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Tỉnh Bắc Ninh

Thành tỉnh nguyên đặt ở địa phận ba xã Đỗ Xá (huyện Võ Giàng), Hòa Đình (huyện Tiên Du), Yên
Xá (huyện Yên Phong). Chu vi bên ngoài tường thành dài 532 trượng 3 thước 2 tấc. Thân thành cao 9
thước, mặt thành rộng 1 thước 8 tấc, chân thành dày 3 thước. Hào rộng 9 trượng, sâu 1 trượng. Có 4
cửa thành, mỗi cửa cao 1 trượng 4 thước 5 tấc, giữa tâm cao 9 thước 7 tấc, rộng 7 thước 2 tấc. Trên 4
cửa mỗi cửa đều có một chòi gác. Sáu góc thành mỗi góc đều có ụ đài đặt súng, tất cả là 54 chỗ.

Tỉnh hạt1 phía đông giáp giang phận hai huyện Chí Linh và Thanh Lâm tỉnh Hải Dương, phía tây
giáp địa giới huyện Yên Lãng tỉnh Sơn Tây và huyện Bình Xuyên tỉnh Thái Nguyên, phía nam giáp
giang phận hai huyện Thọ Xương và Thanh Trì tỉnh Hà Nội, phía bắc giáp Ôn Châu và huyện Yên Bác
phủ Trường Khánh tỉnh Lạng Sơn, phía đông bắc giáp lâm phận tỉnh Lạng Sơn, phía tây bắc giáp địa
giới hai tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, phía tây nam giáp địa giới Hà Nội, Sơn Tây, phía đông nam giáp
địa giới Hải Dương, Hưng Yên.

Đông tây cách nhau 216 dặm. Nam bắc cách nhau hơn 187 dặm.

-Đàn xã tắc: ở địa phận xã Hòa Đình huyện Tiên Du.

-Đàn Sơn Xuyên: ở sơn phận xã Bồ Sơn huyện Tiên Du.

-Văn miếu, đền Khải thánh: ở sơn phận xã Thị Cầu huyện Võ Giàng.

-Miếu Hội đồng, miếu Thành hoàng: đều ở địa phận xã Hòa Đình huyện Tiên Du.

-Đàn Tiên Mông: ở địa phận xã ỷ Na huyện Võ Giàng.

Tỉnh hạt có 4 phủ chính, 2 phân phủ, 20 huyện. Trong đó:

Lính tuyển: 6.992 người. Trong đó:
-Lính tuyển thuộc bản tỉnh: 5.967 người.
-Lính tuyển thuộc tỉnh Hải Dương: 1.025 người.

Lính mộ: 110 người.

                                                     
1 Tỉnh Bắc Ninh: Theo ĐNNTC, đất tỉnh Bắc Ninh thời Hùng Vương là bộ Vũ Ninh. Thời thuộc Hán thuộc quận

Giao Chỉ (sau đổi là Giao Châu, trị sở đóng ở Luy Lâu nay thuộc huyện Thuận Thành), cuối thời thuộc Đường
thuộc phủ Bắc Giang . Các triều từ nhà Ngô đến đầu đời Lê Thái Tổ vẫn gọi tên cũ là Bắc Giang mà
đơn vị thì nhà Đinh gọi là đạo (năm 974), nhà Tiền Lê gọi là lộ (1002), nhà Lý cũng gọi là lộ (1010). Thời
Trần chia làm 2 lộ Bắc Giang Thượng và Hạ . ĐNNTC và PĐĐD ghi: "hựu viết Kinh Bắc lộ /
cũng gọi là lộ Kinh Bắc", có khả năng đó chỉ là từ quen dùng, chưa phải là địa danh chính thức. Thời thuộc
Minh đổi làm 2 phủ Bắc Giang và Lạng Giang . Đầu đời Lê lấy lại tên cũ là 2 lộ Bắc Giang Thượng và Hạ,
đặt thuộc Bắc đạo . Năm Quang Thuận 7 (1466) đời Lê Thánh Tông chia cả nước làm 13 thừa tuyên, gộp
hai lộ Thượng, Hạ làm thừa tuyên Bắc Giang . Năm Quang Thuận 10 (1469) đổi gọi là thừa tuyên
Kinh Bắc , gồm 4 phủ (Thuận An , Từ Sơn , Bắc Hà , Lạng Giang , cộng 19
huyện), sau đổi là xứ , lại đổi là trấn . Nhà Mạc tách phủ Thuận An sang Hải Dương, đầu Lê Trung hưng,
năm Quang Hưng 16 (1593) lại đổi thuộc Kinh Bắc như trước. Đời Tây Sơn kinh đô đóng ở Phú Xuân, chưa có
tài liệu nào cho biết trấn Kinh Bắc đổi tên hay không? (có cứ liệu văn bia soạn đời Cảnh Thịnh ghi tên Bắc
Ninh, nhưng còn chờ tra cứu thêm). Đầu đời Gia Long vẫn gọi trấn Kinh Bắc (CTTX: xứ) gồm 4 phủ 20 huyện.
Năm Minh Mệnh 3 (1822) đổi gọi là trấn Bắc Ninh . Năm thứ 12 (1831) chia đặt tỉnh hạt, đổi gọi là
tỉnh Bắc Ninh , cho đến đời Đồng Khánh giữ như trước. Qua nhiều lần tách nhập về sau, như năm
1890 tách làm 2 tỉnh Bắc Ninh và Lục Nam (1895 đổi tỉnh Lục Nam làm tỉnh Bắc Giang), năm 1903 tách 3
huyện Kim Anh, Đông Anh, Đa Phúc sang tỉnh Phúc Yên mới lập; tách huyện Văn Giang sang tỉnh Hưng Yên,
tách huyện Hữu Lũng sang Lạng Sơn (1960). Như vậy, tỉnh Bắc Ninh đời Đồng Khánh ngày nay ngoài hai tỉnh
Bắc Ninh, Bắc Giang còn gồm tỉnh Phúc Yên, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn), một phần các huyện Sóc Sơn,
Đông Anh, Gia Lâm (Hà Nội), Chí Linh (Hải Dương), Văn Lâm, Văn Giang và Khoái Châu (Hưng Yên).
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Nhân đinh: 48.980 người.

Ruộng đất: 451.590 mẫu.

Thuế các hạng cả năm:
-Nộp bằng tiền:175.550 quan.
-Nộp bằng thóc: 265.660 hộc vuông.

Trong đó:

-Hiện thu tại tỉnh:
- Thu bằng tiền: 162.835 quan có lẻ.
- Thu bằng thóc: 246.116 hộc vuông.

-Thu theo (tòng thu) tại tỉnh Thái Nguyên:
- Thu bằng tiền: 12.715 quan có lẻ.
- Thu bằng thóc: 19.544 hộc vuông.

Phủ Từ Sơn:
Kiêm lý: huyện Đông Ngạn.
Thống hạt: huyện Yên Phong, huyện Tiên Du, huyện Quế Dương (kiêm nhiếp huyện Võ Giàng).

Phủ Đa Phúc:
Kiêm lý: hai huyện Đa Phúc và Hiệp Hoà.
Thống hạt: huyện Kim Anh.

Phủ Thuận Thành:
Kiêm lý: huyện Siêu Loại.
Thống hạt: hai huyện Gia Bình và Lương Tài.

Phân phủ Thuận Thành:
Kiêm lý: huyện Gia Lâm.
Thống hạt: huyện Văn Giang.

Phủ Lạng Giang:
Kiêm lý: hai huyện Phượng Nhãn, Bảo Lộc.
Thống hạt: huyện Yên Dũng (kiêm nhiếp huyện Việt Yên) và huyện Lục Ngạn.

Phân phủ Lạng Giang:
Kiêm lý: huyện Yên Thế.
Thống hạt: huyện Hữu Lũng.

Phong tục:

Bốn hạng dân trong tỉnh thì sĩ nông nhiều, công thương ít. Tục cưới xin, tang ma, tế lễ đại để giống
nhau. Dân các phủ thượng du như Đa Phúc, Lạng Giang phần nhiều hung hãn, ít văn nhã, hạ du như
các phủ Từ Sơn, Thuận Thành phần nhiều chuộng văn nhã, nhưng cũng có một vài tổng hung hãn. Các
huyện miền núi Lục Ngạn, Hữu Lũng rải rác có người Mán. Họ ở nhà sàn, phong tục rất hủ lậu. Sáu
huyện Siêu Loại, Gia Bình, Văn Giang, Hữu Lũng, Lục Ngạn, Tiên Du đều không có dân theo đạo
Thiên chúa. Mười bốn huyện còn lại thì rải rác có người theo, nhưng cũng chỉ một hai phần trăm mà
thôi (mỗi huyện cả gián tòng và toàn tòng chỉ một hoặc ba bốn xã).

Các xã, thôn từ xưa không theo đạo Thiên chúa thì phong tục thờ thần rất nghiêm cẩn, mà thờ Phật
lại càng kính cẩn. Chùa chiền có phần xa hoa tráng lệ, có lẽ là vì từ đời Lý tới nay, tập tục các đời vẫn
theo thế đã lâu.

Trong tỉnh hạt, xung quanh các xã, thôn đều có hào luỹ trồng tre, có các cổng làng xây gạch kiên cố
như đồn phủ. Có lẽ từ đời Lý, đời Lê Kinh đô đóng ở Thăng Long cách đất Tống, Nguyên, Minh không
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xa, đương thời phần nhiều có quân giặc ở biên giới, tỉnh hạt lại là cửa ngõ của đất phên dậu, cho nên
sai dân đắp tắc sông Thiên Đức (nay đổi gọi là sông Chiêm Đức1), lại truyền cho dân đào hào đắp luỹ
tự giữ để tăng cường bảo vệ đô thành. Nền móng đã thành, tuy có thể phòng bị giặc cướp, nhưng một
khi con dân triều đình có kẻ đùa nghịch binh khí ở chốn ao đầm2, quan binh đến đánh dẹp cũng khó
mà nhổ bỏ đi được. Những hào luỹ ấy như vậy cũng không phải hoàn toàn có lợi, nhưng thế phải như vậy.

Những hộ dân làm các nghề thợ thì mỗi nghề tự riêng làm một ấp (như các xã Việt Vân, Phúc
Thắng cả xã đều làm nghề đúc đồng, cả xã Phú Mẫn đều làm nghề đúc gang, cả xã Trang Liệt làm
nghề dát đồng lá, xã Kiêu Kỵ làm thợ vàng bạc, xã Đại Bái làm nghề dát đồng thau, thợ đồng xã Đề
Cầu, các xã Bát Tràng, Thổ Hà, Phù Lãng làm đồ gốm. Nhìn chung các nghề đều chuyên mà tinh, độc
đáo khác lạ với các tỉnh khác.

Trong tỉnh hạt, các thứ cần dùng cho việc quân như gang, sắt, diêm tiêu v.v... thì ở các xã, thôn rải
rác cũng có nơi có, cũng có kẻ lén lút chế luyện trộm, lại thêm nữa là: các huyện hạ du thì đồng ruộng
mênh mông, các huyện thượng du thì núi khe hiểm trở, gian đảng ẩn hiện khó kiềm chế. Thói quen
hung hãn không phải chỉ mới một ngày, có lẽ từ đời Lý Trần về sau, nước ta nhiều lần phải chống chọi
với quân Tống quân Nguyên: Lý Thường Kiệt đánh Tống, Trần Quốc Tuấn cả phá quân Nguyên phần
lớn đều dùng biền dũng người Bắc Ninh, lại đóng phủ đệ ở Vạn Kiếp thuộc phủ Lạng Giang, dân trong
tỉnh hạt đều trở thành quân lính cả. Vì dùng họ để đánh lui giặc phương Bắc mà thói quen vũ dũng trở
thành hung hăng hiếu chiến, muốn thuần tính trở lại cũng khó, muốn cho thay đổi trở nên văn nhã
cũng không phải chuyện dễ.

Sản vật:

Nhiều lúa thu, ít lúa hè. Các xã Phù Đổng, Dưỡng Mông huyện Tiên Du, Thanh Tước, Đông Đồ
huyện Kim Anh có giống lúa hương canh thơm ngon. Chè xanh trồng ở xã Nghĩa Phương huyện Lục
Ngạn, xã Kim Tiên huyện Kim Anh. Hoài sơn (củ mài) sản ở xã Đình Bảng huyện Đông Ngạn. Sâm
nam lâu năm sản ở núi Chung Sơn huyện Yên Thế. Bạch Chỉ sản ở núi Tiêu Sơn huyện Yên Phong
(sâm nam, bạch chỉ tuy là có, nhưng hiện còn rất ít) dầu trám sản ở các huyện Yên Thế, Hữu Lũng.
Lục Ngạn, Hữu Lũng có rừng gỗ lim. Sắt tôi, diêm tiêu sản ở huyện Hiệp Hòa (các xã Phúc Thắng,
Danh Thắng, Thường Thắng, Vạn Thạch, Vân Chuỳ, Quế Trạo), huyện Hữu Lũng (các xã Hữu Lân,
Chiêu Tuấn, Vô Muộn, ỷ Tịch, Vạn Linh, Bả Lộng, Đằng Yên, Hương Vĩ, Ngao Thượng, Khôn Lũ,
Thiện ỷ, Đồng Hoà, Yên Định, Bố Sơn) và ở huyện Võ Giàng (xã Việt Vân). Bút mực sản xuất ở huyện
Siêu Loại (xã Tư Thế). Hàng vàng bạc sản xuất ở xã Kiêu Kỵ huyện Gia Lâm. Hàng đồng đỏ và vải
trắng sản xuất ở huyện Yên Phong (các xã Ngô Xá, Nghiêm Xã, Trung Bạn), huyện Đông Ngạn (các
xã Tráng Liệt, Phù Khê, Phù Ninh, Xuân Trạch), huyện Văn Giang (xã Xuân Cầu), huyện Yên Thế (các
xã Bảo Lộc, Sơn Lục Liễu, Mục Sơn, Đạm Phong, Hòa Mục, Hữu Mục), huyện Đa Phúc (xã Tiên Táo).
Sơn sống màu đỏ sản xuất ở huyện Siêu Loại (xã Văn Quan), huyện Tiên Du (xã Tử Nê, Nội Viên). Đồ
đồng thau sản xuất ở xã Đại Bái huyện Gia Bình (các hàng có danh tiếng như đỉnh đồng thau, mâm

                                                     
1 Năm Tự Đức thứ 15 (1862) tránh chữ Thiên thuộc diện các chữ tôn kính, đổi sông Thiên Đức làm sông Chiêm

Đức . Chữ  chính âm là Triêm (QV:  trương liêm thiết = triêm), nghĩa là nhuần, thấm, phân
biệt với Chiêm (  chức liêm thiết = chiêm), nghĩa là trông, nhìn; nhưng phần nhiều vẫn quen đọc là
Chiêm cả, không phân biệt.

2 Câu này dùng chữ trong Hán thư: "Cố sử bệ hạ xích tử đạo lộng bệ hạ chi binh − hoàng trì chi trung nhĩ / Cho
nên khiến cho con đỏ của bệ hạ ăn trộm binh khí của bệ hạ mà đùa nghịch ở chốn ao đầm" (Cung Toại truyện).
Một cách nói bóng bảy để chỉ các cuộc khởi nghĩa của nhân dân. Thời kỳ biên soạn ĐKDD cuộc khởi nghĩa
Yên Thế của lãnh tụ Hoàng Hoa Thám vẫn đang phát triển mạnh ở địa bàn các huyện miền núi tỉnh Bắc Ninh
(bao gồm cả tỉnh Bắc Giang nay). ở dưới cũng có vài nhận xét sai trái khác liên quan bối cảnh lịch sử đương
thời.
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thau). Đồ đồng sản xuất ở xã Đề Cầu huyện Siêu Loại (nồi đồng, chậu đồng, mâm đồng, thanh la đồng,
chiêng đồng). Đồ gốm sản xuất ở xã Bát Tràng huyện Gia Lâm (bát to, đĩa, chén, bát ăn cơm, gạch
men), ở xã Thổ Hà huyện Việt Yên (chum sành, vò sành, chậu sành, hũ sành), ở xã Phù Lãng huyện
Võ Giàng (chậu sành, lọ sành); kim khâu bằng sắt sản xuất ở xã Đạo Chân huyện Võ Giàng. Ngoài ra
các hoa lợi như khoai, đậu, rau, dưa tuỳ thổ nghi từng nơi mà trồng. Rươi, con ruốc thì ở hai huyện
Lương Tài, Gia Bình rải rác các nơi cũng có. Vàng sản ở mỏ Phong Hanh huyện Lục Ngạn, nhưng từ
lâu đã đóng cửa mỏ.

Khí hậu:

Các huyện trong tỉnh hạt mùa xuân ấm áp, mùa hè nóng bức, mùa thu mát mẻ, mùa đông lạnh rét,
đại khái là như vậy. Nhưng kể chung trong năm thì ấm nhiều lạnh ít, vì vậy nhà nông có 2 vụ lúa, nuôi
tằm được 8 lứa. Các huyện vùng hạ du đều như vậy, duy có các huyện vùng thượng du như Yên Thế,
Hữu Lũng, Lục Ngạn thì khí lạnh nhiều, khí ấm ít, nghề nông thì cũng có nơi làm được 2 vụ, nhưng
nghề dâu tằm thì không bằng các huyện hạ du. Lại vì khe sâu núi hiểm, hàng năm vào khoảng tháng 3,
tháng 9 chướng khí bốc lên hầm hập. Nước thì ở các huyện đều có nước ngọt, chỉ riêng hai huyện
Lương Tài, Gia Bình trước đây vị nước bị mặn, từ khoảng năm Tự Đức thứ 12, 13 (1859-1860) vâng
mệnh khơi đào đường sông mới Chiêm Đức đến nay thì nước ở hai huyện này ngọt dần, không quá
mặn như trước nữa (do là nội thuỷ mạnh thì nước ở ngoài vào bị nó lấn át nên yếu đi, độ mặn không
như trước nữa). Trong bốn mùa thì khoảng giữa mùa hè và mùa thu thường nhiều mưa, nhiều sấm,
nhiều gió. Lại cách khoảng vài năm thì có một năm vào khoảng tháng 7, tháng 8 thường có gió bão lớn.

Nói:

Các phủ huyện vùng hạ du rải rác có những núi đất, hoặc núi đất xen đá. Các huyện vùng thượng
du như Yên Thế, Hữu Lũng, Bảo Lộc, Lục Ngạn thì cả núi đất núi đá khắp nơi đều có. Nêu những núi
có tên thì:

Huyện Tiên Du có núi Nguyệt Thường, núi Lạn Kha.

Huyện Yên Phong có núi Thất Diệu, núi Tiêu Sơn.

Huyện Quế Dương có núi Phả Lại, núi Trâu Sơn, núi Lãm Sơn.

Huyện Gia Bình có núi Thiên Thai (tức núi Đông Cứu).

Huyện Việt Yên có núi Tam Tằng.

Huyện Lục Ngạn có núi Huyền Đính, núi Tượng Phục (Voi Phục).

Huyện Yên Dũng có núi Nham Biền.

Huyện Yên Thế có núi Chung Sơn.

Huyện Bảo Lộc có núi Bảo Đài.

Huyện Kim Anh có núi Sóc Sơn (tức núi Vệ Linh).

Sông:

-Sông Triêm Đức: chia dòng từ sông Nhị Hà, trên từ xã Xuân Canh huyện Đông Ngạn chảy qua các
huyện Gia Lâm, Tiên Du, Siêu Loại, Gia Bình, Quế Dương thông ra.

-Sông Nhật Đức: một nhánh từ thượng nguồn tiếp giáp xã Xuân Dương huyện Yên Bác tỉnh Lạng
Sơn chảy xuống, vòng qua đất huyện Lục Ngạn, thông đến xã Phượng Nhãn huyện Phượng Nhãn phủ
Lạng Giang. Một nhánh từ thượng nguồn tiếp giáp xã Chi Lăng thuộc Ôn Châu tỉnh Lạng Sơn chảy qua
phân phủ Lạng Giang (huyện Hữu Lũng), cũng chảy thông đến xã Phượng Nhãn huyện Phượng Nhãn,
hợp dòng đổ vào sông Lục Đầu.

-Sông Nguyệt Đức: Một nhánh từ thượng nguồn tiếp giáp xã Ngọc Long huyện Tư Nông tỉnh Thái
Nguyên chảy qua hai huyện Hiệp Hoà, Đa Phúc đến xã Hương La huyện Yên Phong. Một nhánh từ
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thượng nguồn tiếp giáp xã Đạm Xuyên huyện Yên Lãng tỉnh Sơn Tây, chảy qua ba huyện Kim Anh,
Đa Phúc, Yên Phong, hợp dòng ở xã Hương La huyện Yên Phong, chảy qua các huyện Việt Yên, Võ
Giàng, Quế Dương, rồi đổ ra sông Lục Đầu.

-Khe Ngũ Huyện (Ngũ Huyện khê) thuộc huyện Đông Ngạn. Khe Tiêu Tương chảy qua các huyện
Đông Ngạn, Tiên Du, Quế Dương. Huyện Gia Bình có sông Bái Giang, đều là sông, khe nhỏ, nơi phát
nguồn và dòng chảy xem phần ghi về các phủ huyện. Còn các huyện vùng thượng du như Hữu Lũng,
Yên Thế, Bảo Lộc, Lục Ngạn thì đâu đâu cũng có khe suối.

-Lại như sông Kim Ngưu ở huyện Văn Giang (xưa gọi là huyện Tế Giang) là một dòng khác của
sông Nhị Hà. Từ xã Sơn Hô Châu của huyện này chảy qua cửa cống Phụng Công, Công Luận (nay vẫn
còn nhưng cửa cống hơi nhỏ, dòng sông cũng nông và hẹp), vòng sang xã Từ Hồ rồi đổ vào giang
phận tỉnh Hưng Yên.

-Sông Nghĩa Trụ ở huyện Gia Lâm, từ tổng Gia Thuỵ chảy đến xã Cự Sưu hợp lưu với dòng cũ của
sông Triêm Đức, chảy qua huyện Văn Giang đến ngã tư Dung (là nơi huyện Văn Giang tiếp giáp với
huyện Đông Yên tỉnh Hưng Yên, với các huyện Đường Hào, Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương), chảy vào
các huyện Đường Hào, Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương, thông đến sông Hàm Giang.

Danh thắng:

-Núi Phả Lại: ở huyện Quế Dương (dưới chân núi này là sông Lục Đầu, cảnh trí thoáng đãng rộng
rãi, là nơi tu chân của thiền sư Minh Không).

-Núi Lạn Kha, núi Phật Tích: ở huyện Tiên Du (xưa có người tiều phu là Vương Chất đi vào núi,
thấy hai cụ già ngồi đánh cờ dưới gốc cây thông. Chất bèn chống búa đứng xem cho đến tan cuộc cờ,
không ngờ cán búa đã mục nát. Đây cũng là nơi Từ Thức đời Trần gặp Tiên).

-Núi Thiên Thai: ở huyện Gia Bình (Thứ sử Cao Biền nhà Đường xây tháp trên núi này).

-Núi Tiêu Sơn: ở huyện Yên Phong, là nơi trụ trì của thiền sư Vạn Hạnh. Tương truyền vua Lý Thái
Tổ thác thai ở đây.

-Núi Sóc Sơn: ở huyện Kim Anh (tức núi Vệ Linh, là nơi ngựa sắt của Đổng thần vương bay lên
trời).

-Núi Chung Sơn: ở huyện Yên Thế.

Đều là những nơi phong cảnh tươi đẹp.

-Đền Vạn An: ở huyện Lục Ngạn (đền thờ Trần Hưng Đạo vương, trước thuộc huyện Phượng Nhãn,
nay đổi thuộc huyện Lục Ngạn).

-Đền rừng Đình Bảng huyện Đông Ngạn (lăng miếu Lý Bát Đế).

-Thành Cổ Loa: cố đô của Thục An Dương vương.

-Đền Phù Đổng: ở huyện Tiên Du (quê hương của Đổng Thần vương).

-Đền Tam á: ở huyện Siêu Loại (nơi có lăng Sĩ Vương).

-Đền Lũng Khê: ở huyện Siêu Loại (nơi có thành cũ của Sĩ Vương).

-Chùa Diên ứng: ở xã Khương Tự huyện Siêu Loại (chùa Trăm Gian có tháp chín tầng, cầu chín
gian, do Mạc Đĩnh Chi đời Trần tu tạo).

-Đền á Lữ: miếu thờ Kinh Dương vương.

-Đền hai đại vương họ Trương: ở xã Hương La huyện Yên Phong, và ở núi Tam Kỳ (Ba Chẽ) xã
Phượng Nhãn huyện Phượng Nhãn đều có đền thờ hai anh em đại vương họ Trương là Trương Hống
và Trương Hát. Hai vị quê ở xã Chu Mẫu huyện Quế Dương, bề tôi Triệu Việt vương. Lý Nam Đế
nhiều lần vời nhưng hai anh em không chịu ra giúp, cùng uống thuốc độc mà chết. Đến thời Lý Nhân
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Tông, quân Tống sang xâm lược, vua sai Lý Thường Kiệt đem quân đi đánh. Một đêm ở trong đền
bỗng có tiếng ngâm thơ:

Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên phân định tại thiên thư.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Bất khứ hành khan thủ bại hư.

Dịch:
Bờ cõi nước Nam vua Nam ở,
Rõ ràng phân định ở sách trời.
Cớ sao quân giặc đến xâm phạm?
Cứ đến mà coi bại tơi bời!

Ngâm xong quả nhiên quân giặc phải thua chạy, việc có ghi trong quốc sử.

Trên đây đại khái đều là những nơi sông núi có dấu tích linh thiêng. Gần đây qua nhiều phen binh
lửa, cảnh vật quá nửa bị hoang tàn.

Đường đi:

-Một đường quan báo từ thành tỉnh đi về phía tây nam, qua trạm Bắc Liêm đến bến sông xã ái Mộ
huyện Gia Lâm giáp giang phận sông Nhị Hà tỉnh Hà Nội, dài 39 dặm, rộng 1 trượng 2 thước.

-Một đường quan báo từ thành tỉnh đi về phía đông bắc, qua ba trạm Bắc Mỹ, Bắc Cần, Bắc Lệ đến
xã Hòa Lạc giáp trạm Lang Quang tỉnh Lạng Sơn, dài 104 dặm, rộng 1 trượng 2 thước.

-Một đường quan báo từ thành tỉnh đi về phía tây bắc, qua trạm Bắc Đông, đến trạm Thái Long tỉnh
Thái Nguyên, dài 53 dặm, rộng 1 trượng.

-Một đường quan báo cũ từ thành tỉnh đi về phía đông nam, qua hai huyện Tiên Du, Siêu Loại đến
Cầu Lãng xã Xuân Đào huyện Lương Tài giáp xã Nhật Tảo tỉnh Hải Dương, dài 33 dặm rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ phía trước thành tỉnh đi đến xã Phả Lại huyện Quế Dương giáp xã Phao Sơn
tỉnh Hải Dương, dài 25 dặm, rộng 5 thước.

Phủ Từ Sơn

Phủ hạt ở cả ba phía đông tây nam thành tỉnh. Phủ kiêm lý huyện Đông Ngạn, thống hạt bốn huyện
Tiên Du, Yên Phong, Quế Dương và Võ Giàng.

Phủ lỵ đóng tại địa phận 2 xã Phù Lưu và Xuân Thụ tổng Phù Lưu. Thành đất đắp theo hình vuông,
chu vi 208 trượng. Mặt thành phía trên rộng 8 thước, dưới rộng 1 trượng 5 thước, cao 7 thước 7 tấc.
Xung quanh thành có hào, dài cộng 261 trượng 8 thước, rộng 2 trượng 5 thước, sâu 6 thước. Mở ba cửa
ở phía trước, bên trái và bên phải, đều cao 1 trượng 2 thước.

Phủ hạt1 phía đông giáp địa giới huyện Việt Yên, phía tây giáp giới huyện Gia Lâm. Phía tây nam
giáp giới huyện Gia Lâm. Phía bắc giáp giới huyện Yên Lãng tỉnh Sơn Tây.

Đông tây cách nhau 13 dặm. Nam bắc cách nhau 23 dặm.

                                                     
1 Phủ Từ Sơn : Từ đời Trần về trước là huyện Từ Sơn. Thời thuộc Minh là huyện Từ Sơn thuộc châu Vũ

Ninh phủ Bắc Giang. Đời Lê Thánh Tông là phủ Từ Sơn, gồm 5 huyện: Tiên Du, Yên Phong, Quế Dương,
Đông Ngạn, Vũ Ninh (đời Lê Trung hưng kiêng huý chữ Ninh, đổi là Vũ Giang, thường đọc là Võ Giàng).
Triều Nguyễn cho đến đời Đồng Khánh vẫn theo như thế. Nay là đất các huyện Tiên Sơn, Quế Võ, Yên Phong
tỉnh Bắc Ninh và một phần huyện Đông Anh thuộc Hà Nội.
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Phủ kiêm lý huyện Đông Ngạn, gồm 13 tổng:
1.Tổng Hội Phụ 2.Tổng Hà Lỗ 3.Tổng Hạ Dương 4.Tổng Dục Tú
5.Tổng Xuân Canh 6.Tổng Nghĩa Lập 7.Tổng Cổ Loa 8.Tổng Tuân Lệ
9.Tổng Yên Thường 10.Tổng Mẫn Xá 11.Tổng Phù Lưu 12.Tổng Phù Chẩn
13.Tổng Tam Sơn

Thống hạt: 4 huyện Tiên Du, Yên Phong, Quế Dương và Võ Giàng, gồm 30 tổng:

1-Huyện Tiên Du, 9 tổng:
1.Tổng Nội Duệ 2.Tổng Đại Vi 3.Tổng Đông Sơn 4.Tổng Phù Đổng
5.Tổng Dũng Vi 6.Tổng Chi Nê 7.Tổng Thụ Phúc 8.Tổng Nội Viên
9.Tổng Khắc Niệm

2-Huyện Yên Phong, 6 tổng:
1.Tổng Hương La 2.Tổng Mân Xá 3.Tổng Nội Trà 4.Tổng Dũng Liệt
5.Tổng Phong Xá 6.Tổng Châm Khê

3-Huyện Quế Dương, 9 tổng:
1.Tổng Đại Lâm 2.Tổng Vân Mẫu 3.Tổng Đào Hương 4.Tổng Tri Nhị
5.Tổng Mộ Cổ 6.Tổng Lãm Sơn Nam 7.Tổng Bồng Lai 8.Tổng Quảng Lãm
9.Tổng Vũ Dương

4-Huyện Võ Giàng, 6 tổng:
1.Tổng Đỗ Xá 2.Tổng Bất Phí 3.Tổng Đại Liễn 4.Tổng Đạo Chân
5.Tổng Quế Tân 6.Tổng Phù Lương

Phong tục:

Trong phủ hạt người theo các nghề sĩ, nông, công, thương không giống nhau. Đại khái sĩ nông
nhiều, công thương ít. Dân các huyện đều cần kiệm chất phác. Khoa hoạn thì Đông Ngạn là nhiều
nhất. Huyện này chỉ có tổng Tuân Lệ gần vùng núi tập tục còn hung hãn. Dân chúng thờ cúng thần,
Phật rất kính cẩn. Đền chùa trang hoàng nghiêm chỉnh đẹp đẽ. Đêm trừ tịch dựng cây nêu, treo đèn.
Tết Nguyên đán đốt pháo giấy, làm cỗ rượu thịt cúng gia tiên. Nhà nào còn cha mẹ già thì con trưởng
dẫn con cháu theo thứ bậc mà lạy mừng, gọi là chúc mừng năm mới. Trong 3 ngày tết người trong họ,
trong làng qua lại nhà nhau cùng uống rượu làm vui. Tết Đoan ngọ bày rượu, hoa quả cúng tổ tiên. Từ
sáng sớm mọi người trong nhà đều uống rượu, ăn quả, gọi là giết sâu bọ. Đúng giữa trưa thì đi tìm hái
các lá cây làm thuốc đem về cất trữ để dùng, lại hái lá ngải, tùy năm con gì thì bện hình con đó (như
năm dần thì bện hình con hổ). Tết Trung nguyên (rằm tháng bảy) cắt quần áo giấy, đồ dùng bằng giấy
để cúng cho gia tiên. Tết Trung thu (rằm tháng tám) đốt đèn ngắm trăng, gọi là thưởng nguyệt. Tháng
9 đến mùa lúa chín có lệ cúng cơm mới. Ngày đông chí làm cỗ mặn cúng tổ tiên. Dân theo đạo Thiên
chúa thì huyện Đông Ngạn có 1 xã, huyện Yên Phong 2 xã, vạn; huyện Quế Dương 3 xã; huyện Võ
Giàng 4 xã, thôn mà thôi (các xã theo đạo, xem phần ghi phong tục các huyện).

Sản vật:

Toàn phủ hạt ít lúa hè, nhiều lúa thu. Các xã đất bãi ven sông trồng dâu, mía, khoai, đậu. Hoài sơn
(củ mài) sản ở rừng Đình Bảng (huyện Đông Ngạn), bạch chỉ sản ở núi Tiêu Sơn (Yên Phong). Còn
như xã Trang Liệt huyện Đông Ngạn thì có nghề luyện đồng đỏ, ba xã Phù Ninh, Phù Khê, Xuân Trạch
huyện Đông Ngạn và ba thôn Nghiêm Xá, Ngô Xã, Trung Bạn huyện Yên Phong có nghề dệt vải trắng.
Hai xã Tử Nê, Viên Nội huyện Tiên Du sản xuất sơn sống. Hai xã Phù Đổng, Dưỡng Mông huyện Tiên
Du có giống lúa hương trắng và lúa canh trắng dẻo thơm. Xã Việt Yên huyện Võ Giàng có nghề luyện
sắt. Xã Phù Lãng làm đồ gốm (chậu sành, chum sành, và các thứ đồ đất). Xã Đạo Chân có nghề làm
kim sắt. Đó là những nơi cả xã, thôn đều làm nghề.
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Khí hậu:

Mùa xuân gió đông mưa phùn trồng các cây hoa màu. Mùa hè gió nam, mưa nhiều, nhà nông phải
cầy cấy cho kịp thời vụ. Mùa thu gió tây, nắng nóng dịu bớt, lúa chín có thể gặt được. Mùa đông công
việc đồng áng xong xuôi, thời tiết nhiều lạnh rét. Đại để thời tiết bốn mùa tuần tự bình thường như thế.

Núi sông:

Trong toàn phủ có nhiều núi đất. Kể những núi có tên:

-Huyện Tiên Du có núi Nguyệt Thường, núi Lạn Kha.

-Huyện Yên Phong có núi Tiêu Sơn, núi Thất Diệu.

-Huyện Quế Dương có núi Lãm Sơn, núi Qui Sơn, núi Phả Lại, núi Trâu Sơn.

-Huyện Võ Giàng có núi Mộc Hoàn Bát Quả.

-Một dòng sông Triêm Đức: theo phân lưu sông Nhị Hà chảy về phía đông, qua các huyện Đông
Ngạn, Tiên Du, Quế Dương, thông ra sông Lục Đầu.

-Một dòng sông Nguyệt Đức: từ tổng Hương La huyện Yên Phong giáp địa giới huyện Kim Anh
chảy xuống phía đông, qua các huyện Võ Giàng, Quế Dương, thông ra sông Lục Đầu.

Danh thắng:

-Huyện Đông Ngạn có: miếu thành Cổ Loa, miếu rừng Đình Bảng.

-Huyện Tiên Du có: miếu Đổng Thần vương, núi Phật Tích, núi Lạn Kha.

-Huyện Yên Phong có: chùa Tiêu Sơn, đền xã Hương La.

Huyện Quế Dương có: núi Phả Lại, đền xã Vân Mẫu.

Đường đi:

-Một đường quan báo từ phía tây giáp giới huyện Gia Lâm đi qua phủ lỵ đến giáp giới hai huyện
Yên Phong, Tiên Du, qua trạm Bắc Liêm và vùng ngoài thành tỉnh đến bến sông Đáp Cầu huyện Võ
Giàng. Phía đông giáp địa giới huyện Việt Yên, dài 13 dặm, rộng 100 trượng 5 thước.

-Một đường quan báo từ tổng Châm Khê huyện Yên Phong giáp bên ngoài thành tỉnh đi đến bến
sông xã Phù Cầm giáp huyện Việt Yên, dài 11 dặm 89 trượng.

-Một đường quan báo từ tổng Khắc Niệm huyện Tiên Du giáp bên ngoài thành tỉnh đến bến sông xã
Chi Nê giáp huyện Siêu Loại, dài 4 dặm.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía tây nam, qua huyện Tiên Du đến giáp địa giới huyện Gia Lâm,
dài 5 dặm 60 trượng.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía bắc đến giáp địa giới huyện Yên Lãng tỉnh Sơn Tây, dài 17
dặm 152 trượng 4 thước.

Huyện Đông Ngạn

Huyện Đông Ngạn do phủ Từ Sơn kiêm lý.

Phủ lỵ đặt ở địa phận hai xã Phù Lưu, Xuân Thụ tổng Phù Lưu (thành hào cao, rộng, sâu, dài, xem
rõ ở phần ghi về phủ Từ Sơn).

Huyện hạt1 phía nam giáp huyện Tiên Du, phía bắc giáp huyện Yên Lãng tỉnh Sơn Tây, phía tây
giáp huyện Gia Lâm, phía đông giáp huyện Yên Phong.

                                                     
1 Huyện Đông Ngạn: (thường đọc là Đông Ngàn). Từ đời Đinh về trước là châu Cổ Lãm . Năm 995 Lê

Đại Hành phong Hoàng tử thứ 11 là Minh Đề làm Hành Quân vương, đóng ở Bắc Ngạn châu Cổ Lãm, sau đổi
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Nam bắc cách nhau 21 dặm 32 trượng 9 thước. Đông tây cách nhau 7 dặm 102 trượng 5 thước.

Huyện có 13 tổng, gồm 92 xã, thôn, sở.

-Lính tuyển: 852 người.

-Lính mộ: 16 người.

Số đinh: 5.092 người.

Ruộng đất: 39.991 mẫu lẻ.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền:16.300 quan.
-Nộp bằng thóc: 26.300 hộc vuông.

1-Tổng Hội Phụ, 8 xã:
1.Xã Hội Phụ 2.Xã Đông Ngạn 3. Xã Đông Trù 4.Xã Lộc Hà
5.Xã Du Lâm 6.Xã Danh Lâm1 7.Xã Mai Hiên 8.Xã Tiên Hội

2-Tổng Tuân Lệ, 10 xã:
1.Xã Tuân Lệ 2.Xã Triêm Trạch 3.Xã Phương Trạch 4.Xã Vân Trì
5.Xã Viên Nội 6.Xã Tiên Kha 7.Xã Uy Nỗ Trung 8.Xã Ngọc Giang
9.Xã Cổ Dương 10.Xã Uy Nỗ

3-Tổng Hà Lỗ, 8 xã:
1.Xã Hà Lỗ 2.Xã Hà Vĩ 3.Xã Hà Khê 4.Xã Thiết ống
5.Xã Lỗ Khê 6.Xã Vân Điềm 7.Xã Thù Lỗ 8.Xã Thiết Bình

4-Tổng Yên Thường, 7 xã:
1.Xã Yên Thường 2.Xã Trịnh Xá 3.Xã Xung Quán 4.Xã Quy Mông
5.Xã Châu Tháp 6.Xã Đình Vỹ 7.Xã Song Tháp

5-Tổng Hạ Dương, 6 xã:
1.Xã Hạ Dương 2.Xã Ninh Giang 3.Xã Tế Xuyên 4.Xã Phù Ninh
5.Xã Công Đình 6.Xã Hiệp Phù

6-Tổng Mẫn Xá, 6 xã:
1.Xã Mẫn Xá 2.Xã Quan Đình2 3.Xã Quan Độ3 4.Xã Đông Xuất
5.Xã Đông Bích 6.Xã Thọ Khê

7-Tổng Dục Tú, 4 xã:
1.Xã Dục Tú 2.Xã Thạc Quả 3.Xã Đồng Đầu 4.Xã Ngọc Luỹ

8-Tổng Phù Lưu, 7 xã:
1.Xã Phù Lưu 2.Xã Dương Lôi 3.Xã Đình Bảng 4.Xã Đại Đình
5.Xã Trang Liệt 6.Xã Bính Hạ 7.Xã Xuân Thụ4

                                                                                                                                                                     
là châu Cổ Pháp . Lý Thái Tổ lên ngôi về thăm quê ở Cổ Pháp, cho đổi tên là phủ Thiên Đức
(8-1010). Thời thuộc Minh đổi làm huyện Đông Ngạn  thuộc châu Vũ Ninh phủ Bắc Giang. Đời Lê
Thánh Tông đặt huyện Đông Ngạn thuộc phủ Từ Sơn. Các triều sau cho đến đời Đồng Khánh không thay đổi
(trừ 3 tổng cắt sang huyện Kim Anh năm 1876). Nay một phần thuộc huyện Tiên Sơn (Hà Bắc), một phần
thuộc huyện Đông Anh ngoại thành Hà Nội.

1 Xã Danh Lâm: Từ đời Minh Mệnh về trước là xã Hoa Lâm . Năm 1841 kiêng chữ Hoa  (tên huý mẹ
vua Thiệu Trị), đổi là xã Danh Lâm .

2 Xã Quan Đình: Trước đời Nguyễn là xã Lan Đình . Năm Gia Long 2 (1803) kiêng chữ Lan (tên huý của
Huy Gia từ phi mẹ cả của Gia Long), đổi là Quan Đình .

3 Xã Quan Độ: Trước đời Nguyễn là xã Lan Độ . Năm Gia Long 2 (1803) kiêng chữ Lan, đổi là Quan Độ
.

4 Xã Xuân Thụ: Từ đời Thiệu Trị về trước là xã Thụ Chương . Từ năm 1848 kiêng huý thuỵ hiệu của Thiệu
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9-Tổng Xuân Canh, 9 xã, thôn:
1.Xã Xuân Canh 2.Xã Xuân Trạch 3.Xã Lực Canh
4.Thôn Cát Lại xã Phúc Lộc 5.Thôn Uy Nỗ Thượng 6.Xã Cường Nỗ
7.Xã Mạch Dương 8.Xã Vạn Phúc 9.Thôn Lại Nghĩa xã Phúc Lộc

10-Tổng Phù Chẩn, 4 xã:
1.Xã Phù Chẩn 2.Xã Phù Luân 3.Xã Phù Tảo1 4.Xã Phù Lộc

11-Tổng Nghĩa Lập, 7 xã:
1.Xã Nghĩa Lập 2.Xã Tiến Bào 3.Xã Hương Mặc2 4.Xã Đồng Kỵ
5.Xã Mai Động 6.Xã Kim Thiều3 7.Xã Phù Khê

12-Tổng Tam Sơn, 8 xã:
1.Xã Tam Sơn 2.Xã Vịnh Cầu 3.Xã Đông Mai 4.Xã Dương Sơn
5.Xã An Từ 6.Xã Tam Lư 7.Xã Cẩm Đường4 8.Xã Lễ Xuyên

13-Tổng Cổ Loa, 8 xã, thôn:
1.Xã Cổ Loa 2.Xã Lỗ Giao 3.Xã Lương Quy 4.Xã Đường An
5.Xã Gia Lộc 6.Xã Dục Nội 7.Xã Lương Quán
8.Thôn Thư Cưu xã Lương Quán

Phong tục:

Toàn huyện chỉ có tổng Tuân Lệ thuộc vùng thượng du, tập tục còn hung hãn, ít có học hành. Các
tổng khác tập tục chuộng cần kiệm, thuần phác. Đại thể sĩ nông nhiều, công thương ít. Người đỗ đạt
làm quan thì bốn tổng Phù Lưu, Nghĩa Lập, Tam Sơn và Hội Phụ là nhiều hơn cả.

Hàng năm đến ngày trừ tịch (30 tết) trồng cây nêu, Nguyên đán (mồng một tết) làm lễ cúng gia tiên
đón năm mới. Tết Đoan ngọ (mồng 5 tháng 5) hái lá ngải. Trung thu thưởng trăng. Tục lệ cưới xin,
tang ma, cúng tế đại để cũng giống như các huyện khác. Trong huyện chỉ có xã Cẩm Đường có vài nhà
theo đạo Thiên chúa (đạo Gia Tô) mà thôi.

Sản vật:

Toàn hạt ít lúa hè, nhiều lúa thu. Sau khi thu hoạch thì trồng khoai, đậu, rau, dưa. Đất bãi ven sông
rải rác có trồng dâu, mía. Hoài sơn (củ mài) sản ở lâm phận xã Đình Bảng, hàng năm có lệ tiến cống.
Các xã Phù Ninh, Phù Khê, Xuân Trạch có nghề dệt vải trắng. Xã Trang Liệt đúc đồng đỏ, hàng năm
phải nạp thuế sản vật. Các sản vật khác thì cũng tương tự như các nơi.

Khí hậu:

Mùa xuân gió hòa mưa nhỏ. Mùa hè nắng nóng oi bức, thỉnh thoảng có mưa rào, sấm sét. Mùa thu
có sương mù, mùa đông nhiều lạnh rét. Đại để khí hậu bốn mùa thường như thế. Riêng về khoảng
tháng 7, tháng 8 thường có gió bão.

Núi sông:

Trong huyện chỉ có xã Tam Sơn có vài ngọn núi nhỏ.

                                                                                                                                                                     
Trị (Chương Hoàng đế), đổi là Xuân Thụ .

1 Xã Phù Tảo: Đầu đời Minh Mệnh về trước là xã Phù Cảo . Từ năm Minh Mệnh 17 (1836) kiêng chữ Cảo
 (huý biệt danh vua Gia Long), đổi là Phù Tảo .

2 Xã Hương Mặc : Đầu Nguyễn về trước là xã Ông Mặc .
3 Xã Kim Thiều: Từ đời Minh Mệnh về trước là xã Hoa Thiều . Năm 1841 kiêng chữ Hoa  (tên huý mẹ

vua Thiệu Trị), đổi là xã Kim Thiều .
4 Xã Cẩm Đường: Từ đời Thiệu Trị về trước là xã Cẩm Chương . Từ năm 1848 kiêng huý thuỵ hiệu của

Thiệu Trị (Chương Hoàng đế), đổi là Cẩm Đường .
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-Khe Tiêu Tương: từ ao đầm xã Đông Ngạn chảy về phía tây rồi chuyển lên phía đông bắc, qua xã
Tiêu Sơn huyện Yên Phong, chảy vào các huyện Tiên Du, Quế Dương rồi đổ vào sông Triêm Đức.
Ngày nay phần thượng lưu khe Tiêu Tương này đã bị bồi lấp, chỉ còn một đoạn mà thôi.

-Sông Triêm Đức: theo dòng nhánh của sông Nhị Hà, trên từ cửa sông xã Xuân Canh chảy xuống
đến xã Hạ Dương, chảy qua các huyện Gia Lâm, Siêu Loại, Gia Bình, Tiên Du, Quế Dương thông đến
sông Lục Đầu chảy về phía đông. Từ cửa sông xã Xuân Canh đến giang phận xã Hạ Dương dài 13 dặm
12 trượng, rộng có đoạn 30 trượng, có đoạn 25 trượng. Thường ngày nước sông có nơi sâu 2, 3 thước,
có nơi sâu 5, 6 thước, có nơi 8, 9 thước không giống nhau. Mưa lũ mùa hè có chỗ nước sâu 2 trượng,
có chỗ 1 trượng 5 thước.

-Khe Ngũ Huyện (Ngũ Huyện khê): trên từ giáp địa giới huyện Yên Lãng tỉnh Sơn Tây chảy về
phía tây rồi chuyển về phía bắc, qua các xã Phương Trạch, Chiêm Đức đổ vào sông Nguyệt Đức ở xã
Khúc Toại huyện Yên Phong. Bình thường nước sâu 1, 2 thước không đều nhau. Mưa lũ mùa hè có
đoạn nước sâu 3, 4 thước, có đoạn sâu trên dưới 4, 5 thước.

Danh thắng:

-Loa Thành: ở xã Cổ Loa. Xưa Thục An Dương vương dựng đô ở đây, đắp thành lượn tròn như hình
con ốc, cho nên có tên gọi như thế. Nay di tích vẫn còn. Trong thành có miếu thờ, trước sân có giếng
rửa ngọc.

-Lăng Lý Bát Đế: ở rừng xã Đình Bảng, địa hình giống như bông hoa sen. Xã Đình Bảng xưa gọi là
Cổ Pháp, là ấp thang mộc của triều Lý. Nay 8 ngôi miếu vẫn còn ở đây.

Đường đi:

-Một đường quan báo từ phía tây giáp xã Tiểu Lâm huyện Gia Lâm đến phía đông giáp xã Tiêu Sơn
huyện Yên Phong, dài 7 dặm 102 trượng 5 thước, rộng 1 trượng 2 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía nam đến giáp xã Dương Hóc huyện Tiên Du, dài 3 dặm 60
trượng 5 thước, rộng 3 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía bắc đến giáp xã Hải Bối huyện Yên Lãng tỉnh Sơn Tây, dài 17
dặm 152 trượng 4 thước, rộng 3 thước.

Huyện Tiên Du

Tiên Du1 là huyện thống hạt của phủ Từ Sơn. Huyện lỵ hiện đặt ở địa phận thôn Trung và thôn Thị
(chợ) xã Hoài Bão, xung quanh đắp tường đất, mỗi chiều dài 12 trượng, trồng tre làm luỹ. Mặt trước
mở một cửa quay về hướng nam.

Huyện có 9 tổng, gồm 56 xã, thôn.

Lính tuyển: 702 người.

Lính mộ: 12 người.

Đinh số: 2.798 người.

Ruộng đất: 23.908 mẫu.

Thuế cả năm:

                                                     
1 Huyện Tiên Du: Thời 12 Sứ quân là đất cát cứ của Sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp. Trải qua các triều đều gọi là

huyện Tiên Du . Nay thuộc huyện Tiên Sơn tỉnh Bắc Ninh. Năm 1945 bỏ phủ Từ Sơn, đặt phần phía
bắc huyện Đông Ngạn trước do phủ Từ Sơn kiêm lý làm huyện Từ Sơn, 1962 nhập hai huyện Từ Sơn và Tiên
Du làm huyện Tiên Sơn. Nay lại tách thành hai huyện Từ Sơn và Tiên Du.
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-Nộp bằng tiền: 9.860 quan.
-Nộp bằng thóc: 15.470 hộc vuông.

1-Tổng Nội Duệ, 10 xã, thôn:
1.Xã Nội Duệ 2.Xã Nội Duệ Đông 3.Xã Nội Duệ Khánh 4.Xã Lũng Sơn
5.Xã Lũng Giang 6. Xã Nội Duệ Nam 7.Thôn Trung và thôn Thị xã Hoài Bão
8.Thôn Thượng xã Hoài Bão 9. Xã Hồi Bão 10.Xã Bái Uyên

2-Tổng Đông Sơn, 7 xã:
1.Xã Đông Sơn 2.Xã Dưỡng Mông 3.Xã Đại Sơn 4.Xã Đồng Lượng
5.Xã Văn Trinh 6.Xã Long Khám 7.Xã Đại Tảo

3-Tổng Đại Vi, 4 xã:
1.Xã Đại Vi 2.Xã Đại Vi Thượng 3.Xã Dương Hóc 4.Xã Đại Vi Trung

4-Tổng Phù Đổng, 4 xã:
1.Xã Phù Đổng 2.Xã Phù Dực 3.Xã Đổng Viên 4.Xã Đổng Xuyên

5-Tổng Dũng Vi, 3 xã:
1.Xã Dũng Vi 2.Xã Trung Mâu 3.Xã Thịnh Lân

6-Tổng Thụ Phúc1, 8 xã, thôn:
1.Thôn Phúc xã Thụ Phúc2 2. Thôn Phù Lập Trung và thôn Phù Lập Thượng xã Thụ Phúc
3.Xã Cao Đường 4.Xã Vĩnh Phú 5.Xã Phật Tích
6.Xã Trùng Minh 7.Xã Cổ Miếu 8.Xã Tam Bảo

7-Tổng Chi Nê, 5 xã:
1.Xã Chi Nê 2.Xã Nghĩa Chỉ 3.Xã Tử Nê 4. Xã Tư Vi
5.Xã Chi Nê Nội

8-Tổng Nội Viên, 7 xã:
1.Xã Nội Viên 2.Xã Hộ Vệ 3.Xã Nghi Vệ 4.Xã Tiên Xá3

5.Xã Xuân Hội4 6.Xã Hương Vân 7.Xã An Động

9-Tổng Khắc Niệm, 8 xã:
1.Xã Khắc Niệm Thượng 2.Xã Khắc Niệm Hạ 3.Xã Hiên Đường
4.Xã Vân Khám 5.Xã Xuân ổ 6.Xã Dương ổ 7.Xã Hòa Đình
8.Xã Bồ Sơn

Phong tục:

Tục chuộng văn nhã, từ xưa từng có nhiều người đỗ đạt làm quan. Dân thường thì có tính hay tranh
cạnh mà keo xẻn. Nhưng việc thờ thần cúng Phật thì có phần xa xỉ. Hàng năm vào hai tháng trọng
xuân (tháng hai) và trọng thu (tháng tám) mở hội tế cầu phúc, có khi vài ngày hoặc cả tuần mới tan.
Đêm trừ tịch trồng cây nêu, treo đèn. Ngày Nguyên đán (mồng một tết) làm lễ cúng mừng năm mới.
Tết Đoan ngọ (mồng 5 tháng 5) treo lá ngải. Tết Trung thu ngắm trăng. Lễ nghi phong tục đại khái
cũng như các huyện khác.

                                                     
1 Xem chú sát dưới.
2 Tổng và xã Thụ Phúc: Đầu đời Thiệu Trị về trước là tổng và xã Thụ Triền . Từ năm 1843 kiêng huý chữ

Triền  (cận âm với Tuyền, tên huý vua Thiệu Trị), đổi là Thụ Phúc .
3 Xã Tiên Xá: Đầu đời Tự Đức về trước là xã Nguyễn Xá . Từ năm Tự Đức thứ 5 (1852) kiêng chữ quốc

tính Nguyễn, đổi là Tiên Xá .
4 Xã Xuân Hội: Từ đời Minh Mệnh về trước là xã Hoa Hội . Năm 1841 kiêng chữ Hoa  (tên huý mẹ vua

Thiệu Trị), đổi là xã Xuân Hội .
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Sản vật:

Thóc lúa thì xã Phù Đổng có gạo trắng thơm, xã Dưỡng Mông có gạo canh trắng. Rau quả thì xã
Hiên Đường có bắp cải1, xã Hoài Bão có lá trầu không, xã Cổ Miếu có trám. Về hàng hoá thì các xã
tổng Nội Duệ có nghề dệt tơ lụa. Các xã Lũng Sơn, Hoài Bão dệt vải thô. Các xã Xuân ổ, Dương ổ,
Khắc Niệm Hạ, Bái Uyên làm giấy bản. Các xã Tử Nê, Nội Viên có lệ nạp sơn sống. Ngoài ra các loài
chim thú thì cũng tương tự như các huyện khác trong tỉnh.

Khí hậu:

Địa thế trong huyện hơi cao. Lúa hè ít, lúa thu nhiều. Đầu và giữa mùa xuân thì trồng khoai, đậu.
Tháng 6, 7 xuống cấy lúa thu, đến mùa đông thì thu hoạch. Tuỳ thời tiết chuyển nhanh hay chậm, việc
nông cũng theo đó mà làm sớm hay muộn. Còn như gió mưa nóng lạnh thì cũng giống như các huyện
lân cận.

Nói:

-Núi Nguyệt Thường: ở xã Hồi Bão, còn có tên là Trà Sơn (núi Chè), tương truyền vua Lý Thánh
Tông tuần hạnh qua đây, ban cho tên gọi đó. Xung quanh là đồng bằng, đột khởi một ngọn cao núi đất
xen đá. Trên núi có mấy cây thông cổ. Sườn núi phía đông có một ngôi đền lợp ngói.

-Núi Đại (Đại sơn): Núi thuộc địa phận các xã Vĩnh Phú, Cổ Miếu, Phật Tích, Trùng Minh, Nghi
Vệ, Long Khám, Lũng Sơn, Lũng Giang, Dưỡng Mông, Đông Sơn, mỗi xã đều có một ngọn, riêng xã
Khắc Niệm Thượng có 2 ngọn.

-Núi Bồ Sơn: ở xã Bồ Sơn, có 2 ngọn, trong đó một ngọn có đàn tế Sơn xuyên của bản tỉnh.

Núi ở các xã trên cũng đều là loại núi đất đá xen lẫn.

Sông:

-Sông Chiêm Đức cũ: Năm Tự Đức thứ 10 (1857) khơi đào ở thượng nguồn giáp xã Hạ Dương
huyện Đông Ngạn, giáp xã Phù Dực thuộc bản huyện, qua các thôn xã Phù Đổng, Đổng Xuyên, Đổng
Viên, Trung Mầu, Thịnh Lân, Dũng Vi, Cao Đường, thôn Phúc (xã Thụ Phúc), Phù Lập Thượng, Phù
Lập Trung. Hạ nguồn đến xã Chi Nê giáp xã Hán Đà huyện Quế Dương, dài 5 dặm. Đoạn từ xã Phù
Dực đến xã Đổng Viên rộng 40 trượng, mùa xuân nước sâu 8, 9 thước, mưa lũ mùa hè có khi nước sâu
trên dưới 1 trượng 5, 6 thước. Đoạn từ xã Trung Mâu đến xã Chi Nê rộng 50 trượng. Mùa xuân nước
sâu trên dưới 1 trượng, mưa lũ mùa hè nước sâu 1 trượng 8, 9 thước.

-Một dòng khe cũ, gọi là Tào Khê, lại có tên là khe Tiêu Tương, thượng nguồn từ chỗ giáp huyện
Đông Ngạn chảy qua các xã Dương Hóc, Đại Vi, Dũng Vi, Đại Sơn, Vĩnh Phú, Phật Tích, Nội Viên,
Chi Nê Nội; hạ nguồn đến xã An Động giáp xã La Miệt huyện Quế Dương, dài 4 dặm (?)2, rộng 3
trượng. Bình thường nước sâu 4 thước, khoảng hè thu nước sâu 7, 8 thước.

Danh thắng:

-Đền Đổng Thần vương: dựng vào khoảng đời Hùng Vương. Đền một nhà 5 gian lợp ngói. Đền ở
địa phận xã Phù Đổng, phía tây là xã Phù Dực, phía nam là xã Đổng Xuyên, phía đông là xã Đổng
Viên, dân bốn xã thờ cúng, rất linh thiêng. Có năm ít mưa, dân làm lễ cầu đảo liền được mưa rào. Ngày
9 tháng 4 hàng năm mở hội lớn tế thần. Kén trong dân lấy 28 người con gái ăn mặc giả làm tướng giặc
dàn trận đứng ở ngoài. Trong đền quất ngựa gỗ, phất cờ xông trận để thể hiện chiến công của Thần
vương phá tan giặc Ân ngày xưa. Dân các vùng xung quanh đến xem hội rất đông.

-Núi Lạn Kha: ở xã Phật Tích, phong cảnh thanh u phong nhã. Chùa Phật thâm nghiêm. Tương
truyền chùa dựng từ đời Lý, một nhà 5 gian lợp ngói. Gian giữa có 1 pho tượng Phật bằng đá cao

                                                     
1 Ngv. ống thái .
2 Ngv. tứ xích (4 thước), chắc chép nhầm?
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chừng 5 thước, chu vi 6 thước. Các bậc thềm bằng đá có chạm hình thú vật. Sau chùa có đầm nước, gọi
là Long Trì, rộng 6 thước, sâu 5 thước. Trên đỉnh núi có một bàn cờ bằng đá. Ngày 4 tháng giêng hàng
năm có hội xem hoa mẫu đơn. Tương truyền đây là nơi Từ Thức gặp tiên nữ Giáng Hương. Ngày mở
hội già trẻ, gái trai đến chùa thắp hương tụng kinh, dâng hoa quả cúng Phật, từng tốp năm ba người
cùng nhau ca hát làm vui. (Xưa có người tiều khách họ tên là Vương Chất vào núi, thấy hai ông lão
đánh cờ dưới gốc cây thông, bèn chống rìu đứng xem, đến khi tàn cuộc, chợt thấy cán rìu đã mục nát).

Đường đi:

-Một đường quan báo từ xã Bồ Sơn giáp xã Đỗ Xá huyện Võ Giàng ở phía ngoài thành tỉnh, đi qua
các xã Khắc Niệm Thượng, Tiên Xá, Nghi Vệ, Hộ Vệ, Hương Vân, Chi Nê Nội, Tư Vi, đến bến sông
thuộc giang phận sông Chiêm Đức xã Chi Nê giáp huyện Siêu Loại, dài 4 dặm, rộng 4 thước.

-Một đường quan báo từ xã Hòa Đình giáp xã Đỗ Xá huyện Võ Giàng giáp ngoài thành tỉnh, đi qua
các xã Xuân ổ, Lũng Sơn, Lũng Giang, trạm Bắc Liêm, Nội Duệ Đông, Nội Duệ đến xã Nội Duệ Nam
giáp xã Vịnh Cầu huyện Đông Ngạn, dài 3 dặm, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam, qua các xã Long Khám, Đông Sơn, Trùng Minh, đến
hai thôn Phù Lập Thượng và Phù Lập Trung giáp sông Chiêm Đức giáp huyện Siêu Loại, dài 3 dặm (do
đường quanh co, chỉ rộng khoảng 2 thước).

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc, qua xã Lũng Sơn giáp đường quan lộ đến trạm Bắc
Liêm giáp huyện Yên Phong, dài 1 dặm 1 trượng 5 thước (do đường quanh co, chỉ rộng khoảng 2
thước).

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông, qua các xã Vân Khám, Hiên Đường, Nội Viên, Chi
Nê Nội, đi qua đường quan báo đến xã An Động giáp huyện Quế Dương, dài 4 dặm (do đường quanh
co, chỉ rộng khoảng 2 thước).

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây, qua các xã Hoài Bão, Hồi Bão, Dưỡng Mông, Đại Sơn,
Đồng Lượng, Dương Hóc đến xã Phù Đổng giáp sông Chiêm Đức giáp hai huyện Gia Lâm và Đông
Ngạn, dài 5 dặm (do đường quanh co, chỉ rộng khoảng 2 thước).

HUyện Yên PHong

Yên Phong là huyện thống hạt của phủ Từ Sơn. Huyện lỵ đặt ở xã Đông Yên tổng Mân Xá. Thành
đất hình vuông, mỗi chiều 21 trượng, cộng chung chu vi 84 trượng, cao 3 thước. Xung quanh có hào
rộng 1 trượng, sâu 4 thước. Phía đông và phía nam mỗi phía mở một cửa.

Huyện hạt1 phía đông giáp huyện Tiên Du, phía tây giáp huyện Đa Phúc, phía nam giáp huyện
Đông Ngạn, bắc giáp huyện Việt Yên.

Đông tây cách nhau 20 dặm 139 trượng. Nam bắc cách nhau 13 dặm 73 trượng.

Huyện có 6 tổng, gồm 69 xã, thôn, trang, vạn, sở.

Lính tuyển: 553 người.

Lính mộ: 7 người.

Số đinh: 3.731 người.

                                                     
1 Huyện Yên Phong : Tên huyện có từ đời Trần về trước. Thời thuộc Minh vẫn tên là huyện Yên Phong

đặt thuộc châu Vũ Ninh phủ Bắc Giang. Đời Lê Thánh Tông đặt thuộc phủ Từ Sơn. Khoảng niên hiệu Hồng
Thuận (1509-1516) đời Lê Tương Dực đổi là huyện Yên Phú , sau lấy lại tên cũ Yên Phong. Các triều sau
vẫn theo như thế. Nay là huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
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Ruộng đất: 30.106 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 11.370 quan.
-Nộp bằng thóc: 20.200 hộc vuông.

1-Tổng Hương La, 9 xã, thôn
1.Xã Hương La 2.Xã Như Nguyệt 3.Xã Yên Vĩ
4.Thôn Thượng xã Yên Phụ 5.Xã Yên Tân 6.Thôn Hậu xã Yên Phụ
7.Xã Thư Lâm 8.Xã Thuỵ Lôi 9.Xã Đào Thục

2-Tổng Nội Trà, 11 xã, thôn:
1.Xã Tiên Trà 2.Xã Trác Bút 3.Xã Đông Lâu 4.Xã Vọng Nguyệt
5.Xã Đông Xuyên 6.Thôn Phú Mẫn xã Nội Trà 7.Thôn Nghiêm Xá xã Nội Trà
8.Thôn Trung Bạn xã Nội Trà 9.Thôn Ngô Xá xã Nội Trà
10.Thôn Nguyệt Cầu xã Vọng Nguyệt 11.Xã Ngân Cầu

3-Tổng Dũng Liệt, 12 xã, thôn:
1.Thôn Thân Thượng xã Dũng Liệt 2.Thôn Lương Tân xã Dũng Liệt
3.Thôn Vọng Đông xã Dũng Liệt 4.Thôn Chính Trung xã Dũng Liệt
5.Thôn Xuân Cai xã Dũng Liệt 6.Xã Hộ Trung 7.Xã Chân Hộ
8.Xã Phù Cầm 9.Xã Yên Lãng 10.Xã Phù Yên 11.Xã Lương Cầm
12.Xã Trần Xá

4-Tổng Mân Xá, 13 xã, thôn:
1.Xã Tiêu Sơn Thượng 2.Xã Hồi Quan 3.Xã Đông Phù 4.Xã Tiêu Sơn
5.Xã Tam Táo 6.Xã Vĩnh Phục 7.Xã Giới Tế
8.Thôn Mân Xá xã Mân Xá 9.Thôn Chi Long xã Mẫn Xá
10. Xã Ân Phú 11.Thôn Đại Chu xã Mân Xá
12.Thôn Ngô Xá xã Mân Xá 13. Xã Đông Yên

5-Tổng Phong Xá1, 10 xã, vạn:
1.Xã Phong Xá2 2.Xã Đông Tảo3 3.Xã Thiểm Xuyên 4.Xã Đông Xá
5.Xã Bằng Lục 6.Xã Thọ Đức4 7.Xã Lạc Nhuế 8.Xã Phấn Động
9.Xã Đại Lâm 10.Xã Đài Bàng

6-Tổng Châm Khê, 14 xã, thôn, trang, vạn, sở:
1.Xã Châm Khê 2.Xã Khúc Toại 3. Thôn Thượng Đồng sở Đại Tảo5

4.Xã Ngô Khê 5.Xã Đăng Xá 6.Xã Quả Cảm 7.Xã Viêm Xá
8.Xã Hữu Chấp 9.Xã Yên Xá 10.Xã Xuân ái 11.Xã Đẩu Hàn
12.Xã Vạn Phúc 13.Vạn Yên Ninh 14.Trang Xuân Viên

                                                     
1 Xem chú sát dưới.
2 Tổng và xã Phong Xá: Đầu đời Tự Đức về trước là tổng và xã Nguyễn Xá . Từ năm Tự Đức thứ 5 (1852)

kiêng chữ quốc tính Nguyễn, đổi là tổng và xã Phong Xá .
3 Xã Đông Tảo: Đầu đời Minh Mệnh về trước là xã Đông Cảo . Từ năm Minh Mệnh 17 (1836) kiêng chữ Cảo

 (biệt danh vua Gia Long), đổi là Đông Tảo .
4 Xã Thọ Đức: Đầu đời Thiệu Trị về trước là xã Thụ Triền . Từ năm 1843 kiêng huý chữ Triền  (cận âm

với Tuyền , tên huý vua Thiệu Trị), đổi là xã Thọ Đức .
5 Sở Đại Tảo: Đầu đời Minh Mệnh về trước là sở Đại Cảo . Từ năm Minh Mệnh 17 (1836) kiêng chữ Cảo

 (huý biệt danh vua Gia Long), đổi là sở Đại Tảo .
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Phong tục:

Trong huyện, dân theo các nghề sĩ nông công thương không giống nhau. Tập tục dân gian trung
hậu chất phác. Chuộng việc thờ thần. Học hành thì 5 xã, thôn Hương La, Yên Phụ Thượng, Thuỵ Lôi,
Vọng Nguyệt, Phú Mẫn khá hơn so với các xã khác. Theo đạo thiên chúa chỉ 2 xã, vạn Phù Ninh và
Yên Ninh mà thôi.

Sản vật:

Toàn hạt lúa hè ít, lúa thu nhiều. Sau khi thu hoạch trồng khoai, đậu, rau, dưa. Các xã có đất bãi ven
sông thì trồng xen khoai, đậu, dâu, mía. Xã Tiêu Sơn trồng bạch chỉ. Các thôn Nghiêm Xá, Ngô Xá,
Trung Bạn xã Nội Trà làm nghề dệt vải trắng, hàng năm nộp thuế theo lệ, ngoài ra không có sản vật gì
khác.

Khí hậu:

Đầu xuân còn hơi rét, từ tháng 2 ấm dần. Các tháng mùa hè nóng nực, mùa thu cây cối cằn cỗi,
cảnh vật tiêu điều. Mùa đông nhiều lạnh rét. Nhìn chung cả năm rét nhiều nóng ít.

Núi sông:

Xã Thuỵ Lôi có một ngọn núi gọi là núi Vũ Thường1. Núi Thất Diệu ở thôn Thượng xã Yên Phụ
(trên có chùa Phúc Sơn). Núi ở thôn Phú Mẫn có một ngọn gọi là Hàm Sơn. ở xã Tiêu Sơn Thượng (và
thôn Phù Long) có một ngọn gọi là Tiêu Sơn. Núi ở xã Đăng Xá có 4 ngọn. Núi ở xã Quả Cảm có 5
ngọn. Núi ở xã Viêm Xá có một ngọn (những núi trên đều là núi đất xen đá).

-Một dòng sông loại vừa, gọi là sông Nguyệt Đức, thượng nguồn từ xã Đào Thục tổng Hương La
tiếp giáp xã Nhạn Tái huyện Kim Anh đổ xuống, chảy về phiá đông qua các tổng Hương La, Nội Trà,
Dũng Liệt, Phong Xá, Châm Khê đến xã Đẩu Hàn giáp giang phận xã Cô Mễ huyện Võ Giàng, dài 47
dặm 163 trượng. Thượng nguồn từ xã Đào Thục đến ngã ba Hương La rộng 20 trượng, sâu 6, 7 thước.
Hạ nguồn từ các xã cửa nhánh ở xã Hương La đến xã Đẩu Hàn rộng 40 trượng, sâu 1 trượng 5 thước.
Thuỷ triều lên xuống mức nước chênh nhau khoảng 3 tấc.

-Một dòng khe nhỏ, gọi là khe Ngũ Huyện (Ngũ Huyện khê), trên từ xã Ân Phú chảy xuống đến xã
Quả Cảm, thông với sông Nguyệt Đức, dài 18 dặm 38 trượng 3 thước, rộng 1 trượng 5 thước, sâu trên
dưới 4 thước.

Danh thắng:

-Núi Tiêu Sơn: ở xã Tiêu Sơn Thượng tổng Mân Xá. Trên núi có chùa Thiên Tâm, dưới chân núi có
chùa Trường Liêu là nơi trụ trì của thiền sư Vạn Hạnh. Tương truyền Lý Thái Tổ đầu thai ở đây.

-Đền xã Hương La ở tổng Hương La. Đền ở trên bờ ngã ba sông, thờ thần sông Tam Giang là hai vị
đại vương thần hiệu Uy địch và Khước địch, dân các xã ven sông phụng thờ. Tương truyền hai anh em
nhà họ Trương là Trương Hống và Trương Hát người xã Chu Mẫu huyện Quế Dương, là bề tôi của
Triệu Việt vương, Lý Nam Đế nhiều lần triệu vời nhưng hai ông không ra giúp, sau uống thuốc độc tự
tử. Đến thời vua Lý Nhân Tông, quân Tống sang xâm lược nước ta, Lý Thường Kiệt vâng mệnh đem
quân đi đánh, một đêm bỗng nghe trong đền có tiếng ngâm thơ:

Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên phân định tại thiên thư.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Bất khứ hành khan thủ bại hư!

                                                     
1 Núi Vũ Thường : tức là núi Vũ Đang (Đương) . Từ năm Minh Mệnh 6 (1825) kiêng chữ Đang

 (tên huý Thuận Thiên Cao Hoàng hậu Trần Thị Ngọc Đang, mẹ Minh Mệnh), đổi là núi Vũ Thường.
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Dịch:
Sông núi nước Nam vua Nam ở,
Rõ ràng phân định ở sách trời.
Cớ sao quân giặc đến xâm phạm?
Thử đến mà xem, chuốc bại nhơ!

Đường đi:

-Một đường quan báo từ xã Yên Xá giáp phía ngoài thành tỉnh đi về phía tây, qua các tổng Châm
Khê, Phong Xá, Dũng Liệt đến bến Phù Cầm giáp giới huyện Việt Yên, dài 11 dặm 89 trượng, rộng
trên dưới 1 trượng 2 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ về phía đông đi qua các xã Phong Xá, Đông Xá, Châm Khê, Khúc
Toại đến ngoài thành tỉnh, giáp địa giới huyện Tiên Du, dài 5 dặm 56 trượng, rộng 3 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ về phía tây, qua các tổng Mân Xá, Nội Trà, Hương La đến bến Yên
Tân giáp giới huyện Đa Phúc, dài 14 dặm 48 trượng, rộng trên dưới 2 thước 5 tấc.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ về phía nam, qua các xã Vĩnh Phục, Tam Táo, Hồi Quan đến xã Tiêu
Sơn Thượng giáp địa giới huyện Đông Ngạn, dài 9 dặm 78 trượng, rộng trên dưới 2 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ lên phía bắc, qua các xã Phong Xá, Đông Tảo đến bến Đại Lâm giáp
giới huyện Việt Yên, dài 3 dặm 112 trượng, rộng trên dưới 2 thước.

huyện Quế Dương
kiêm nhiếp

Huyện Võ Giàng

Quế Dương1 là huyện thống hạt của phủ Từ Sơn. Huyện lỵ đặt ở địa phận hai xã Nghiêm Xá và Can
Vũ tổng Vũ Dương. Thành đất hình vuông, mỗi chiều đều dài 18 trượng, chu vi 72 trượng, cao 6
thước, dày 1 trượng. Xung quanh có hào bao bọc, mỗi chiều rộng 1 trượng, sâu 3 thước. Mở một cửa ở
mặt tiền và một cửa ở bên phải.

Huyện hạt phía đông giáp huyện Việt Yên, phía tây giáp huyện Tiên Du, phía nam giáp huyện Gia
Bình, phía bắc giáp thành tỉnh và giáp giới huyện Yên Phong.

Đông tây cách nhau 4 dặm. Nam bắc cách nhau 6 dặm.

Huyện có 9 tổng, gồm 46 xã.

Lính tuyển: 334 người.

Nhân đinh: 2.162 người.

Ruộng đất: 20.416 mẫu có lẻ.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 7.804 quan có lẻ.
-Nộp bằng thóc: 12.268 hộc vuông có lẻ.

1-Tổng Đại Toán, 5 xã:
1.Xã Đại Toán 2.Xã Quế ổ 3.Xã Mai ổ 4.Xã Đức Tái

                                                     
1 Huyện Quế Dương: Thời thuộc Minh là đất huyện Từ Sơn  châu Vũ Ninh . Đời Lê Thánh Tông

năm Quang Thuận 10 (1469) đặt tên phủ là phủ Từ Sơn, đổi huyện Từ Sơn là huyện Quế Dương . Các
triều sau cho đến đời Đồng Khánh vẫn theo thế. Nay thuộc huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh (do hợp nhất hai
huyện Quế Dương và Võ Giàng).
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5.Xã Ngâm Mặc

2-Tổng Lãm Sơn Nam, 5 xã:
1.Xã Lãm Sơn Nam 2.Xã Lãm Sơn Trung 3.Xã Đông Dương 4.Xã Lãm Sơn Đông
5.Xã Lãm Sơn Dương

3-Tổng Vân Mẫu, 4 xã:
1.Xã Vân Mẫu 2.Xã Chu Mẫu 3.Xã Vân Hợp 4.Xã Lãm Dương

4-Tổng Bồng Lai, 7 xã:
1.Xã Bồng Lai 2.Xã Mai Cương 3.Xã Từ Phong 4.Xã Đông Du
5.Xã Yên Đặng 6.Xã Cách Bi 7.Xã Cẩm Chàng

5-Tổng Đào Hương, 5 xã:
1.Xã Đào Hương 2.Xã Vân Đoàn 3.Xã Vệ Xá 4.Xã Chu Cầu
5.Xã Phổ Lại

6-Tổng Quảng Lãm, 6 xã:
1.Xã Quảng Lãm 2.Xã Hán Đà 3.Xã Yên Giả 4.Xã Hương Lưu
5.Xã La Miệt 6.Xã Nga Hoàng

7-Tổng Tri Nhị, 4 xã:
1.Xã Tri Nhị 2.Xã ích Nhị 3.Xã Phú Lão 4.Xã Thi Xá

8-Tổng Vũ Dương, 5 xã:
1.Xã Vũ Dương 2.Xã Phượng Mao1 3.Xã Nghiêm Xá 4.Xã Can Vũ
5.Xã Dũng Quyết

9-Tổng Mộ Đạo, 5 xã:
1.Xã Mộ Đạo 2.Xã Tập Ninh 3.Xã Trúc ổ 4.Xã Đô Đàn
5.Xã Trạc Nhiệt

Huyện Võ Giàng2

Do huyện Quế Dương kiêm nhiếp, 6 tổng, gồm 47 xã, thôn:

Lính tuyển: 369 người.

Lính mộ: 4 người.

Nhân đinh: 2.004 người.

Ruộng đất: 18.185 mẫu có lẻ.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 6.400 quan có lẻ.
-Nộp bằng thóc: 11.960 hộc vuông.

1-Tổng Đỗ Xá, 8 xã:
1.Xã Đỗ Xá 2.Xã ỷ Na 3.Xã Thanh Sơn 4.Xã Đại Tráng
5.Xã Thị Cầu 6.Xã Đáp Cầu 7.Xã Cô Mễ 8.Xã Phương Vỹ

                                                     
1 Xã Phượng Mao: Từ đời Thiệu Trị về trước là xã Hồng Mao . Từ năm 1848 kiêng đồng âm chữ Hồng

(Hồng Nhậm, tiểu tự vua Tự Đức), đổi là xã Phượng Mao .
2 Huyện Võ Giàng: Từ đời Trần về trước gọi là huyện Vũ Ninh . Thời thuộc Minh là huyện Vũ Ninh thuộc

châu Vũ Ninh. Năm Quang Thuận 10 (1469) đặt huyện Vũ Ninh  thuộc phủ Từ Sơn. Đầu đời Lê Trung
hưng kiêng chữ Ninh  (tên huý Trang Tông Lê Duy Ninh), đổi làm huyện Vũ Giang  (sau lại kiêng
đồng âm tên huý chúa Trịnh Giang  [1729-1740], đọc chệch là Giàng). Các triều sau cho đến đời Đồng
Khánh không đổi. Sau hợp với Quế Dương thành huyện Quế Võ (1962). Nay là huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh.
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2-Tổng Đạo Chân, 4 xã:
1.Xã Đạo Chân 2.Xã Kim Đôi 3.Xã Ngọc Đôi 4.Xã Quỳnh Đôi

3-Tổng Bất Phí, 9 xã, thôn:
1.Xã Bất Phí 2.Xã Hà Liễu 3.Xã Xuân Hoà 4.Xã Miêu Nha
5.Xã Giang Liễu 6.Xã Phương Cầu 7. Thôn Xuân Bình xã Xuân Lôi
8.Thôn Công Cối xã Xuân Lôi 9. Thôn Ngư Đại xã Xuân Lôi

4-Tổng Quế Tân, 7 xã:
1.Xã Quế Tân 2.Xã Xuân Thuỷ 3.Xã Bằng Lâm 4.Xã Lạc Xá
5.Xã Lê Độ 6.Xã Đông Viên 7.Xã Yên Lâm

5-Tổng Đại Liễn, 8 xã, thôn:
1.Xã Đại Liễn Thượng 2.Xã Việt Vân 3.Xã Đồng Xuyết 4.Xã Thống Thiện
5.Xã Đại Liễn Hạ 6.Xã Vĩnh Thế 7.Xã Cung Kiệm 8.Thôn Yên Ngô

6-Tổng Phù Lương, 11 xã:
1.Xã Phù Lương 2.Xã Thất Gian 3.Xã Cựu Tự 4.Xã Minh Lương
5.Xã Văn Phong 6.Xã Yên Trạch 7.Xã Hữu Bằng 8.Xã Đồng Sài
9.Xã Phù Lãng 10.Xã Bằng Dực 11.Xã Yên Đinh

Phong tục:

Trong dân người theo các nghề sĩ nông công thương không giống nhau, nhưng nông nhiều, sĩ
thương công tương đối ít. Người dân thuần phác cần kiệm. Thờ thần lễ Phật trọng hậu thành kính. Nhà
có việc cưới gả thì đến mừng nhau, nhà có tang thì đến điếu viếng. Lễ nghi phong tục đại khái cũng
như các huyện khác. Theo đạo Thiên chúa thì Võ Giàng có 4 xã Xuân Hoà, Xuân Thuỷ, Phương Vỹ,
Thanh Sơn; Quế Dương có 3 xã Vệ Xá, Vân Đoàn, Phượng Mao mà thôi.

Sản vật:

Thóc gạo có lúa nếp, lúa tẻ, lúa mạch. Các loại đậu thì có đậu đen, đậu trắng, đậu vàng, đậu xanh.
Các loại khoai nương, khoai đồng, các loại cây hạt dầu1. Còn các loại rau dưa hoa quả thì vì đất bạc
màu, tuy trồng nhiều nhưng không tốt mà chất cũng không ngon. Hai xã Việt Vân và Xuân Lôi huyện
Võ Giàng phần nhiều làm thợ rèn. Hàng năm xã Việt Vân có lệ nạp thuế thổ sản bằng sắt tôi. Xã Phù
Lãng làm chậu sành lọ sành. Xã Đạo Chân có nghề mài sắt làm kim.

Khí hậu:

Tháng giêng còn hơi lạnh, tháng 2 ấm dần, tháng 3, 4 gió hòa trời ấm, mưa phùn nhuần ướt, tháng
5, 6 gió nam, nóng nực, mưa rào sấm sét. Tháng 7, 8 gió tây, dịu nóng, thỉnh thoảng có mưa to, gió
bão. Tháng 9, 10 bắt đầu nổi gió bắc, ít mưa. Tháng 11, 12 gió bắc thổi mạnh, rét buốt.

Núi sông:

Huyện Quế Dương có:

-Núi Lãm Sơn. Chân núi khởi từ xã Nghi Vệ liền mạch chạy đến xã Lãm Sơn tổng Vân Mẫu, tất cả
có đến 23 ngọn lớn nhỏ (phía trước có ngọn giống hình con rùa, ở đầu có 2 lỗ hổng, nước từ trong núi
chảy ra không bao giờ cạn. Phía sau có núi Mộc Hoàn Bát Quả (tục gọi là núi Ba Huyện).

-Núi xã Châu Cầu: núi có ba ngọn, trên một ngọn có một ngôi chùa quán.

-Núi xã Đông Du: núi có 5 ngọn.

-Núi xã Phả Lại: trên núi có một ngôi chùa quán.

-Núi xã Từ Phong: núi có 2 ngọn.

                                                     
1 Ngv. du tử , chỉ chung các loại cây lấy hạt có dầu như vừng, lạc.
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-Núi xã Hương Lưu: 1 ngọn.

Huyện Võ Giàng có:

-Núi xã Đại Tráng: 3 ngọn.

-Núi xã Đỗ Xã: 1 ngọn.

-Núi xã Cô Mễ: 3 ngọn.

-Núi xã Thị Cầu: 2 ngọn, trên một ngọn có Văn miếu của bản tỉnh.

-Núi xã Đáp Cầu: 1 ngọn, trên núi có di tích thành đất của trấn thành [Kinh Bắc] xưa.

-Núi xã Phù Lãng: 2 ngọn.

-Núi xã Thanh Sơn: 2 ngọn.

-Núi xã Văn Phong: 1 ngọn.

-Núi xã Minh Lương: 4 ngọn.

-Núi xã Bằng Dực: 1 ngọn.

(Những núi trên đều là núi đất xen đá).

-Sông Triêm Đức: Thượng nguồn ở huyện Tiên Du chảy vào tổng Quảng Lãm huyện Quế Dương,
qua các tổng Đại Toán, Mộ Đạo, Vũ Dương, Bồng Lai, Tri Nhị, Đào Hương, thông đến sông Lục Đầu
giáp giang phận huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương, dài 65 dặm.

(Thượng nguồn từ xã Hán Đà đến xã Cách Bi rộng 26 trượng, sâu 1 trượng 7 thước. Hạ nguồn từ xã
Tri Nhị đến xã Phả Lại rộng 30 trượng, sâu 2 trượng. Mức thuỷ triều lên xuống chênh nhau chỉ trên
dưới 1 thước).

-Sông Nguyệt Đức: từ thượng nguồn ở huyện Yên Phong chảy vào tổng Đỗ Xá huyện Võ Giàng,
qua các tổng Đạo Chân, Bất Phí, Đại Liễn, Quế Tân, Phù Lương thông đến sông nhánh của sông Lục
Đầu, dài 73 dặm.

(Thượng nguồn từ xã Cô Mễ đến xã Phù Lãng rộng 20 trượng, sâu 1 trượng 2 thước. Hạ nguồn từ
xã Văn Phong đến xã Phả Lại rộng 25 trượng, sâu 1 trượng 5 thước. Mức thuỷ triều lên xuống chỉ trên
dưới 1 thước).

-Một dòng khe nhỏ gọi là khe Tiêu Tương từ Đông Ngạn, Tiên Du chảy qua các xã Quảng Lãm, La
Miệt đến cửa cống ở xã Mộ Đạo đổ vào sông Chiêm Đức, dài 3 dặm, rộng 6 trượng, sâu 5 thước.

-Một dòng khe nhỏ từ xã Vũ Dương chảy đến xã Minh Lương, đổ vào sông Nguyệt Đức, dài 3 dặm
rộng 4 thước. Đoạn trên sâu 1 thước, chỗ cửa khe giáp sông sâu 5 thước.

-Một dòng khe nhỏ trên từ Chu Mẫu, qua Phương Cầu, Miêu Nha, Đạo Chân, Quỳnh Đôi, đến xã
Kim Đôi đổ vào sông Nguyệt Đức, dài 2 dặm, rộng 4 trượng. Đoạn trên sâu 4 thước, chỗ cửa khe giáp
sông sâu 8 thước. Đến mùa hè mưa lũ, nước sông lên to, có chỗ tràn vào đồng ruộng các xã ven khe.

Danh thắng:

-Núi Phả Lại: ở huyện Quế Dương, sông Lục Đầu bao quanh dưới chân núi, cảnh trí thanh u tịch
mịch, chùa chiền liên tiếp. Tương truyền đó là những chùa chiền do thiền sư Nguyễn Minh Không tạo
dựng. Hàng năm vào trung tuần tháng 8 con trai, con gái xã Phả Lại và các tổng lân cận tụ hội ca hát
thân mật hết 3 ngày mới tan (ở vùng núi xã Sơn Trung có chùa Thần Quang, tương truyền vua triều Lý
từng thiết yến trai tăng ở đó. ở vùng núi xã Sơn Dương có chùa Hàm Long. Núi xã Sơn Đông có chùa
Bảo Quang, tục gọi là chùa Bụt Mọc).

-Đền xã Vân Mẫu: ở xã Vân Mẫu tổng Vân Mẫu, nguyên thờ Trương Từ Nhan phu nhân và Tam
Giang uy địch, Tam Giang khước địch thượng đẳng thần. Đền ba năm mở hội một lần. Vào trung tuần
tháng 4, dân bốn xã trong tổng, các xã ven sông và các vùng lân cận khoảng trên 70 xã rước thần vị
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đến đền này làm lễ tế. Lễ xong chọn người múa cờ, và mở hội ca hát, diễn trò hết 2 ngày mới tan hội
(Thần tích hai vị thần họ Trương xin xem ở mục danh thắng huyện Yên Phong).

Đường đi:

-Một đường quan báo từ xã Đỗ Xá đi về phía bắc, qua các xã ỷ Na, Thanh Sơn, Thị Cầu đến bến
sông Đáp Cầu giáp giới huyện Việt Yên, dài 3 dặm 3 trượng, rộng 1 trượng 2 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông, qua các tổng Quế Tân, Phù Lương giáp giới huyện
Việt Yên, dài 2 dặm rộng 3 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây, qua các tổng Vũ Dương, Sơn Nam đến giáp huyện Tiên
Du, dài 2 dặm 10 trượng, rộng 3 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam, qua các tổng Vũ Dương, Bồng Lai đến giáp huyện Gia
Bình, dài 1 dặm 10 trượng, rộng 3 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc, qua các tổng Vũ Dương, Bất Phí, Đỗ Xá đến ngoài
thành tỉnh, giáp huyện Yên Phong, dài 4 dặm rộng 5 thước.

Phủ Thuận Thành

Phủ hạt ở phía đông nam thành tỉnh. Phủ kiêm lý huyện Siêu Loại, thống hạt hai huyện Gia Bình,
Lương Tài.

Phủ lỵ đặt ở xã Bùi Xá tổng Nghĩa Xá, xung quanh đắp thành đất, chu vi 271 trượng 6 thước. Thân
thành mặt trên rộng 8 thước, dưới rộng 1 trượng 5 thước; cao 7 thước 2 tấc. Bốn mặt đều có hào, rộng
2 trượng 5 thước, sâu 5 thước. Mở 3 cửa phía trước, bên trái và bên phải đều xây gạch, mỗi cửa rộng 1
trượng 6 thước 6 tấc, cao 1 trượng 2 thước 4 tấc.

Phủ hạt1 phía đông đến sông Lục Đầu, giáp giang phận hai huyện Chí Linh, Cẩm Giàng tỉnh Hải
Dương; phía tây giáp huyện Gia Lâm; phía nam giáp huyện Văn Giang; phía bắc giáp giang phận sông
Chiêm Đức thuộc hai huyện Tiên Du, Quế Dương.

Đông tây cách nhau 34 dặm 117 trượng lẻ. Nam bắc cách nhau 23 dặm 100 trượng lẻ.

Phủ kiêm lý huyện Siêu Loại gồm 10 tổng:
1.Tổng Đình Tổ 2.Tổng Liễu Lâm 3.Tổng Dương Quang 4.Tổng Đồng Xá
5.Tổng Đề Cầu 6.Tổng Tam á 7.Tổng Thượng Mão 8.Tổng Đông Hồ
9.Tổng Khương Tự 10. Tổng Nghĩa Xã

Thống hạt 2 huyện Gia Bình, Lương Tài, gồm 16 tổng:

1-Huyện Gia Bình, 7 tổng:
1.Tổng Bình Ngô 2.Tổng Đông Cứu 3.Tổng Tiêu Xá 4.Tổng Quỳnh Bội
5.Tổng Xuân Lai 6.Tổng Vạn Tư 7.Tổng Đại Lai

                                                     
1 Phủ Thuận Thành: Đời Lý là quận Gia Lâm , đời Trần là lộ Bắc Giang . Thời thuộc Minh là

châu Gia Lâm  (gồm 3 huyện: An Định , Tế Giang , Thiện Tài ) và hai huyện Gia
Lâm , Siêu Loại  thuộc phủ Bắc Giang. Năm Quang Thuận 7 (1466) đặt làm phủ Thuận An
thuộc thừa tuyên Bắc Giang (năm 1469 đổi gọi là thừa tuyên Kinh Bắc), gồm 5 huyện: Gia Lâm , Thiện
Tài , Siêu Loại , Văn Giang , Gia Định . Đời Mạc đổi thuộc trấn Hải Dương. Đời Lê
Quang Hưng (1578-1599) lại đặt thuộc Kinh Bắc như cũ. Đầu Nguyễn vẫn gọi là phủ Thuận An, năm Tự Đức
15 (1862) đổi gọi là phủ Thuận Thành . Nay là đất các huyện Gia Lâm (Hà Nội), Thuận Thành, Gia
Bình, Lương Tài (Bắc Ninh) và phần huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên.
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2-Huyện Lương Tài, 9 tổng:
1.Tổng Lương Tài 2.Tổng Lâm Thao 3.Tổng Ngọc Trì 4.Tổng Quảng Bố
5.Tổng Phá Lãng 6.Tổng Tì Bà 7.Tổng Lương Xá 8.Tổng Trừng Xá
9.Tổng Yên Trang

Phong tục:

Ba huyện trong phủ đất đai cằn cỗi, dân nghèo, tập tục cần kiệm chất phác. Kẻ sĩ chăm học Thi
Thư, dân siêng năng ruộng vườn. Rải rác cũng có những nơi dân theo nghề chài cá, làm thợ, buôn bán,
tuỳ theo hoàn cảnh mà làm ăn sinh sống. Có tiếng về học hành thì huyện Siêu Loại có tổng Thượng
Mão; huyện Gia Bình có các tổng Đại Lai, Bình Ngô, Vạn Tư; huyện Lương Tài có tổng Lâm Thao.
Việc cưới xin, tang ma, cúng tế nghi lễ đều đơn giản tằn tiện. Nhưng việc thờ thần, cúng Phật thì có
phần xa phí. Lễ nhập tịch cầu phúc hàng năm có ca hát, vui chơi ăn uống cả tuần mới tan hội. Cũng có
khi diễn trò, đua thuyền làm vui. Các tết Nguyên đán, Thượng nguyên, Trung thu thiện nam tín nữ mời
nhau lên chùa lễ Phật, mà các bà già hoặc đàn bà goá bụa thì rất mực thành kính. Theo đạo Thiên chúa
huyện Gia Bình có 4 xã, huyện Lương Tài 6 xã mà thôi. (Các xã theo đạo Thiên chúa, xem ở mục
phong tục hai huyện Gia Bình và Lương Tài).

Sản vật:

Trong phủ hạt nhiều lúa thu, ít lúa hè. Thóc gạo có nếp thơm. Đậu có đậu xanh, đậu đen. Quả có
đông qua, ti qua, dưa chuột, mít, chuối, cau. Thuộc loại thảo thì có lạc, mía. Cá tôm có cá mè, cá chép,
kỳ bành, rươi, con ruốc v.v... Ngoài ra, xã Đại Bái huyện Gia Bình có nghề luyện đồng lá, xã Xuân Lai
có nghề uốn cần trúc. Xã Văn Quan huyện Siêu Loại có nghề nấu xích đan, xã Tư Thế làm bút mực,
tổng Đông Hồ có nghề hàng mã, xã Đề Cầu có nghề đúc đồ đồng. Còn các cây làm thức ăn như khoai,
rau thì cũng như các nơi khác.

Khí hậu:

Tháng giêng, tháng hai khí xuân ấm áp, mưa phùn lất phất, xen có gió bắc, lạnh nhiều, ấm ít. Tháng
3 nóng dần. Các tháng 4, 5, 6 khí nóng bốc hầm hập. Tháng 7, 8, 9 gió thu, mây mưa âm u hàng tuần.
Tháng 10 có sương móc. Tháng 11, 12 gió bắc thổi mạnh, rét buốt, cây cỏ khô héo, rụng lá, ít sấm
chớp. Lúa thu tháng 4, 5 gieo mạ, tháng 9, 10 thu hoạch. Lúa hè tháng 9, 10 gieo mạ, tháng 4, 5 năm
sau gặt thóc.

Núi sông:

Chỉ có một ngọn núi Thiên Thai ở huyện Gia Bình, còn các huyện Siêu Loại, Lương Tài không có
nói.

-Sông Chiêm Đức: là dòng nhánh của sông Nhị Hà, trên từ huyện Đông Ngạn chảy vào huyện Gia
Lâm, qua các huyện Siêu Loại, Gia Bình trong phủ hạt rồi chảy thông ra sông Lục Đầu.

-Sông Bái Giang: thuộc huyện Gia Bình, từ dòng nhánh của sông Lục Đầu chảy vào xã Phù Than
huyện ấy chảy đến xã Nghi Khúc rồi chia thành các khe nhỏ.

-Sông Thao Giang: thuộc huyện Lương Tài, từ dòng nhánh của sông Hàm Giang chảy vào bản
huyện ở xã Thận Trai, đến xã Ngọc Quan thì chia thành khe nhỏ.

Danh thắng:

Huyện Siêu Loại: có đền Kinh Dương vương, lăng và miếu Sĩ Vương, chùa Hùng Nhất, chùa Diên
ứng.

Huyện Gia Bình có núi Thiên Thai.
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Đường đi:

-Một đường quan báo từ bến sông xã Tú Khê huyện Siêu Loại (giáp huyện Tiên Du) đi qua huyện
Gia Bình đến xã Cận Duyệt huyện Lương Tài (giáp huyện Cẩm Giàng), dài 13 dặm 162 trượng 7
thước, rộng 1 trượng.

-Một đường quan báo cũ từ thôn Văn xã Đại Đồng huyện Siêu Loại (giáp huyện Tiên Du) đến xã
Liễu Ngạn (giáp huyện Văn Giang), dài 7 dặm 156 trượng, rộng 1 trượng.

-Một đường quan báo từ xã Tuấn Lương huyện Lương Tài (giáp giới huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải
Dương) đến các xã, thôn Khuyến Thiện, Lương Tài (giáp huyện Cẩm Giàng), dài 3 dặm 97 trượng 2
thước 5 tấc, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía đông, qua xã Trạm Lộ tổng Tam á huyện Siêu Loại đến xã
Phù Than tổng Vạn Tư huyện Gia Bình giáp sông Lục Đầu, quanh co uốn khúc, dài 39 dặm 13 trượng
9 thước, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía tây, qua các tổng Tam á, Khương Tự đến xã Đức Hiệp tổng
Liễu Lâm (giáp địa giới huyện Gia Lâm), dài 15 dặm 30 trượng, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía nam, qua tổng Đề Cầu huyện Siêu Loại đến giáp địa giới
huyện Văn Giang, dài 2 dặm 44 trượng 6 thước, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía bắc, qua các xã Trạm Lộ, Nghi Giang huyện Siêu Loại đến các
xã Nghi Khúc, Xuân Lai huyện Gia Bình giáp huyện Quế Dương, dài 11 dặm 6 trượng 5 thước, rộng 5
thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía đông nam, qua tổng Nghĩa Xá huyện Siêu Loại và các tổng
Quảng Bố, Phá Lãng, Trừng Xá huyện Lương Tài đến giáp địa giới huyện Thanh Lâm tỉnh Đông (Hải
Dương), dài 23 dặm 43 trượng 5 thước, rộng 5 thước.

HUyện Siêu Loại

Huyện Siêu Loại do phủ Thuận Thành kiêm lý. Phủ lỵ đặt tại xã Bùi Xá tổng Nghĩa Xã (chiều cao
rộng, dài rộng của thành và hào cao, xem ở mục ghi về phủ Thuận Thành).

Huyện hạt1 phía đông giáp các huyện Gia Bình, Lương Tài; phía nam giáp huyện Văn Giang; phía
bắc giáp các huyện Tiên Du, Quế Dương, đối bờ với sông Chiêm Đức; phía tây giáp huyện Gia Lâm.

Đông tây cách nhau 20 dặm 86 trượng. Nam bắc cách nhau 8 dặm 58 trượng.

Huyện có 10 tổng, gồm 75 xã, thôn.

Lính tuyển: 482 người. Trong đó:
-Thuộc bản tỉnh: 24 người.
-Thuộc tỉnh Đông (Hải Dương): 458 người.

Lính mộ: 7 người.

Nhân đinh: 3.303 người.

Ruộng đất: 27.016 mẫu.

Thuế cả năm:

                                                     
1 Huyện Siêu Loại: Đầu đời Lý về trước là hương Thổ Lỗi . Năm Thiên Huống Bảo Tượng 1 (1068), Lý

Thánh Tông cho đổi hương Thổ Lỗi làm hương Siêu Loại  (vì là quê của Nguyên phi ỷ Lan), sau đổi
làm huyện. Thời thuộc Minh là huyện Siêu Loại thuộc phủ Bắc Giang. Năm 1466 đời Lê Thánh Tông đặt thuộc
phủ Thuận An. Các triều sau đều theo như thế. Nay là huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh.
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-Nộp bằng tiền: 11.430 quan có lẻ.
-Nộp bằng thóc: 15.300 hộc vuông có lẻ.

1-Tổng Đình Tổ, 8 xã, thôn:
1.Xã Đình Tổ 2.Xã Đại Trạch 3.Xã Bút Tháp
4.Thôn Đông xã Đại Đồng 5.Thôn Đoài xã Đại Đồng.
6.Thôn Văn xã Đại Đồng 7.Xã Phú Mỹ 8.Xã á Lữ

2-Tổng Đông Hồ, 6 xã, thôn:
1.Xã Đông Hồ 2.Xã Đạo Tú 3.Thôn Xuân Tú xã Xuân Tú
4.Thôn Tú Khê xã Xuân Tú 5.Thôn Tú Tháp xã Xuân Tú
6.Xã Lạc Thổ

3-Tổng Thượng Mão, 11 xã, thôn:
1.Thôn Ngọ Xá xã Thượng Mão 2.Xã Mão Điền Đông 3.Xã Mão Điền
4.Xã Dực Vi 5.Xã Nghĩa Vi 6. Xã Thuỵ Mão
7.Thôn Thượng Trì xã Thượng Mão 8.Thôn Lam Cầu xã Đại Mão
9.Thôn Bình Cầu xã Đại Mão 10.Thôn Đông Miếu xã Đại Mão
11.Thôn Trung xã Đại Mão

4-Tổng Tam ¸, 6 thôn, xã:
1.Xã Tam á 2.Xã Yên Định 3.Xã Bảo Khám 4.Xã Phú Ninh
5.Xã Dư Xá 6.Xã Trạm Lộ

5-Tổng Đồng Xá, 4 xã:
1.Xã Đồng Xá 2.Xã Sầm Khúc 3.Xã Thục Cầu 4.Xã Mỹ Xá

6-Tổng Đề Cầu, 5 xã:
1.Xã Đề Cầu 2.Xã Kim Tháp 3.Xã Lê Xá 4.Xã Yên Nhuế
5.Xã Thư Đôi

7-Tổng Nghĩa Xá, 8 xã:
1.Xã Nghĩa Xá 2.Xã Đạo Xá 3.Xã Đông Lĩnh 4.Xã Đông Ngoại
5.Xã Nhiễm Dương 6.Xã Bùi Xá 7.Xã Hoàng Xá 8.Xã Nghi Giang

8-Tổng Liễu Lâm, 9 xã:
1.Xã Liễu Lâm 2.Xã Liễu Ngạn 3.Xã Xuân Lê 4.Xã Đức Hiệp
5.Xã Đa Tiện 6.Xã Cửu Yên 7.Xã Đồng Ngư 8. Xã Doãn Xá
9.Xã Liễu Khê

9-Tổng Khương Tự1, 12 xã, thôn:
1.Xã Khương Tự2 2.Xã Công Hà 3.Xã Văn Quan 4.Xã Phương Quan
5.Xã Tư Thế 6.Xã Trà Lâm 7.Xã Đông Cốc 8.Xã Đại Tự
9.Xã Thanh Tương 10. Xã Thanh Hoài 11.Xã Mãn Xá
12.Thôn Lũng Khê3 xã Thanh Tương

10-Tổng Dương Quang, 6 xã:
1.Xã Dương Quang 2.Xã Dương Xá 3.Xã Yên Bình 4.Xã Thuận Quang
5.Xã Yên Mỹ 6.Xã Bình Trù

                                                     
1 Xem chú sát dưới.
2 Tổng và xã Khương Tự : Đầu Nguyễn về trước là xã Mỹ Tự  (CTTX).
3 Thôn Lũng Khê: Đầu đời Thiệu Trị về trước là thôn Lũng Triền . Từ năm 1843 kiêng huý chữ Triền

(cận âm với Tuyền, tên huý vua Thiệu Trị), đổi là Lũng Khê .
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Phong tục:

Trong huyện tập quán nghề nghiệp không giống nhau. ít kẻ du đãng lười biếng, phần đông là cần
cù tiết kiệm. Kẻ sĩ chăm học Thi Thư, người đỗ đạt ra làm quan thì tổng Thượng Mão nhiều hơn cả.
Người dân chăm chỉ ruộng vườn. Cũng có nơi làm hàng mã, đúc đồ đồng, nấu cao đan hoàn tán, làm
bút, mực đem đi bán các nơi. Ngoài ra cũng có người làm thợ, buôn bán để sinh sống.

Hàng năm vào đêm trừ tịch (ba mươi Tết) thì dựng cây nêu. Tết Đoan ngọ (mồng năm tháng năm)
treo lá ngải. Các lễ tiết bình thường thì cũng giống như các huyện khác.

Sản vật:

Trong huyện nhiều lúa thu, ít lúa hè. Các thứ hoa lợi thì rải rác các nơi đều có trồng mía, khoai,
đậu. Riêng xã Văn Quan có nghề nấu cao đan hoàn tán, xã Đông Hồ có nghề làm hàng mã, xã Đề Cầu
có nghề đúc đồ đồng, xã Tư Thế làm bút mực. Ngoài ra không có nghề gì đáng gọi là quí giá.

Khí hậu:

Hàng năm vào tháng giêng, tháng hai thường có gió bắc, lạnh nhiều ấm ít. Các tháng 3, 4, 5 nóng
gắt. Tháng 6, 7 trời thường âm u nhiều mưa. Tháng 8 đến tháng 10 nhiều sương móc. Các tháng 11, 12
gió bắc thổi mạnh, rét buốt, nhưng cũng không khác mấy so với các huyện khác. Trong huyện không
có khí lam chướng.

Núi sông:

Trong huyện không có núi.

-Sông Chiêm Đức: là sông nhánh của sông Nhị Hà. Sông chảy qua 2 huyện Đông Ngạn, Gia Lâm,
từ xã Đình Tổ đến xã Thuỵ Ngang, chảy sang huyện Gia Bình rồi hợp dòng với sông Lục Đầu, dài 25
dặm 117 trượng 8 thước, rộng 22 trượng, sâu 2 trượng 5 thước.

Danh thắng:

-Miếu Kinh Dương: ở xã á Lữ.

-Miếu cổ Lũng Khê: là miếu thờ Nam Giao học tổ Sĩ Vương [tức Sĩ Nhiếp] ở cố đô thành Liên Lâu1.
Lăng của vương ở xã Tam á. Tổ tiên của Sĩ Nhiếp người nước Lỗ, tránh loạn Vương Mãng chạy sang
đất ta. Đời Hán Hoàn Đế, Sĩ Nhiếp thi đỗ khoa mậu tài, sau được lấy làm Thái thú Giao Châu. Ông dạy
người trong châu học, văn vận từ đó dần dần được mở mang. Sau khi ông mất, mộ táng ở xã Tam ¸,
dân xã lập đền thờ. Các triều đều truy tặng ông tước vương để thờ phụng, có bia và bài chí ghi sự tích.
Nay chuẩn cho thôn Lũng Khê 10 sái phu và 100 quan tiền, xã Tam ¸ 6 sái phu và 50 quan tiền để
hàng năm lo liệu xuân thu hai kỳ cúng tế.

-Chùa Hùng Nhất: ở xã Bút Tháp (tên cũ là xã Nhạn Tháp). Tương truyền xưa có vị thiền sư là Cao
Đốt Đốt từ nội địa (tức Trung Quốc) chống tích trượng về phương nam, rồi dừng lại trụ trì ở đây, trở
thành bậc cao tăng có danh tiếng. Qua các đời, chùa đều được trùng tu tôn tạo, có cầu đá, tháp đá, đài
Cửu phẩm liên hoa.

-Chùa Diên ứng: ở xã Khương Tự. Trong chùa có bốn pho tượng Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi,
Pháp Điện bằng gỗ. Tương truyền chùa này xưa có pho tượng đá đặt ở cây đa lớn, về sau mây mưa
sấm chớp nổi lên, cây đa bị đổ gẫy, dân bản xã dùng gỗ cây đa ấy tạc thành bốn pho tượng gỗ nói trên,
gọi chung là tượng Tứ pháp. Đến đời Trần, Mạc Đĩnh Chi làm thêm nhà trăm gian, tháp 9 tầng, cầu 9
nhịp, nay di tích vẫn còn. Gặp năm hạn hán, dân đến làm lễ cầu đảo đều được linh thiêng ứng nghiệm.
Triều đình cấp cho sái phu 15 người để trông nom thờ cúng tôn nghiêm. Đây là một di tích danh thắng
ở tỉnh Bắc Ninh.

                                                     
1 Thành Liên Lâu: tức thành Luy Lâu như vẫn quen đọc.
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Đường đi:

-Một đường quan báo từ xã Tú Khê ở hữu ngạn sông Chiêm Đức giáp giới huyện Tiên Du, đi qua
xã Đông Côi huyện Gia Bình đến xã Đông Lĩnh giáp huyện Lương Tài, dài 9 dặm 27 trượng 5 thước,
rộng 1 trượng.

-Một đường quan báo từ thôn Văn xã Đại Đồng ở hữu ngạn sông Chiêm Đức giáp huyện Tiên Du,
đi qua các xã Thanh Hoài, Đại Tự, Đông Cốc, Cửu Yên đến xã Liễu Ngạn giáp huyện Văn Giang, dài 7
dặm 156 trượng, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía đông, qua xã Trạm Lộ đến xã Nghi Giang giáp huyện Gia
Bình, dài 5 dặm 56 trượng, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía phía tây, qua các xã Phú Ninh, Dư Xá, Đại Tự, Khương Tự,
Công Hà, Xuân Lê, đến xã Đức Hiệp giáp huyện Gia Lâm, dài 15 dặm 30 trượng, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía nam, qua xã Phú Ninh đến xã Đề Cầu giáp huyện Văn Giang,
dài 2 dặm 44 trượng 6 thước, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía bắc, qua các xã Dư Xá, Yên Định đến xã Bảo Khám giáp
huyện Gia Bình, dài 6 dặm 13 trượng 4 thước, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía phía đông nam, qua các xã Bùi Xá, Hoàng Xá đến xã Nghĩa
Xá giáp huyện Lương Tài, dài 2 dặm 35 trượng 5 thước, rộng 5 thước.

Huyện Gia Bình

Gia Bình là huyện thống hạt của phủ Thuận Thành.

Huyện lỵ đóng ở xã Khoái Khê tổng Xuân Lai, xung quanh đắp thành đất hình vuông, mỗi chiều
dài 20 trượng, chu vi 80 trượng. Thành cao 7 thước, mặt rộng 4 thước, chân thành rộng 1 trượng 2
thước. Bốn phía đều có hào, rộng 1 trượng 2 thước, sâu 1 trượng. Mở 2 cửa phía trước và phía sau.

Huyện hạt1 phía đông giáp huyện Chí Linh phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương, phía tây giáp huyện
Siêu Loại, phía nam giáp huyện Lương Tài, phía bắc giáp huyện Quế Dương.

Đông tây cách nhau 33 dặm 5 thước. Nam bắc cách nhau 10 dặm 31 trượng 6 thước.

Huyện có 7 tổng, gồm 60 xã, thôn, sở, phường.

Lính tuyển: 289 người. Trong đó:
-Thuộc bản tỉnh: 77 người.
-Thuộc tỉnh Hải Dương: 212 người.

Lính mộ: 1 người.

Nhân đinh: 2.615 người.

Ruộng đất: 21.823 mẫu có lẻ.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 8.700 quan có lẻ.
-Nộp bằng thóc: 15.300 hộc vuông có lẻ.

                                                     
1 Huyện Gia Bình: Từ đời Trần về trước là huyện Yên Định . Thời thuộc Minh là huyện An Định thuộc

châu Gia Lâm . Năm Quang Thuận 10 (1469) đời Lê Thánh Tông đổi là huyện Gia Định 
thuộc phủ Thuận An. Năm Minh Mệnh 1 (1820), đổi là huyện Gia Bình  (để tránh trùng tên tỉnh Gia
Định), cho đến đời Đồng Khánh vẫn theo như thế. Nay là huyện Gia Lương tỉnh Bắc Ninh.
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1-Tổng Bình Ngô, 9 xã:
1.Xã Bình Ngô 2.Xã Đông Côi 3.Xã Trương Xá 4.Xã Yên Ngô
5.Xã Thường Vũ 6.Xã Nghi Khúc 7.Xã Ngọc Xuyên 8. Xã Đoan Bái
9.Xã Đại Bái

2-Tổng Đông Cứu, 6 xã, thôn:
1.Xã Đông Cứu 2.Xã Cứu Sơn 3.Xã Lãng Ngâm 4.Xã Ngâm Điền
5.Xã Quảng ái 6.Thôn Nội Phú xã Đông Cứu

3-Tổng Tiêu Xá, 6 xã, phường:
1.Xã Tiêu Xá và phường Chài 2.Xã Hữu ái 3.Xã Từ ái
4.Xã Lập ái 5.Xã Du Chàng 6.Xã Cổ Thiết

4-Tổng Quỳnh Bội, 7 xã:
1.Xã Quỳnh Bội 2.Xã Đông Bình 3.Xã Lương Pháp 4.Xã Thủ Pháp
5.Xã Đỗ Xá 6.Xã Phú Dư 7.Xã Đổng Lâm

5-Tổng Xuân Lai, 8 xã, thôn:
1.Xã Xuân Lai 2.Xã Phúc Lai 3.Xã Yên Thành 4. Xã Yên Khoái
5.Xã Định Cương 6.Xã Định Mỗ 7. Xã Khoái Khê
8.Thôn Đông Cao xã Phúc Lai

6-Tổng Đại Lai, 13 xã, thôn, phường:
1.Xã Đại Lai 2.Xã Huề Đông 3.Xã Địch Trung 4.Xã Bảo Triện
5.Xã Hương Triện 6.Xã Ngọc Triện 7.Xã Nhân Hữu 8.Xã Cẩm Xá
9.Xã Phùng Xá 10.Xã Bồng Trì 11.Xã Ngô Cương 12.Xã Phương Độ
13.Xã Gia Phú và phường Bái Giang

7-Tổng Vạn Tư, 11 xã, sở:
1.Xã Vạn Tư 2.Xã Vạn Tải 3.Xã Bà Dương 4.Sở Bà Dương
5.Xã Đại Than 6.Xã Tiểu Than 7.Xã Văn Than 8.Xã Kênh Phố
9.Xã Phù Than 10.Xã Cao Thọ 11.Xã Cao Trụ

Phong tục:

Đất đai cằn cỗi, dân nghèo, tập tục cần cù tiết kiệm. Dân theo các nghề sĩ, nông, công, thương
không giống nhau. Trong cả huyện về học hành đỗ đạt hiển vinh thì xã Bảo Triện tổng Đại Lai là hơn
cả. Thứ đến là các xã Hương Triện, Bồng Trì, Phùng Xá cùng tổng. Các xã Bình Ngô tổng Bình Ngô,
xã Vạn Tư tổng Vạn Tư thỉnh thoảng cũng có người đỗ đạt. Còn lại phần lớn là làm ruộng. Còn người
làm thợ, đi buôn thì không mấy.

Việc thờ thần theo phong tục ở các xã có nơi xa phí. Diễn trò ca hát ăn chơi hàng tuần mới tan hội.
Xã Đại Than ngày nhập tịch cầu phúc thỉnh thoảng có mở hội đua thuyền làm vui. Việc cưới xin, tang
ma đơn giản. Theo đạo Thiên chúa chỉ có một xóm ở xã Cứu Sơn, giáp Tây xã Ngâm Điền, giáp Ngô
xã Yên Khoái và phường Bái Giang xã Gia Phú mà thôi.

Sản vật:

Trong huyện có cấy giống nếp thơm. Xã Đại Bái có nghề đúc đồng thau. Xã Xuân Lai uốn cần trúc.
Rươi rải rác cũng có nơi có. Các hoa lợi khác như chim cá v.v... thì cũng như các nơi khác.

Khí hậu:

Thời tiết khí hậu nắng mưa lạnh ấm bình thường. Mùa xuân tháng giêng, hai khí trời ôn hòa, nhiều
ngày âm u mưa dầm. Tháng 3 nóng dần. Mùa hè ba tháng 4, 5, 6 khí nóng bốc lên. [Mùa thu] ba tháng
7, 8, 9 nổi gió bắc, lúa thu lớn nhanh. Tháng 10 có sương muối, cây cối héo úa. Tháng 11, 12 giá lạnh
rét buốt. Từ tháng 9 đến tháng 3 hàng năm nước sông có vị hơi mặn.
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Sông núi:

-Núi Đông Cứu: ở xã Đông Cứu.

-Sông Lục Đầu: (Sông này đoạn trên là hợp lưu của ba sông Nhật Đức, Nguyệt Đức và Chiêm Đức
đổ vào sông Hàm Giang. Đoạn dưới là hợp của sông Lâu Giang (còn có tên là Hoàng Giang), sông Bái
Giang (2 nhánh sông nhỏ) và dòng chính của sông Hàm Giang (sông lớn), cho nên gọi là sông Lục
Đầu). Sông chảy qua các xã Đại Than, Phù Than, Kênh Phố, dài 5 dặm 6 trượng 4 thước. Cửa sông ở
thượng nguồn rộng 1 dặm 172 trượng 6 thước. Triều lên sâu 9 thước; triều xuống sâu trên dưới 7
thước. Cửa sông ở hạ nguồn rộng 96 trượng 3 thước. Triều lên sâu 1 trượng; triều xuống sâu trên dưới
8 thước. Giữa sông có một bãi phù sa, gọi là bãi Nguyệt Bàn, từ trước đã có một ngôi miếu bên trong
thờ tranh tượng Tam phủ.

-Sông Chiêm Đức: sông chảy từ xã Lãng Ngâm đến xã Đại Than, dài 32 dặm 56 trượng 9 thước.
Thượng nguồn rộng 22 trượng, sâu 2 trượng 5 thước. Hạ nguồn rộng 46 trượng. Triều lên sâu 1 trượng
1 thước, triều xuống sâu trên dưới 9 thước.

-Sông Bái Giang: là dòng nhánh của sông Lục Đầu kể từ xã Phù Than trở lên. Sông chảy qua ngã ba
sông ở Gia Phú đến xã Đại Bái, đoạn cuối sông chia thành các khe nhỏ, dài cộng 25 dặm 15 trượng 7
thước, rộng 11 trượng 5 thước. Triều lên sâu 1 trượng 4 thước, triều xuống sâu 1 trượng 2 thước.

Danh thắng:

-Núi Thiên Thai: [tức núi Đông Cứu] ở xã Đông Cứu, một ngọn cao dựng, xen cả đất đá, bên cạnh
có nhiều ngọn thấp hơn dàn hàng. Trên núi có một ngôi chùa và một ngôi tháp. Trèo lên đỉnh núi mà
ngắm nhìn quả thấy là một bầu thế giới tươi đẹp. Thứ sử đời Đường là Cao Biền xây tháp trên núi này.

Đường đi:

-Một đường quan báo ở xã Đông Côi (trên giáp xã Tú Tháp huyện Siêu Loại, dưới giáp xã Trạm Lộ
cùng huyện), dài 2 dặm 83 trượng, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông, qua xã Nhân Hữu đến bờ sông xã Kênh Phố, đối bờ
với huyện Chí Linh, dài 13 dặm 99 trượng 5 thước, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây, qua xã Định Cương đến xã Đông Côi giáp huyện Siêu
Loại, dài 19 dặm 87 trượng, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam, qua xã Phú Dư giáp huyện Lương Tài, dài 4 dặm 81
trượng, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc, qua xã Định Cương đến bến sông xã Xuân Lai giáp
huyện Quế Dương, dài 5 dặm 36 trượng, rộng 5 thước.

Huyện Lương Tài

Lương Tài là huyện thống hạt của phủ Thuận Thành.

Huyện lỵ đặt tại xã Đạo Sử tổng Phá Lãng, xung quanh đắp thành đất hình vuông, mỗi chiều 17
trượng, chu vi 68 trượng. Thành cao 6 thước, chân thành rộng 1 trượng 2 thước, mặt thành rộng 4
thước, bốn phía có hào rộng 1 trượng 4 thước. Mở hai cửa phía trước và bên phải.

Huyện hạt1 phía đông giáp huyện Thanh Lâm tỉnh Hải Dương, phía tây giáp huyện Siêu Loại, phía
nam giáp huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương, phía bắc giáp huyện Gia Bình.

                                                     
1 Huyện Lương Tài : Thời thuộc Minh là huyện Thiện Tài  thuộc châu Gia Lâm phủ Bắc Giang.

Đời Lê Thánh Tông vẫn gọi là huyện Thiện Tài , đặt thuộc phủ Thuận An (Quang Thuận 10, 1469). Đời
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Đông tây cách nhau 21 dặm 8 trượng. Nam bắc cách nhau 15 dặm 145 trượng.

Huyện có 9 tổng, gồm 75 xã, thôn.

Lính tuyển: 167 người.

Nhân đinh: 1.151 người.

Ruộng đất: 17.561 mẫu có lẻ.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 5.240 quan có lẻ.
-Nộp bằng thóc: 10.890 hộc vuông có lẻ.

1-Tổng Lương Tài, 9 xã, thôn:
1.Xã Lương Tài 2.Xã Cận Duyệt 3.Xã Xuân Đào 4.Xã Mậu Lương
5.Xã Đồng Xuyên 6.Xã Mậu Duyệt 7.Xã Tuấn Lương
8.Thôn Khuyến Thiện xã Đông Trạch 9.Thôn Nhuận Trạch xã Đông Trạch

2-Tổng Ngọc Trì, 5 xã:
1.Xã Ngọc Trì 2.Xã Ngô Phần 3.Xã Tỉnh Ngô 4.Xã Cổ Lãm
5.Xã Quảng Cầu

3-Tổng Quảng Bố, 6 xã:
1.Xã Quảng Bố 2.Xã Tuyên Bố 3. Xã Quảng Nạp 4. Xã Thanh Da
5.Xã Lĩnh Mai 6. Xã Phú Thọ

4-Tổng Lâm Thao, 5 xã:
1.Xã Lâm Thao 2. Xã Ngọc Quan 3. Xã Thái Trì 4. Xã Kim Thao
5. Xã Ngọc Khám

5-Tổng Lương Xá, 8 xã:
1.Xã Lương Xá 2.Xã Phú Lâu 3.Xã Lãng Dương 4.Xã Lai Xá Đông
5.Xã Lai Xá Tê 6.Xã Thọ Ninh 7.Xã Bích Khê 8.Xã Tuần La

6-Tổng Phá Lãng, 14 xã, thôn:
1.Xã Phá Lãng 2.Xã Trung Trinh 3.Xã Trinh Phú 4.Xã Đào Xuyên
5.Xã Đào Xá 6.Xã Lãng Khê 7.Xã Kim Đào 8.Xã Trình Khê
9.Xã Nhuế Đông 10.Xã Khải Mông 11.Xã Đạo Sử 12.Thôn Tam Sơn xã Dị Sử
13.Thôn Phượng Trì xã Dị Sử 14.Thôn Đông Hương xã Dị Sử

7-Tổng Tì Bà, 11 xã, thôn:
1.Xã Tì Bà 2.Xã Mạc Xuyên 3.Xã Hương Chi 4.Xã Tĩnh Xá
5.Xã Bà Khê 6.Xã Duyện Dương 7.Xã Phú Văn 8.Xã Văn Xá
9.Xã Phương Xá 10. Thôn Ngọc Thượng xã Nhĩ Trai 11.Xã Mỹ Duệ

8-Tổng Trừng Xá, 10 xã, thôn:
1.Xã Trừng Xá 2.Xã Vĩnh Trai 3.Xã Nhất Trai 4.Thôn Cự xã Nhĩ Trai
5.Xã Thận Trai 6.Xã Hương Trai 7.Xã Đỉnh Dương
8.Thôn Đông Ninh xã Nhĩ Trai 9.Xã Đăng Triều và thôn Yên Cương
10.Thôn Đạm Trai xã Thận Trai

                                                                                                                                                                     
Mạc đổi tên là huyện Lương Tài (cứ liệu 2 văn bia đời Mạc ghi tên huyện này là Lương Tài , x. Bia Tiến
sĩ năm Quang Thiệu 3 [1518] khắc bia năm Đại Chính 7 [1536] đời Mạc Đăng Doanh ghi Nguyễn Cư Nhân
người xã Ông Lâu huyện Lương Tài trong khi các sách Đăng khoa lục ghi đúng tên đời Lê là Thiện Tài; cũng x.
Cổ Linh tự bi ký, No 9152). Từ Lê Trung hưng đến Đồng Khánh vẫn gọi là huyện Lương Tài. Nay là huyện
Lương Tài tỉnh Bắc Ninh.
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9-Tổng Yên Trang, 7 xã:
1.Xã Yên Trang 2.Xã Hương áng 3.Xã Trạm Du 4.Xã Đức Cầu1

5.Xã Uyên Lãng 6.Xã Phú Trang 7.Xã Đức Trai

Phong tục:

Đất đai cằn cỗi, dân nghèo tập tục quê mùa, cần kiệm, nhưng việc thờ thần cúng phật thì trọng hậu.
Người có học thì lễ phép, dân làm nông ra sức cấy cày. Người làm thợ, làm nghề hoặc đi buôn thì cũng
có nhưng rất ít. Ngoài ra các lễ nghi tập tục như đêm trừ tịch (ba mươi tết) dựng cây nêu, tết Đoan ngọ
treo lá ngải, tết Trung thu ngắm trăng, tết Nguyên đán cúng lễ tổ tiên, qua lại thăm hỏi nhau thì cũng
giống như các huyện khác trong phủ hạt. Theo đạo Thiên chúa gián tòng có 6 xã, thôn: Đức Trai, Thọ
Ninh, Lai Xá Tê, Khải Mông, Trạm Du, Phượng Trì.

Sản vật:

Thóc gạo có lúa nếp, lúa tẻ. Các cây hoa lợi khác thì xã An Trang có mía, trầu. Rươi và con ruốc thì
có ở các xã Trừng Xá, Tỳ Bà.

Khí hậu:

Tháng giêng, hai thường có gió bắc, lạnh nhiều ấm ít. Tháng 3 bắt đầu ấm áp. Tháng 4, 5 nóng gắt.
Tháng 6, 7 thường có mưa dầm hàng tuần. Tháng 8 đến tháng 10 nhiều sương mù. Tháng 11, 12 gió
bắc thổi mạnh, rét buốt. Khí đất ít khô ráo nhiều ẩm thấp. Các xã, thôn trong huyện đều cấy lúa thu.
Hàng năm đến tháng 6 gieo mạ, tháng 9 gặt lúa. Các xã, thôn ven sông rải rác có nơi có thuỷ triều lên
xuống, từ tháng 9 đến tháng 3 sông có nước mặn. Trong huyện không có khí lam chướng.

Sông núi:

Trong huyện không có núi.

-Sông Thao (Thao giang): là sông nhánh từ sông lớn ở tỉnh Hải Dương chia dòng chảy về phía nam,
từ cửa sông ở xã Thận Trai qua tổng Trừng Xá, quanh co chảy qua hai tổng Lương Xá và Lâm Thao
đến xã Ngọc Quan, dài 17 dặm 16 trượng, rộng trên dưới 5 trượng. Triều lên sâu 1 trượng 2 thước;
triều xuống, sâu 7 thước.

Ngoài ra chỉ là khe nhỏ.

Danh thắng:

Trong huyện không có danh thắng.

Đường đi:

-Một đường quan báo ở địa phận xã Cận Duyệt, trên giáp xã Đông Lĩnh huyện Siêu Loại, dưới giáp
xã Ngọc Trục huyện Cẩm Giàng; dài 2 dặm 51 trượng 2 thước, rộng 1 trượng.

-Một đường quan báo ở địa phận các xã Tuấn Lương, Khuyến Thiện, Lương Tài, trên giáp xã Yên
Xá huyện Cẩm Giàng, dưới giáp xã Nhật Tảo huyện đó, dài 3 dặm 97 trượng 2 thước 5 tấc, rộng 1
trượng.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông nam, qua hai tổng Phá Lãng, Trừng Xá, qua cửa sông
xã Thận Trai đến tổng Yên Trang giáp huyện Thanh Lâm [tỉnh Hải Dương], dài 12 dặm 147 trượng,
rộng 2 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây đến xã Tuyên Bố tổng Quảng Bố giáp huyện Siêu Loại,
dài 8 dặm 47 trượng, rộng 2 thước.

                                                     
1 Xã Đức Cầu: Từ đời Minh Mệnh về trước là xã Hoa Cầu . Năm 1841 kiêng chữ Hoa  (tên huý mẹ

vua Thiệu Trị), đổi là xã Đức Cầu .
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-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam đến tổng Lâm Thao giáp huyện Cẩm Giàng [Hải
Dương], dài 6 dặm 145 trượng, rộng 2 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc đến tổng Tỳ Bà giáp huyện Gia Bình, dài 9 dặm, rộng 2
thước.

Thuận Thành phân phủ

Địa hạt phân phủ ở phía tây nam thành tỉnh. Phân phủ kiêm lý huyện Gia Lâm, thống hạt huyện
Văn Giang.

Phủ lỵ đặt ở xã Lâm Du tổng Gia Thuỵ huyện Gia Lâm, xung quanh đắp thành đất hình vuông, mỗi
chiều 32 trượng 5 thước, chu vi 130 trượng. Thành cao 1 trượng, rộng 1 trượng 2 thước, bốn phía đều
có hào rộng 2 trượng, sâu 5 thước. Có 3 cửa trước, trái và phải.

Phân phủ1 phía đông giáp huyện Cẩm Giàng, phía tây giáp huyện Đông Ngạn, phía nam giáp sông
Nhị Hà, phía bắc giáp các huyện Siêu Loại, Tiên Du và Đông Ngạn.

Đông tây cách nhau 40 dặm. Nam bắc cách nhau 27 dặm.

Phân phủ kiêm lý huyện Gia Lâm, 10 tổng:
1.Tổng Như Kinh 2.Tổng Kim Sơn 3.Tổng Đặng Xá 4.Tổng Gia Thuỵ
5.Tổng Cự Linh 6.Tổng Đông Dư 7.Tổng Đa Tốn 8.Tổng Lạc Đạo
9.Tổng Nghĩa Trai 10.Tổng Cổ Biện

Thống hạt huyện Văn Giang, 9 tổng:
1.Tổng Gia Bình 2. Tổng Đại Từ 3.Tổng Đồng Than 4.Tổng Thái Lạc
5.Tổng Phụng Công 6.Tổng Đa Ngưu 7.Tổng Đại Quan Châu 8.Tổng An Phú
9.Tổng Xuân Cầu

Phong tục:

Hai huyện trong phân phủ đại thể sĩ nông nhiều, công thương ít. Số người còn giữ tập tục thuần
chất phác thì ít, còn phần nhiều là xảo khéo thớ lợ. Khi có việc vui việc buồn thì qua lại chúc mừng
hoặc thăm hỏi nhau. Thờ thần [vừa phải] không xa xỉ lắm. Các tết Nguyên đán, Đoan ngọ, Trung thu
cùng việc tang ma, cưới xin cúng tế cũng giống các phủ khác trong tỉnh.

Sản vật:

Thóc gạo có nếp hương, tẻ thơm. Xã Bát Tràng sản xuất các đồ sành gốm (như bát ta, đĩa ta, bát ăn
cơm, chén v.v...). Xã Kiêu Kỵ làm nghề giát vàng bạc. Xã Xuân Cầu dệt vải trắng.

Khí hậu:

Nhiều lúa thu, ít lúa hè. Dân gian phần nhiều cày cấy vào tháng 5, 6, đến tháng 9, 10 gặt thóc. Đất
bãi ngoài đê trồng mía, khoai, đậu. Mấy năm gần đây mùa mưa lũ nước sông dâng sớm, các vùng đất
bãi thường bị chìm ngập.

Sông núi:

-Núi Phục Tượng (Voi Phục).

-Sông Nhị Hà: từ tổng Gia Thụy huyện Gia Lâm đến tổng Phụng Công huyện Văn Giang, thông
sang [giang phận] tỉnh Hưng Yên.

                                                     
1 Phân phủ Thuận Thành: Năm Minh Mệnh 13 (1832) tách 2 hai huyện Gia Lâm và Văn Giang thuộc phủ Thuận

An làm phân phủ Thuận An , năm Tự Đức 15 (1862) đổi là phân phủ Thuận Thành . Nay
là đất huyện Gia Lâm (Hà Nội), các xã phía bắc tỉnh Hưng Yên.
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-Sông Nghĩa Trụ.

-Sông Chiêm Đức cũ.

-Sông Chiêm Đức mới.

Danh thắng:

Hai huyện trong phân phủ đều không có danh thắng.

Đường đi:

-Một đường quan báo từ phủ lỵ đi về phía tây, trên từ xã Tiểu Lâm giáp đường huyện Đông Ngạn
đến bến ái Mộ huyện Gia Lâm, dài 15 dặm 25 trượng, rộng 1 trượng 2 thước.

-Một đường đê ở phía nam phủ lỵ, trên từ xã Gia Thượng huyện Gia Lâm giáp huyện Đông Ngạn,
qua xã Phi Liệt huyện Văn Giang giáp huyện Đông Yên, dài 30 dặm 73 trượng 9 thước, rộng 2 trượng
2 thước.

-Một đường đê ở phía bắc phủ lỵ, từ xã Gia Thượng huyện Gia Lâm đến xã Lệ Chi giáp huyện Siêu
Loại, dài 21 dặm 115 trượng, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ ở phía đông phủ lỵ, từ xã Cổ Linh đến xã Cổ Biện giáp huyện Siêu Loại, dài 21
dặm 115 trượng, rộng 5 thước.

Huyện Gia Lâm

Huyện Gia Lâm do phân phủ Thuận Thành kiêm lý.

Phủ lỵ đặt ở xã Lâm Du tổng Gia Thuỵ. (Thành trì cao, rộng, sâu, xin xem kỹ ở mục thống hạt của
phân phủ Thuận Thành).

Huyện hạt1 phía đông giáp địa giới huyện Văn Giang và huyện Siêu Loại, phía tây giáp địa giới
huyện Đông Ngạn, phía nam giáp sông Nhị Hà, phía bắc giáp địa giới huyện Đông Ngạn.

Đông tây cách nhau 23 dặm. Nam bắc cách nhau 18 dặm.

Huyện có 10 tổng, gồm 70 xã, thôn, sở.

Lính tuyển: 619 người.

Lính mộ: 9 người.

Nhân đinh: 4.925 người.

Ruộng đất: 29.769 mẫu có lẻ.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 21.900 quan có lẻ.
-Nộp bằng thóc: 15.400 hộc có lẻ.

1-Tổng Như Quỳnh2, 6 xã:
1.Xã Như Quỳnh3 2.Xã Ngô Xuyên 3.Xã Hành Lạc 4.Xã An Xuyên
5.Xã Ngọ Cầu 6.Xã Cửu Cao

                                                     
1 Huyện Gia Lâm : Đời Lý là quận Gia Lâm , sau đổi là huyện. Thời thuộc Minh đặt thuộc phủ

Bắc Giang. Đời Lê đặt thuộc phủ Thuận An. Năm Minh Mệnh 13 (1832) đặt thuộc phân phủ Thuận Thành (từ
1862 đổi là phân phủ Thuận An). Nay là huyện Gia Lâm thành phố Hà Nội và các xã phía tây bắc tỉnh Hưng
Yên.

2 Xem chú sát dưới.
3 Tổng và xã Như Quỳnh: Đầu Nguyễn về trước là tổng và xã Như Kinh ; năm Minh Mệnh 5 (1824) đổi là

Như Quỳnh .
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2-Tổng Kim Sơn, 13 xã, thôn:
1.Xã Kim Sơn 2.Xã Trân Táo 3.Xã Tô Khê 4.Xã Phú Thị
5.Xã Giao Tự 6.Xã Linh Quy 7.Thôn Viên Ngoại xã Lê Xá
8.Thôn Hoàng Hà 9.Thôn Kim Âu 10.Thôn Nhân Lễ 11.Thôn An Đà
12.Thôn Giao Tất 13.Xã Hàn Lạc

3-Tổng Đặng Xá, 11 xã, thôn, sở:
1.Xã Đặng Xá 2.Xã Tình Quang 3.Xã Hộ Xá 4.Xã Cổ Bi
5.Xã Tiểu Lâm 6.Xã Thanh Am1 7.Thôn Đông xã Nông Vụ
8.Thôn Trung xã Nông Vụ 9. Thôn Thượng xã Nông Vụ
10.Thôn Vụ Đồng sở Đông Lâm 11.Thôn Cự Đồng

4-Tổng Gia Thuỵ, 11 xã, thôn, sở:
1.Xã Gia Thuỵ 2.Xã Gia Thượng 3.Xã Gia Quất 4.Xã Lâm Du
5.Sở Trường Lâm2 6.Xã Lệ Mật 7.Xã Mai Phúc 8.Xã Thạch Cầu
9.Sở Kim Quan 10.Thôn Phú Viên xã Lâm Hạ 11.Thôn ái Mộ xã Lâm Hạ

5-Tổng Cự Linh, 4 xã:
1.Xã Cự Linh 2.Xã Cổ Linh 3.Xã Xuân Đỗ 4.Xã Thổ Khối

6-Tổng Đông Dư, 5 xã, thôn:
1.Thôn Thượng xã Đông Dư 2.Xã Xuân Quan 3.Xã Bát Tràng
4.Thôn Hạ xã Đông Dư 5.Xã Kim Quan

7-Tổng Đa Tốn, 9 xã, thôn:
1.Xã Đa Tốn 2.Xã Thuận Tốn 3.Xã Đào Xuyên 4.Xã Gia Cốc
5.Xã Xuân Thuỵ 6.Xã Hạ Tốn 7.Xã Kiêu Kỵ 8.Xã Giang Cao
9.Thôn Khoan Tế3 xã Đa Tốn

8-Tổng Lạc Đạo, 5 xã:
1.Xã Lạc Đạo 2.Xã Hướng Đạo 3.Xã Ngu Nhuế 4.Xã Hùng Trì
5.Xã Đoan Khê

9-Tổng Nghĩa Trai, 7 xã:
1.Xã Nghĩa Trai 2.Xã Trai Túc 3.Xã Cự Sưu 4.Xã Đình Loan
5.Xã Tuấn Dị 6.Xã Chí Trung 7.Xã Nhạc Lộc

10-Tổng Cổ Biện, 5 xã:
1.Xã Cổ Biện 2.Xã Kim Đường 3.Xã Liên Đường 4.Xã Lệ Chi
5.Xã Gia Lâm

Phong tục:

Các nghề trong hạt đại khái sĩ nông nhiều, công thương ít. Tập tục thuần hậu chất phác thì ít, thớ lợ
xảo khéo thì nhiều. Từ khi nới lỏng lệnh cấm thuốc phiện thì dân các xã Bát Tràng tổng Đông Dư, xã
Phú Thị tổng Kim Sơn, xã Đình Loan tổng Nghĩa Trai số người hút thuốc phiện dần dần nhiều thêm.
Còn như các lễ tục trong năm như các tết Nguyên đán, Đoan ngọ, Trung thu tục lễ cũng giống các
huyện khác trong phủ.

                                                     
1 Xã Thanh Am: Từ đời Minh Mệnh về trước là xã Hoa Am . Năm 1841 kiêng chữ Hoa  (tên huý

mẹ vua Thiệu Trị), đổi là xã Thanh Am .
2 Sở Trường Lâm: Từ đời Minh Mệnh về trước là sở Hoa Lâm . Năm 1841 kiêng chữ Hoa  (tên

huý mẹ vua Thiệu Trị), đổi là sở Trường Lâm .
3 Thôn Khoan Tế: Từ đầu đời Thiệu Trị về trước là thôn Khoan Hồng  xã Đa Tốn. Từ 1848 kiêng chữ Hồng

 (Hồng Nhậm, tiểu tự vua Tự Đức), đổi là thôn Khoan Tế  xã Đa Tốn.
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Sản vật:

Ngũ cốc có lúa nếp, lúa tẻ, ngô. Xã Bát Tràng làm các đồ bằng sành, gốm (bát ta, đĩa ta, bát ăn
cơm, chén). Xã Kiêu Kỵ làm nghề giát vàng bạc.

Khí hậu:

Thời tiết bốn mùa lạnh, nóng, gió, mưa đều giống các huyện khác trong tỉnh.

Núi sông:

-Núi Voi Phục: ở xã Cổ Bi, tổng Đặng Xá. Tương truyền chúa Trịnh muốn dựng một kinh đô khác ở
đây nhưng việc không thành, nay di chỉ vẫn còn.

-Núi Tiêu Dao: ở thôn ái Mộ tổng Gia Thuỵ.

-Một đoạn sông Nhị Hà: từ xã Gia Thượng giáp xã Cơ Xá huyện Thọ Xương tỉnh Hà Nội đến xã
Xuân Quan giáp xã Phụng Công huyện Văn Giang, dài 18 dặm, rộng 2 dặm, sâu 2 trượng 5 thước.

-Một đoạn sông Chiêm Đức: từ xã Gia Thượng giáp xã Bắc Cầu, huyện Đông Ngạn đến xã Lệ Chi
giáp xã Đình Tổ huyện Siêu Loại, dài 35 dặm 85 trượng 4 thước, rộng 18 trượng, sâu 1 trượng 4 thước
5 tấc.

-Sông Nghĩa Trụ: từ xã Mai Phúc đến các xã Cự Sưu, Nhạc Lộc, Nghĩa Trai giáp xã Xuân Cầu
huyện Văn Giang, dài 21 dặm 115 trượng, rộng 3 trượng, sâu 5 thước.

-Sông Đài Bi: từ xã Bát Tràng chảy qua các xã Giang Cao, Đông Dư, Thuận Tốn, hợp với sông
Nghĩa Trụ, dài 1 dặm 115 trượng, rộng 1 trượng, sâu 3 thước.

-Một đoạn sông Chiêm Đức cũ: ở xã Tiểu Lâm, trên giáp xã Du Lâm huyện Đông Ngạn, dưới giáp
xã Xung Quán, dài 1 dặm 115 trượng, rộng 2 trượng, sâu 3 thước. Lại một đoạn từ xã Tô Khê giáp đê
Tân Giang đến xã Cự Sưu hợp với sông Nghĩa Trụ, dài 13 dặm 110 trượng, rộng 3 trượng, sâu 4 thước.

Danh thắng:

Trong huyện không có danh thắng.

Đường đi:

-Một đường quan báo từ xã Tiểu Lâm giáp địa giới huyện Đông Ngạn đến bến sông xã ái Mộ, dài
15 dặm 25 trượng, rộng 1 trượng 2 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ thành đi về phía đông đến xã Cổ Biện giáp huyện Siêu Loại, dài 21 dặm
115 trượng, rộng 5 thước.

-Một đường đi theo đê công từ xã Gia Hương qua phía nam phủ thành đến xã Xuân Quan giáp
huyện Văn Giang, dài 20 dặm 35 trượng 9 thước, rộng 2 trượng 2 thước.

-Một đường đi theo đê công từ xã Gia Thượng qua phía bắc phủ thành đến xã Lệ Chi giáp huyện
Siêu Loại, dài 34 dặm, rộng 1 trượng 2 thước.

Huyện Văn Giang

Văn Giang là huyện thống hạt của phân phủ Thuận Thành.

Huyện lỵ trước đặt ở xã Phi Liệt tổng Phụng Công, xung quanh đắp thành đất hình vuông, mỗi
chiều 36 trượng, chu vi dài 144 trượng. Thân thành cao 5 thước 5 tấc, mặt thành rộng 6 thước, chân
thành rộng 1 trượng 6 thước. Bốn phía có hào, mỗi chiều dài 41 trượng 5 thước, cộng 166 trượng. Mặt
hào rộng 5 trượng, sâu 5 thước. Mở ba cửa phía trước, bên tả và bên hữu, đều lợp ngói. Sau vì bị vỡ đê,
nước sông tràn vào, cát bồi đọng lấp không ở được. Năm Tự Đức thứ 25 (1872) tạm chuyển về đóng ở
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xã Phụng Công. Bốn phía trồng rào tre, mỗi chiều 14 trượng 5 thước, chu vi 58 trượng. Không có hào
thành, nhưng ở phía trước có sông Kim Ngưu chảy qua.

Huyện hạt1 phía đông giáp địa giới các huyện Cẩm Giàng, Đường Hào; phía tây giáp sông Nhị Hà,
đối bờ với huyện Thanh Trì; phía nam giáp huyện Đông Yên tỉnh Hưng Yên; phía bắc giáp các huyện
Siêu Loại, Gia Lâm.

Đông tây cách nhau 10 dặm. Nam bắc cách nhau 9 dặm.

Huyện có 9 tổng, gồm 61 xã, thôn, sở.

Lính tuyển: 394 người. Trong đó:
-Thuộc bản tỉnh: 39 người.
-Thuộc tỉnh Hải Dương: 355 người.

Lính mộ: 4 người.

Nhân đinh: 2.987 người.

Ruộng đất: 28.886 mẫu có lẻ.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 12.200 quan có lẻ.
-Nộp bằng thóc: 17.300 hộc.

1-Tổng Hòa Bình, 8 xã:
1.Xã Hòa Bình 2.Xã Vĩnh Lộc 3.Xã ốc Nhiêu 4.Xã Ngân Hạnh
5.Xã Chấn Đông 6.Xã Từ Hồ 7.Xã Đại Hạnh 8.Xã Lại Trạch

2-Tổng Đại Từ, 6 xã:
1.Xã Đại Từ 2.Xã Lộng Đình 3.Xã Nghĩa Lộ 4.Xã Trình Xá
5.Xã Đông Mai 6.Xã Cát Lô

3-Tổng Đồng Than, 6 xã:
1.Xã Đồng Than 2.Xã Trang Vũ 3.Xã Thanh Nga 4.Xã Kênh Cầu
5.Xã Lạc Cầu 6.Xã Hoàng Đôi

4-Tổng Thái Lạc, 9 xã:
1.Xã Thái Lạc 2.Xã Lạc Miếu 3.Xã Yên Lạc 4.Xã Hoàng Nha
5.Xã Hương Lãng 6.Xã Ôn Xá 7.Xã Thanh Đặng 8.Xã Ngải Dương
9.Xã Thanh Khê

5-Tổng Phụng Công, 10 xã, sở:
1.Xã Phụng Công 2.Xã Công Luận 3.Xã Đan Nhiễm 4.Xã Quán Trạch
5.Sở Đan Nhiễm 6.Xã Thâm Khố 7.Xã Dương Liệt 8.Xã Phù Liệt
9.Xã Phi Liệt 10.Xã Tàm Tang

6-Tổng Đa Ngưu, 9 xã:
1.Xã Đa Ngưu 2.Xã Kim Ngưu 3.Xã Như Lân 4.Xã Lại ốc
5.Xã Bá Khê 6.Xã Ngọc Bộ 7.Xã Nhân Nội 8.Xã Như Phượng
9.Xã Nhân Thành

                                                     
1 Huyện Văn Giang: Từ đời Trần về trước gọi là Tế Giang  (cuối đời Ngô, sứ quân Lữ Đường cát cứ ở Tế

Giang là vùng này). Thời thuộc Minh là huyện Tế Giang thuộc châu Gia Lâm phủ Bắc Giang. Năm Quang
Thuận 10 (1469) đời Lê Thánh Tông đổi là huyện Văn Giang  đặt thuộc phủ Thuận An (thừa tuyên
Kinh Bắc). Năm Minh Mệnh 13 (1832) đặt thuộc phân phủ Thuận Thành (1862 đổi là phân phủ Thuận Thành).
Thời gần đây tách một phần huyện Văn Lâm, một phần sang tỉnh Hưng Yên hợp với Khoái Châu làm huyện
Châu Giang, nay đặt lại là huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên.
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7-Tổng Đại Quan Châu, 4 xã:
1.Xã Đại Quan Châu 2.Xã Trung Quan Châu 3.Xã Chử Xá Châu 4.Xã Sơn Hô Châu

8-Tổng Yên Phú, 3 xã:
1.Xã Yên Phú 2.Xã Thổ Cốc 3.Xã Giai Phạm

9-Tổng Xuân Cầu1, 6 xã, thôn:
1.Xã Xuân Cầu2 2.Xã Vĩnh Bảo 3.Xã Đồng Tỉnh 4.Xã Bảo Vực
5.Xã Khúc Lộng 6.Thôn Đông Khúc xã Khúc Lộng

Phong tục:

Trong tứ dân thì sĩ, nông nhiều mà công, thương ít. Tập tục thuần hậu chất phác thì ít, xảo khéo thớ
lợ thì nhiều. Thờ thần vừa mức, không xa xỉ lắm. Ngoài ra, các lễ tết trong năm như Nguyên đán,
Đoan ngọ, Trung thu, cùng là tập tục cưới xin tang ma, cúng tế thì cũng giống như các huyện khác
trong phủ.

Sản vật:

Thóc gạo có nếp thơm, gạo canh. Quả có cau, quất, bưởi. Hoa có hải đường, lan, cúc. Hàng hoá có
vải trắng Xuân Cầu.

Khí hậu:

Mùa xuân gió đông ấm áp. Mùa hè gió nam, thỉnh thoảng có mưa rào, nắng nóng. Mùa thu gió tây,
dịu mát, rải rác có mưa phùn. Mùa đông gió bấc lạnh rét. Sông Nghĩa Trụ hàng năm khoảng cuối thu
đầu đông thường có nước triều lên xuống.

Núi sông:

Trong huyện không có núi.

-Một đoạn sông Nhị Hà: phía trên từ bãi nước ngập xã Đại Quan Châu giáp châu phận xã Kim
Quan huyện Gia Lâm dưới đến xã Tàm Tang giáp châu phận xã Nhạn Tháp huyện Đông Yên, dài 5
dặm, rộng 100 trượng, sâu 15 thước.

-Sông Kim Ngưu: xưa gọi là sông Tế Giang, là một nhánh của sông Nhị từ xã Sơn Hô Châu trong
huyện chuyển chảy về xã Từ Hồ giáp địa phận xã Nhị Mễ huyện Đông Yên, dài 6 dặm, rộng 1 trượng,
sâu 2 thước 5 tấc.

-Sông Nghĩa Trụ: Một nhánh từ xã Xuân Cầu (tục gọi là ngã ba Tài) giáp xã Cự Sưu huyện Gia
Lâm, nửa nguồn chảy về xã Thanh Nga (tục gọi là ngã tư Dung) giáp xã Sài Trang huyện Đường Hào,
dài 8 dặm, rộng 3 trượng, triều lên sâu 3 thước. Một nhánh chia dòng từ xã Kênh Cầu chảy đến xã
Thanh Nga hợp dòng với sông này (ở ngã tư Dung) gần huyện Đông Yên tỉnh Hưng Yên, lại giáp địa
phận xã Sài Trang huyện Đường Hào tỉnh Hải Dương, dài 3 dặm, rộng 2 trượng 5 thước, triều lên sâu 2
thước; đến xã Giai Phạm lại chia một nhánh chảy về xã Thanh Khê giáp xã Lỗ Xá huyện Cẩm Giàng,
dài 1 dặm, rộng 2 trượng 5 thước, sâu 2 thước.

Danh thắng:

Trong huyện không có danh thắng.

Đường đi:

-Một đường đi theo đê công từ huyện lỵ đi về phía tây đến xã Phi Liệt giáp huyện Đông Yên, dài 10
dặm 38 trượng, rộng 1 trượng 2 thước.

                                                     
1 Xem chú sát dưới.
2 Tổng và xã Xuân Cầu: Từ đời Minh Mệnh về trước là tổng và xã Hoa Cầu . Năm 1841 kiêng chữ Hoa ,

 (tên huý mẹ vua Thiệu Trị), đổi là Xuân Cầu .
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-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông đến xã Thổ Cốc giáp huyện Đường Hào, dài 2 dặm,
rộng 3 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông bắc đến xã Như Lân giáp huyện Gia Lâm, dài 1 dặm,
rộng 5 thước.

Phủ Đa Phúc
1

Phủ hạt2 ở về phía tây bắc thành tỉnh. Phủ kiêm lý hai huyện Đa Phúc, Hiệp Hoà, thống hạt huyện
Kim Anh.

Phủ lỵ đặt ở địa phận xã Bình Kỳ tổng Thượng Dã huyện Đa Phúc, phía sau là sông Bảo Giang, bên
phải là khe Khâm Vị, bên trái có hào rộng 1 trượng sâu 3 thước 5 tấc. Bốn phía đắp thành đất, chu vi
118 trượng 4 thước (trước, sau đều dài 70 trượng 2 thước; bên trái, bên phải đều dài 48 trượng 2
thước), cao 7 thước 5 tấc, rộng 1 trượng 1 thước. Mở hai cửa thành: cửa trước cao 1 trượng 2 thước 5
tấc; cửa sau cao 9 thước. Bốn góc đặt 4 đài pháo. Phía sau có một pháo đài hình quả bầu3.

Phủ hạt phía nam giáp địa giới hai huyện Yên Phong và Đông Ngạn, phía bắc giáp hai huyện Tư
Nông, Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên; phía đông giáp hai huyện Yên Thế, Việt Yên; phía tây nam giáp
huyện Yên Lãng tỉnh Sơn Tây; phía tây bắc giáp huyện Bình Xuyên tỉnh Thái Nguyên.

Đông tây cách nhau 39 dặm có lẻ. Nam bắc cách nhau 39 dặm có lẻ.

Phủ kiêm lý hai huyện Đa Phúc và Hiệp Hoà, gồm 16 tổng:

1-Huyện Đa Phúc, 7 tổng:
1.Tổng Xuân Lai 2.Tổng Phổ Lộng 3.Tổng Yên Tàng 4.Tổng Tiểu Lễ
5.Tổng Chu Táo 6.Tổng Tăng Long 7.Tổng Thượng Dã

2-Huyện Hiệp Hoà, 9 tổng:
1.Tổng Quế Trạo 2.Tổng Hoàng Vân 3.Tổng Hà Châu 4.Tổng Tiên Châu
5.Tổng Đức Thắng 6.Tổng Mai Đình 7.Tổng Cẩm Bào 8.Tổng Gia Cát
9.Tổng Sơn Giao

Thống hạt: huyện Kim Anh, 9 tổng:
1.Tổng Hương Đình 2.Tổng Tiên Dược 3.Tổng Cổ Bái 4.Tổng Kim Anh
5.Tổng Da Thượng 6.Tổng Ninh Bắc 7.Tổng Phù Lỗ 8.Tổng Xuân Bảng
9.Tổng Đông Đồ

Phong tục:

Dân trong huyện đi học, làm ruộng, làm thợ, đi buôn, chài cá, kiếm củi, ai theo nghề nấy. Phong
tục phần nhiều thô kệch chất phác, thích vũ dũng. Thói hung hãn thì tệ nhất là ở huyện Kim Anh, rồi
đến Đa Phúc, còn dân Hiệp Hòa tương đối dễ thuần hoá. Theo đạo Thiên chúa thì huyện Đa Phúc chỉ

                                                     
1 Bản sao chép nhầm là huyện Đa Phúc.
2 Phủ Đa Phúc: Đời Trần là đất lộ Bắc Giang. Thời thuộc Minh là châu Bắc Giang  thuộc phủ Bắc Giang.

Năm Quang Thuận 7 (1466) đời Lê Thánh Tông đổi làm phủ Bắc Hà  (gồm 4 huyện Tân Phúc ,
Hiệp Hoà , Kim Hoa , Yên Việt ) thuộc thừa tuyên Bắc Giang (1469 đổi là thừa tuyên Kinh
Bắc). Các triều sau đều theo thế. Năm Minh Mệnh 2 (1821) đổi là phủ Thiên Phúc , năm Minh Mệnh 3
(1822) tách 2 huyện Việt Yên (tức Yên Việt đời Lê) và Hiệp Hoà lập thành phân phủ Thiên Phúc .
Năm Tự Đức 5 (1852) bỏ phân phủ, 1853 tách huyện Việt Yên sang phân phủ Lạng Giang, năm thứ 15 (1862)
kiêng chữ Thiên thuộc diện tôn quý, đổi là phủ Đa Phúc . Sau đổi là huyện Đa Phúc (1945), rồi
nhập với huyện Kim Anh (1977) thành huyện Sóc Sơn. Nay là huyện Sóc Sơn ngoại thành Hà Nội.

3 Ngv.: biều pháo đà .
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có 2 xã phường, huyện Hiệp Hòa 1 xã, huyện Kim Anh 3 xã phường mà thôi (các xã theo đạo Thiên
chúa xem mục phong tục các huyện Đa Phúc, Hiệp Hoà, Kim Anh).

Sản vật:

Lúa, đậu, khoai, lúa mạch, sắn mì, sắn dây, vải trắng, sắt tôi, thông, trám, vải quả, chè, gạo thơm
trắng, gạo cánh trắng.

Khí hậu:

Mùa đông xuân phần nhiều râm tạnh nhưng lạnh, vùng gần núi thì rét cóng. Vì thế lúa thu phải cấy
sớm, gặt sớm để tránh rét. Thu, hè mưa nhiều, vùng ven sông phần nhiều phải đắp đê khơi cống, tuỳ
tình hình nước sông mà lấy nước vào hoặc tháo nước ra để tránh úng lụt.

Núi sông:

Ba huyện đều có núi. Kể núi có tên thì Đa Phúc có núi Thọ Sơn, núi Mỗ Sơn, núi Hạ Dã, núi Đôi
Sơn; Hiệp Hòa có núi Hòa Sơn; Kim Anh có núi Sóc Sơn (nhiều thông), núi Sậu Sơn, núi Thanh Tước,
núi Lãm Sơn.

Ba huyện đều có sông. Kể những sông dài:

-Huyện Hiệp Hòa có nhánh trái sông Nguyệt Đức, từ Thái Nguyên đổ xuống Hà Châu, chảy đến
ngã ba Lương Phúc.

-Huyện Đa Phúc có sông Bảo Giang từ Thái Nguyên đổ xuống Thượng Dã, chảy đến Hương Ninh
hợp dòng với sông Nguyệt Đức.

-Huyện Kim Anh có nhánh phải sông Nguyệt Đức, từ Sơn Tây đổ xuống Khả Do, chảy đến ngã ba
Lương Phúc hợp dòng chảy về phía đông đến xã Như Nguyệt huyện Yên Phong.

Danh thắng:

Huyện Kim Anh có đền Sóc Sơn, tương truyền là nơi Đổng Thần vương cưỡi ngựa bay lên trời.

Đường đi:

-Một đường quan báo từ xã Phúc Thắng huyện Hiệp Hòa đi về phía bắc, qua bến Hà Châu đến xã
Nga Mi giáp huyện Tư Nông tỉnh Thái Nguyên, dài 14 dặm 151 trượng 3 thước, rộng 1 trượng 2 thước.

-Một đường quan báo cũ từ xã Phù Lỗ huyện Kim Anh đi về phía bắc, qua huyện Đa Phúc, qua bến
Đồng Thụ ở phủ lỵ đến xã Xuân Hạc giáp địa giới huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên, dài 39 dặm 73
trượng, rộng 1 trượng 2 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía đông, qua các xã Gia Cát, Cẩm Bào huyện Hiệp Hòa đến Đức
Thắng, Sơn Giao giáp hai huyện Việt Yên, Yên Thế, dài 12 dặm 10 trượng, rộng 3 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía tây, qua xã Thượng Dã huyện Đa Phúc đến xã Cổ Bái huyện
Kim Anh, giáp huyện Bình Xuyên tỉnh Thái Nguyên, dài 18 dặm 120 trượng, rộng 3 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía nam, qua Phổ Lộng huyện Đa Phúc đến xã Phù Lỗ huyện Kim
Anh, giáp huyện Đông Ngạn, dài 15 dặm 2 thước, rộng 3 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía bắc, qua xã Tiểu Lễ huyện Đa Phúc đến xã Hà Châu huyện
Hiệp Hoà, giáp huyện Tư Nông tỉnh Thái Nguyên, dài 13 dặm 2 trượng, rộng 3 thước.
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huyện Đa Phúc - huyện HIệp hòa

Huyện Đa Phúc1 và huyện Hiệp Hòa do phủ Đa Phúc kiêm lý. Phủ lỵ đặt ở xã Bình Kỳ tổng
Thượng Dã (chiều dài, cao, rộng, sâu của thành và hào, xem ở mục ghi về phủ Đa Phúc).

Địa hạt hai huyện phía đông giáp hai huyện Yên Thế, Việt Yên; phía tây giáp huyện Kim Anh, phía
nam giáp hai huyện Đông Ngạn và Yên Phong, phía bắc giáp địa giới hai huyện Tư Nông và Phổ Yên
tỉnh Thái Nguyên.

Đông tây cách nhau 13 dặm có lẻ. Nam bắc cách nhau 25 dặm có lẻ.

Huyện Đa Phúc: 7 tổng, 40 xã, thôn, phường:

Lính tuyển: 212 người.

Lính mộ: 14 người.

Nhân đinh: 1.438 người.

Ruộng đất: 18.289 mẫu có lẻ.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 5.690 quan có lẻ.
-Nộp bằng thóc: 9.630 hộc vuông.

1-Tổng Xuân Lai, 6 xã, thôn:
1.Xã Xuân Lai 2.Xã Thu Thuỷ2 3.Thôn Yên Phú 4.Xã Xuân Dương
5.Xã Kim Lũ 6.Xã Diên Lộc

2-Tổng Đan Táo3, 9 xã, phường:
1.Xã Đan Táo4 2.Xã Xuân Táo 3.Xã Yên Sào 4.Xã Ngọc Hà
5.Phường Đại Phùng 6.Xã Đại Táo 7.Xã Tiên Táo 8.Xã Lai Cách
9.Xã Phúc Lộc

3-Tổng Phổ Lộng, 4 xã:
1.Xã Phổ Lộng 2.Xã Đức Hậu 3.Xã Xuân Dục 4.Xã Thanh Thuỷ

4-Tổng Tăng Long 4 xã:
1.Xã Tăng Long 2.Xã Đông Dương 3.Xã Bác Vọng 4.Xã Lương Phúc

5-Tổng Yên Tàng, 7 xã:
1.Xã Yên Tàng 2.Xã Phú Tàng 3.Xã Đạo Thượng 4.Xã Cốc Lương
5.Xã Xuân Tàng 6.Xã Ngô Đạo 7.Xã Hiệu Trân

6-Tổng Thượng Dã, 7 xã:
1.Xã Thượng Dã 2.Xã Trung Dã 3.Xã Hạ Dã 4.Xã Ninh Liệt
5.Xã Kim Tỉnh 6.Xã Bình Kỳ 7.Xã Phù Lôi

                                                     
1 Huyện Đa Phúc: Đời Trần là huyện Tân Phúc  (ĐNNTC). Thời thuộc Minh cũng là huyện Tân Phúc,

đặt thuộc châu Bắc Giang. Năm Quang Thuận 7 (1466) đặt thuộc phủ Bắc Hà. Đời Lê Trung hưng kiêng huý
chữ Tân  (Kính Tông Lê Duy Tân, 1600-1619) đổi là huyện Tiên Phúc . Sau đổi là Thiên Phúc 

 (chưa rõ năm đổi cuối Lê hay đầu Nguyễn vì trong CTTX đã ghi huyện Thiên Phúc). Năm Tự Đức 15
(1862) tránh chữ Thiên  (từ tôn kính), đổi là huyện Đa Phúc  (tên phủ cũng đổi cùng lúc). Nay
thuộc huyện Sóc Sơn ngoại thành Hà Nội.

2 Xã Thu Thuỷ: Đầu Nguyễn về trước là xã Thu Hồng , từ 1848 kiêng chữ Hồng (Hồng Nhậm, tiểu tự của
Tự Đức), đổi là Thu Thuỷ .

3 Xem chú sát dưới.
4 Tổng và xã Đan Táo: Đúng tên chữ Hán của tổng và xã này là Đan Táo (chữ Táo nghĩa là cây táo), chứ

không phải Tảo. Địa dư các tỉnh Bắc Kỳ của Ngô Vi Liễn ghi là Đan Tảo có thể chỉ là cách quen gọi ở đời sau.
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7-Tổng Tiểu Lễ, 5 xã:
1.Xã Tiểu Lễ 2.Xã Thanh Thù 3.Xã Xuân Hạc 4.Xã Đông Cao
5.Xã Tử Thù

Huyện Hiệp Hòa
1
:

9 tổng, 50 xã, thôn:

Lính tuyển: 232 người.

Lính mộ: 2 người.

Nhân đinh: 2.046 người.

Ruộng đất: 19.160 mẫu có lẻ.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: là trên 7.010 quan có lẻ.
-Nộp bằng thóc: 9.900 hộc vuông có lẻ.

1-Tổng Mai Đình, 9 xã:
1.Xã Mai Đình 2.Xã Phúc Linh 3.Xã Hạc Lâm 4.Xã Mai Thượng
5.Xã Mai Hạ 6.Xã Trâu Lỗ 7.Xã Đông Lâm 8.Xã Tiên Sơn
9.Xã Hương Câu

2-Tổng Cẩm Bào, 7 xã:
1.Xã Cẩm Bào 2.Xã Cẩm Hoàng 3.Xã Trung Định 4.Xã Xuân Biều
5.Xã Mai Phong 6.Xã Cẩm Xuyên 7.Xã Trung Trật

3-Tổng Gia Cát, 6 xã:
1.Xã Gia Cát 2.Xã Hương Ninh 3.Xã Hữu Định 4.Xã Ninh Định
5.Xã Ninh Tào 6.Xã Táo Địch

4-Tổng Quế Trạo, 5 xã:
1.Xã Quế Trạo 2.Xã Mai Sơn 3.Xã Thù Cốc 4.Xã Thù Sơn
5.Xã Phẩm Trật

5-Tổng Hoàng Vân, 5 xã:
1.Xã Hoàng Vân 2.Xã Vạn Thạch 3.Xã Hoằng Lại 4.Xã Vân Chuỳ
5.Xã Thanh Vân

6-Tổng Hà Châu, 7 xã:
1.Xã Hà Châu 2.Xã Yên Châu 3.Xã Chung Tân 4.Xã Nga Mi
5.Xã Hà Trạch 6.Xã Diệm Dương 7.Xã Hương Chúc2

7-Tổng Tiên Thù, 4 xã:
1.Xã Tiên Thù 2.Xã Thù Lâm 3.Xã Xuân Trù 4.Xã Dã Thù

8-Tổng Đức Thắng, 5 xã:
1.Xã Đức Thắng 2.Xã Danh Thắng 3.Xã Hùng Thắng 4.Xã Phúc Thắng
5.Xã Thường Thắng

9-Tổng Sơn Giao, 2 xã:
1.Xã Sơn Giao 2.Xã Hòa Lâm

                                                     
1 Huyện Hiệp Hoà : Thời thuộc Minh thuộc huyện Thiện Thệ châu Bắc Giang (THQQ). Năm

Quang Thuận 7 (1466) đổi tên là huyện Hiệp Hoà , đặt thuộc phủ Bắc Hà thừa tuyên Bắc Giang (1469
đổi là thừa tuyên Kinh Bắc). Các triều sau vẫn theo như thế. Nay là huyện Hiệp Hoà tỉnh Bắc Giang.

2 Xã Hương Chúc: Từ đời Minh Mệnh về trước là xã Hoa Chúc . Năm 1841 kiêng chữ Hoa  (tên
huý mẹ vua Thiệu Trị), đổi là Hương Chúc .
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Phong tục:

Trong các nghề sĩ, nông, công, thương, ngư, tiều thì phần đông là người làm nông. Nghề đốn củi
cũng chỉ là việc khi nông nhàn mà thôi, còn người đi học thì rất ít, trăm người cũng có một hai người
mà thôi. Làm thợ, đi buôn và đánh cá [cộng lại] cũng chỉ khoảng một phần mười mà thôi. Ăn mặc, đồ
dùng, cưới xin, tang ma, cúng tế, đi lại thăm viếng nhau không có tập tục gì khác các nơi. Vả lại còn
biết cần cù tiết kiệm. Hàng năm đến tháng 9, 10 mở hội tế thần, cùng nhau uống rượu, gọi là "nhập
tịch". Năm được mùa vui vẻ thì làm cỗ bàn, thi ca hát ba hay năm ngày mới tan. Lễ tế thần đầu năm thì
có diễn trò. Lại có các cuộc thi như:

-Đua thuyền: Đặt thần vị trên bờ sông, cho các thuyền nhỏ thi chèo, ai thắng thì được giải thưởng.

-Đoạt cầu: Quả cầu làm bằng gỗ, hình tròn, khi chơi thì chọn một bãi trống, đào hai cái lỗ vừa lọt
được quả cầu, [hai lỗ] cách nhau khoảng hơn 10 trượng, chia người trong thôn xã làm hai giáp, treo
giải thưởng: tung quả cầu lên, bên nào cướp được quả cầu rồi chuyền nhau ném lọt được vào trong lỗ
là thắng cuộc.

-Kéo gỗ: Trồng một cây gỗ trước sân đình, lấy hai sợi dây thừng buộc vào cây gỗ, rồi cũng chia
người trong thôn xã làm hai giáp, treo thưởng, hai bên cùng kéo, cây gỗ nghiêng về bên nào thì bên đó
thắng.

Đại để thuỷ thổ sâu dày, bản tính người dân chất phác, tập tục đơn giản, thẳng thắn chứ không có
thói phù phiếm xa xỉ. Duy có điều là khí đất vùng này cao thô, cho nên con người cũng hay có tính
nóng nảy, thích mạnh tợn mà sinh ra thói hung hãn. Theo đạo Thiên chúa chỉ 2 xã, phường Xuân Lai,
Đại Phùng huyện Đa Phúc, 1 xã Hoàng Vân huyện Hiệp Hòa mà thôi.

Sản vật:

Thế đất gần lũng núi, ruộng cao ruộng thấp cách nhau có khi đến vài thước. Ruộng thấp cấy lúa hè
(vì mùa đông xuân ít mưa). Ruộng cao giữa mùa đông xuân có thể trồng khoai, đậu, mạch, sắn, đến
mùa hè thu hoạch xong thì tuỳ thời tiết mà cấy lúa thu (vì mùa hè thu nhiều mưa). Nhưng đất đai nhiều
sỏi đá, không được màu mỡ lắm. Xã Tiên Táo có nghề dệt vải trắng. Các xã Vân Chuỳ, Vạn Thạch,
Quế Trạo, Danh Thắng, Thường Thắng, Phúc Thắng có nghề chế luyện sắt chín, còn nguyên liệu thì
mua từ mỏ sắt ở Thái Nguyên đem về. Hoa quả thì rải rác cũng có nơi trồng vải quả, dứa, nhưng quả
không mập mà lại chua nên cũng không có tiếng mấy.

Khí hậu:

Sau lập xuân trời tạnh mà râm, thường có gió đông mưa phùn, đến khoảng tiết vũ thuỷ, kinh trập
(sâu nở) mưa càng nặng hạt, khoai, sắn, đậu, mạch đều trồng vào dịp này. Sau tiết Thanh minh mới bớt
lạnh, sau tiết Cốc vũ thường có gió giật, mưa to. Đến tiết Tiểu mãn, Mang thực càng mưa nhiều, úng
lụt, có khi nước ngập 3, 4 ngày hoặc 7, 8 ngày, sau đó mới gieo mạ để cấy lúa thu. Những khi tạnh
mưa thường nắng nóng, nhưng cũng không oi bức lắm, cho đến tiết Lập thu mới bớt nóng. Đến tiết
Bạch lộ (sương muối) bắt đầu có gió bắc, sương xuống mới hết mưa, bắt đầu công việc đồng áng để
cấy lúa vụ hè. Sau tiết Lập đông, phần nhiều tạnh ráo nhưng lạnh rét, đến Đông chí càng rét buốt, cây
cối những loài yếu chịu rét thì vàng lá héo rụng. Đại để về đông xuân phần nhiều râm tạnh, gió lạnh,
mưa phùn; địa thế xích lên phía bắc mà gần núi, nhiều lam chướng nên thời tiết lạnh nhiều. Hè thu
mưa nhiều, thời tiết nắng nóng, nhưng có mưa luôn nên cũng ít oi bức.

Sông núi:

-Núi Hòa Sơn: ở xã Quế Trạo, mạch núi từ núi Yên Đại huyện Hữu Lũng chạy đến. Xã Thượng Dã
có núi Mỗ Sơn, núi Thọ Sơn; xã Hạ Dã có núi Sơn Trù, núi Đôi Sơn, chu vi không quá một dặm, cao
không đến vài chục nhẫn cho nên không được chép vào sử sách. Chỉ có núi Hòa Sơn ở huyện Hiệp
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Hòa bốn mặt gần sông, bốn phía rộng rãi, đó là ngọn núi hơi cao lớn, có thể lên cao trông xa ngắm
nhìn phong cảnh.

-Nhánh trái sông Nguyệt Đức: nguồn sông từ tỉnh Thái Nguyên xuống, nước trong mà lạnh. Sông
từ Hà Châu, Tiên Châu chảy xuống phía nam, qua xã Hương Ninh tổng Gia Cát (tục gọi là ngã ba Bạt),
dài 18 dặm 138 trượng 5 thước, rộng 18 trượng, sâu 1 trượng 5 tấc.

-Sông Bảo Giang: ở phía tây sông Nguyệt Đức, cũng từ tỉnh Thái Nguyên chảy xuống, nước sông
cũng trong và lạnh như sông Nguyệt Đức. Sông từ xã Thượng Dã chảy xuống phía nam rồi chuyển về
đông, qua phía bắc phủ thành, đến xã Hương Ninh tổng Gia Cát, hợp dòng với sông Nguyệt Đức, dài 3
dặm 125 trượng 2 thước, rộng 10 trượng, sâu 5 thước.

-Nhánh phải sông Nguyệt Đức: từ huyện Kim Anh chảy đến, nước đục lờ (do là phân lưu sông Nhị
Hà). Sông từ xã Xuân Dương chảy quanh về phía đông đến xã Lương Phúc tổng Tăng Long (tục gọi là
ngã ba Lương) hợp dòng với sông Nguyệt Đức, dài 28 dặm, rộng 11 trượng, sâu 9 thước. Chỗ hai sông
hợp dòng ở xã Lương Phúc có con kênh Vị qua xã Mai Hạ chảy vào sông Như Nguyệt huyện Yên
Phong nên nước đục.

Danh thắng:

Cả hai huyện đều không có danh thắng.

Đường đi:

-Một đường quan báo (từ Bắc Ninh đến Thái Nguyên) từ xã Phúc Thắng đi về phía bắc đến xã Nga
Mi giáp huyện Tư Nông tỉnh Thái Nguyên, dài 14 dặm 151 trượng 3 thước, rộng 1 trượng 2 thước.

-Một đường quan báo cũ (từ Hà Nội đến Thái Nguyên) từ xã Ninh Liệt đi lên phía bắc, qua bến
Đồng Thụ ở phủ lỵ cùng đến xã Xuân Hạc giáp địa giới huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía nam, qua các xã Phổ Lộng, Đan Táo đến Xuân Lai, Diên Lộc,
giáp địa giới huyện Yên Phong, dài 12 dặm 2 trượng, rộng 3 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía đông nam, qua Yên Tàng, Tăng Long đến bến đò Lương Phúc,
giáp địa giới huyện Yên Phong, dài 10 dặm 1 trượng, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía tây đến xã Hạ Dã, giáp địa giới huyện Kim Anh, dài 1 dặm 2
trượng rộng 4 thước.

-Đường từ phủ lỵ về phía đông, qua các xã Hương Ninh, Trung Trật đến các xã Đức Thắng, Sơn
Giao giáp địa giới hai huyện Việt Yên và Yên Thế, dài 12 dặm 10 trượng, rộng 3 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía bắc, qua Tiểu Lễ, Tiên Chu, Nga Mi giáp địa giới huyện Tư
Nông, dài 13 dặm 2 trượng, rộng 3 thước.

Huyện KIm Anh

Kim Anh là huyện thống hạt của phủ Đa Phúc. Huyện lỵ đặt ở địa phận xã Hương Da tổng Ninh
Bắc, xung quanh đắp thành đất hình vuông, mỗi chiều dài 18 trượng, chu vi 72 thước, cao 5 thước,
rộng 5 thước. Hào bên trái rộng 4 trượng 5 thước, sâu 3 thước (theo ao xã Nhưng Cựu), hào bên phải
rộng 4 trượng 5 thước, sâu 3 thước (theo ao xã Nhưng Cựu). Mạch đất của xã này từ tây sang đông,
nếu mặt trước, mặt sau đào hào sâu thì sẽ cắt đứt xương sườn long mạch, cho nên không đào hào ở hai
mặt ấy. Mở một cửa phía trước.
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Huyện hạt1 phía đông giáp huyện Đa Phúc, phía tây giáp huyện Yên Lãng tỉnh Vĩnh Phúc, phía nam
giáp huyện Đông Ngạn, phía bắc giáp hai huyện Bình Xuyên, Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên.

Đông tây cách nhau hơn 25 dặm. Nam bắc cách nhau hơn 23 dặm.

Huyện hạt có 9 tổng, gồm 55 xã, thôn.

Lính tuyển: 437 người.

Lính mộ: 6 người.

Nhân đinh 3.379 người.

Ruộng đất: 34.604 mẫu có lẻ.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 12.100 quan có lẻ.
-Nộp bằng thóc: 19.800 hộc vuông.

1-Tổng Ninh Bắc, 5 xã, thôn:
1.Xã Ninh Bắc 3.Xã Đông Bài 2.Xã Hương Da 4.Xã Đống Mai
5.Thôn Nội Phật xã Đống Mai

2-Tổng Hương Đình, 5 xã:
1.Xã Hương Đình 2.Xã Xuân Bách 3.Xã Ninh Môn 4.Xã Đình Phú
5.Xã Thanh Lãm

3-Tổng Tiên Dược, 5 xã, thôn:
1.Thôn Thượng xã Tiên Dược 2.Thôn Hạ và thôn Lương Châu xã Tiên Dược
3.Xã Vệ Linh 4.Xã Đồng Lạc 5.Xã Vệ Sơn

4-Tổng Cổ Bái, 6 xã:
1.Xã Cổ Bái 2.Xã Phù Lai 3.Xã Hiền Lương 4.Xã Thạch Lỗi
5.Xã Thắng Trí 6.Xã Thanh Nhàn

5-Tổng Kim Anh2, 6 xã, thôn, phường:
1.Xã Kim Anh3 2.Xã Xuân Phương4 3.Thôn Mai xã Xuân Phương
4.Xã Khả Do 5.Xã Thanh Tước 6.Phường Đại Phùng

6-Tổng Da Thượng, 5 xã:
1.Xã Da Thượng 2.Xã Phù Trì 3.Xã Chi Đông 4.Xã Giai Lạc
5.Xã Lâm Hộ

7-Tổng Phù Lỗ, 14 xã, thôn:
1.Xã Phù Lỗ 2.Thôn Đoài xã Phù Xá 3.Xã Thái Phù 4.Xã Bắc Dã
5.Xã Xuân Kỳ 6.Thôn Đông xã Phù Xá 7.Xã Liên Lý
8.Xã Kim Tiên 9.Xã Thế Trạch 10.Xã Tảo Mai 11.Xã Nhạn Tái
12.Xã Xuân Non 13.Xã Khê Nữ 14.Xã Cán Khê

                                                     
1 Huyện Kim Anh: Tên huyện đặt năm Quang Thuận 7 (1466) đời Lê Thánh Tông là huyện Kim Hoa

thuộc phủ Bắc Hà, các triều sau đều theo thế. Năm Thiệu Trị 1 (1841) kiêng chữ Hoa (tên huý mẹ vua Thiệu
Trị), đổi là huyện Kim Anh , đến đời Đồng Khánh không đổi. Về sau nhiều lần tách chuyển, nay thuộc
huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

2 Xem chú sát dưới.
3 Tổng và xã Kim Anh: Đầu đời Minh Mệnh về trước là tổng và xã Kim Hoa . Từ năm 1841 kiêng chữ Hoa

,  (tên huý mẹ vua Thiệu Trị), đổi là Kim Anh .
4 Xã Xuân Phương: Đầu đời Minh Mệnh về trước là xã Xuân Hoa . Từ năm 1841 đổi là Xuân Phương

(lý do như trên).
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8-Tổng Xuân Bảng, 4 xã:
1.Xã Xuân Bảng 2.Xã Tiên Chu 3.Xã Nam Lý 4.Xã Lai Sơn

9-Tổng Đông Đồ, 5 xã:
1.Xã Đông Đồ 2.Xã Chu Lão 3.Xã Sơn Du 4.Xã Tằng My
5.Xã Thuỵ Hà

Phong tục:

Dân ở đây đi học, làm ruộng, buôn bán, làm thợ, đánh cá, hái củi khác nhau, nhưng phần nhiều là
làm nghề nông, mà người đi học thì ít. Người dân bản tính phần nhiều nóng nảy, nói năng cục mịch,
chuộng vũ dũng, cho nên hay sinh ra thói hung hãn. Tập tục tôn sùng thần Phật. Các việc cưới xin,
tang ma có phần xa xỉ. Quần áo thường dùng vải trắng và vải nhuộm nâu. Khi có tế xuân tế thu, cầu
phúc, cầu đảo thì mặc áo màu lụa nam để phân biệt sang hèn. Thức ăn vật dụng thì xuân hè ăn ngô,
khoai, rau, đậu; thu đông phần nhiều ăn sắn dây và thứ ngũ cốc mùa thu cùng là muối, tương đạm bạc,
không xa xỉ. Theo đạo Thiên chúa chỉ có 3 xã, phường Phù Lai, Đông Bài, Đại Phùng mà thôi.

Sản vật:

Đất đai trong huyện phần nhiều cao khô. Vùng núi đồi trồng cây thông, cây sở, cây trám. Vùng đất
hơi cao trồng sắn dây; chỗ cao vừa trồng các cây như khoai, đỗ, kê, mía, rau, đậu rau; chỗ hơi thấp thì
cấy lúa thu; chỗ hơi sâu thì cấy lúa mạch mùa hè. Các xã Thanh Tước, Đông Đồ cấy giống lúa bạch
hương và giống bạch canh. Xã Kim Tiên trồng chè.

Khí hậu:

Tháng giêng, tháng hai gió đông, mưa phùn, các nhà lo trồng các cây hoa màu. Tháng 3 trời nắng
tạnh. Tháng 4, 5 nổi gió nam, nắng nóng, ít mưa. Tháng 6, 7 gió nam thổi mạnh, thường có mưa rào,
việc nông gieo mạ. Tháng 8, 9 nắng nóng dịu bớt. Các tháng 10, 11, 12 gió bắc, sương mù, ít mưa, giá
rét, mùa màng xong xuôi. Lại gieo mạ lúa mạch vụ hè.

Núi sông:

-Núi Lãm Sơn: từ huyện Bình Xuyên tỉnh Thái Nguyên chạy đến, khởi lên một ngọn cao ở địa phận
xã Thanh Lãm.

-Núi Sóc Sơn: từ núi Tam Đảo chạy đến xã Vệ Linh thì khởi cao nhiều ngọn chập chùng (núi này
nhiều thông).

-Núi Sậu Sơn: ở địa phận xã Thanh Nhàn.

-Núi Thanh Tước: ở địa phận xã Thanh Tước giáp huyện Yên Lãng tỉnh Sơn Tây.

-Sông Nguyệt Đức: từ giang phận xã Thịnh Kỷ huyện Yên Lãng tỉnh Sơn Tây đổ xuống sông Khả
Do thuộc bản huyện. Nước sông vàng đục, quanh co chảy về phía đông, qua Phù Lai, Hương Da, Phù
Lỗ đến sông xã Xuân Dương huyện Đa Phúc, dài 30 dặm 40 trượng lẻ. Trong đó:

Đoạn sông từ địa phận xã Khả Do đến bến xã Phù Lai dài 5 dặm 112 trượng, rộng 15 trượng,
sâu 1 trượng 8 thước 5 tấc.

Đoạn sông từ bến xã Phù Lai đến bến xã Hương Da dài 10 dặm 152 trượng, rộng 15 trượng,
sâu 1 trượng 8 thước 5 tấc.

Đoạn từ bến xã Hương Da đến bến Phù Lỗ dài 8 dặm 14 trượng, rộng 15 trượng 4 thước 9 tấc,
sâu 1 trượng 3 thước 2 tấc.

Đoạn từ bến xã Phù Lỗ đến giang phận xã Xuân Dương, dài 5 dặm 134 trượng.

Danh thắng:

-Đền Sóc Sơn: ở xã Vệ Linh. Mạch núi từ Tam Đảo chạy đến. Đầu đời Hùng Vương có giặc Ân,
vua sai sứ giả đi tìm người tài giỏi có thể đánh lui quân giặc thì vua sẽ nhường ngôi cho. Bấy giờ ở
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hương Phù Đổng huyện Tiên Du có cậu bé lên ba tuổi chưa biết nói, khi nghe sứ giả đi rao thì bỗng
nhiên cất tiếng nói với mẹ: "Mẹ mau gọi sứ giả vào để con hỏi !". Bà mẹ kinh ngạc, bèn đi nói với sứ
giả. Sứ giả vào, cậu bé liền nói: "Sứ giả hãy hoả tốc về tâu vua đúc cho ta một con ngựa sắt, một gậy
sắt, nón sắt đem đến để ta thử xem sao". Sứ giả về tâu. Vua lập tức truyền cho đúc các thứ bằng sắt
như lời cậu bé nói. Khi sứ giả đem đủ các thứ đó đến nhà, cậu bé ha hả cười vang rồi vươn tay đứng
dậy, nghiễm nhiên thành người cao lớn hơn mười trượng rồi thét lớn: "Ta là thiên thần xuất thế", rồi
đội nón sắt, tay cầm gậy sắt nhảy lên lưng ngựa sắt xông ra chỉ huy quân lính đánh giặc. Giặc Ân dẫm
đạp lên nhau mà chết không biết bao nhiêu mà kể. Bọn còn sống sót đều phải xin hàng. Quân ta khải
hoàn, còn thiên thần thì cưỡi ngựa sắt bay lên mây, đến xã Vệ Linh (xưa gọi là hương Bình Khấu) thì
hạ xuống đứng dưới gốc cây đa cổ thụ cởi áo sắt mũ sắt (về sau dựng đền thờ ở nơi thay áo này, tục
gọi là đền Đổi Mã, nghĩa là thay áo), rồi quất ngựa lên núi Sóc Sơn vút lên mây trắng mà bay về trời,
để lại dấu chân thần nhân rất lớn. Dấu vó ngựa sắt còn in trên đá núi, nay vẫn còn rõ. Vua Hùng cảm
nhớ công đức của thần, bèn phong hiệu là Đổng Thiên vương, cho tạc tượng, khắc thần vị và đúc một
con ngựa sắt khác để lập đền thờ tại chỗ ở hương Bình Khấu. Cạnh chùa Đại Bi và nơi dừng quân cởi
áo cũng đều dựng đền thờ. Đến đời Lê, Lý về sau sự tích linh thiêng hiển hách. Triều Lê lại phong hiệu
là Phù Thánh đại vương. Triều Lý phong là Xung thiên Thần vương.

Đường đi:

-Một đường quan báo cũ từ địa phận xã Cán Khê giáp xã Lương Quy huyện Đông Ngạn đi lên về
phía bắc đến xã Vệ Linh (giáp xã Ninh Liệt huyện Đa Phúc), dài 30 dặm 13 trượng, rộng 1 trượng 5
thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ về phía đông, qua xã Xuân Kỳ đến địa giới huyện Đa Phúc, dài 15
dặm, rộng 2 thước 8 tấc.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây, qua xã Cổ Bái đến địa giới huyện Yên Lãng tỉnh Sơn
Tây, dài 10 dặm 20 trượng, rộng 1 thước 6 tấc.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam, qua xã Đông Đồ đến địa giới huyện Đông Ngạn, dài
10 dặm, rộng 1 thước 9 tấc.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc, qua xã Vệ Linh đến địa giới huyện Đa Phúc, dài 13
dặm, rộng 1 thước 5 tấc.

Phủ Lạng Giang

Phủ hạt ở về phía đông bắc thành tỉnh. Phủ kiêm lý hai huyện Phượng Nhãn và Bảo Lộc, thống hạt
ba huyện Yên Dũng, Việt Yên và Lục Ngạn.

Phủ lỵ đặt tại địa phận hai xã Châu Xuyên và Dĩnh Uyên. Thành đắp bằng đất, chu vi 292 trượng,
cao 8 thước, bốn phía có hào, ao, mỗi phía rộng 4 trượng 2 thước, sâu 1 trượng 7 tấc. Mở 3 cửa trước,
tả, hữu, đều xây gạch, cao 1 trượng 2 thước 6 tấc. Bốn góc trên mặt thành mỗi góc đều đặt 1 pháo đài.

Phủ hạt1 phía đông giáp các huyện Nam Sách, Đông Triều tỉnh Hải Dương; phía tây giáp phân phủ
Lạng Giang và các huyện Hiệp Hoà, Yên Phong; phía nam giáp Võ Giàng; phía bắc giáp huyện Yên
Bác phủ Trường Khánh tỉnh Lạng Sơn.

                                                     
1 Phủ Lạng Giang: Đời Trần là đất lộ Bắc Giang. Thời thuộc Minh là đất phủ Lạng Giang  (bản in THQQ

trong PĐĐD, q.1, 25b in nhầm là phủ Lạng Sơn) gồm 5 huyện Thanh Viễn , Cổ Dũng , Phượng Sơn
, Na Ngạn , Lục Na ) và châu Lạng Giang gồm 4 huyện: Thanh An , Yên Ninh , Cổ

Lũng , Bảo Lộc  (THQQ bản in dẫn trên in nhầm là Bảo Lệ ?). Năm Quang Thuận 7 (1466)
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Đông tây cách nhau 53 dặm. Nam bắc cách nhau 40 dặm.

Kiêm lý hai huyện Phượng Nhãn, Bảo Lộc, gồm 14 tổng:

1-Huyện Phượng Nhãn, 7 tổng:
1.Tổng Dĩnh Kế 2.Tổng Thái Đào 3.Tổng Xuân áng 4.Tổng Trí Yên
5.Tổng Lạn Mẫu 6.Tổng Chu Điện 7. Tổng Sơn Đình

2 -Huyện Bảo Lộc, 7 tổng:
1.Tổng Thọ Xương 2.Tổng Mỹ Thái 3.Tổng Đào Quán 4.Tổng Thịnh Liệt
5.Tổng Tam Dị 6.Tổng Cần Dinh 7.Tổng Phi Mô

Thống hạt 3 huyện Yên Dũng, Việt Yên và Lục Ngạn, gồm 27 tổng.

1-Huyện Yên Dũng, 11 tổng:
1.Tổng Thuỵ Ninh 2.Tổng Dĩnh Sơn 3.Tổng Đa Mai 4.Tổng Hoàng Mai
5.Tổng Mỹ Cầu 6.Tổng Thiết Sơn 7.Tổng Tự Lạn 8.Tổng Ngọc Cục
9.Tổng Tư Mại 10.Tổng Phúc Tằng 11.Tổng Cổ Dũng

2-Huyện Việt Yên, 5 tổng:
1.Tổng Quang Lộc 2.Tổng Đông Lỗ 3.Tổng Ngọ Xá 4.Tổng Quang Biểu
5.Tổng Hương Tảo

3-Huyện Lục Ngạn, 11 tổng:
1.Tổng Cương Sơn 2.Tổng Vô Tranh 3.Tổng Mỹ Nương 4.Tổng Kha Hộ
5.Tổng Niêm Sơn 6.Tổng Kiên Lao 7.Tổng Bản Động 8.Tổng Đan Hội
9.Tổng Trạm Điền 10.Tổng Bắc Lũng 11.Tổng Trú Hữu

Phong tục:

Trong phủ hạt người làm nghề nông nhiều, làm thợ và đi buôn ít, người đi học lại càng ít. Tập tục
nhiều người thích hung hãn. Đêm trừ tịch (ba mươi tết) cũng trồng cây nêu. Ngày mồng một (Nguyên
đán) cúng mừng năm mới. Tiết Đoan ngọn treo lá ngải. Người Kinh ở các huyện thì các việc cưới xin,
tang ma, cúng tế đại khái cũng như các nới khác. Riêng huyện Lục Ngạn xen có người Man ở nhà sàn,
di chuyển thất thường, ốm đau không chữa thuốc, chỉ cầu cúng niệm chú, khỏi bệnh thì làm thịt gia
súc để lễ tạ. Theo đạo Thiên chúa chỉ có dân ở 17 xã phường huyện Yên Dũng, 5 xã phường huyện
Việt Yên, 2 xã phường huyện Lục Ngạn, 4 xã thuộc huyện Bảo Lộc mà thôi (xem mục ghi phong tục
các huyện Yên Dũng, Việt Yên, Lục Ngạn, Bảo Lộc).

Sản vật:

Nhiều lúa thu, ít lúa hè. Khoai, đậu, dâu, tằm, hồng, dứa thì tuỳ theo thổ nghi từng nơi mà trồng.
Miền thượng du có nhiều mãnh hổ và hươu, nai. Xã Nghĩa Phương huyện Lục Ngạn trồng chè, lại có
mỏ vàng cát ở xã Phong Hanh, nhưng mấy năm gần đây đã đóng mỏ không thai thác.

Khí hậu:

Trong phủ hạt nhiều núi non, đất bằng tương đối ít. Mùa xuân gió nhẹ, mưa phùn. Mùa hè mưa rào,
có sấm sét. Mùa thu sương móc. Mùa đông lạnh rét. Khí hậu đại để cũng bình thường. Riêng tháng 3
và tháng 9 chướng khí hun bốc, dễ sinh bệnh tật. Việc nhà nông cày bừa, cấy hái sớm muộn không
giống nhau.

                                                                                                                                                                     
đời Lê Thánh Tông đặt phủ Lạng Giang gồm 6 huyện: Phượng Nhãn , Hữu Lũng , Yên Dũng ,
Yên Thế  (PĐĐD, q.2-9a in nhầm là Yên Nhân ), Lục Ngạn , và Bảo Lộc , đặt thuộc thừa
tuyên Bắc Giang (1469 đổi là thừa tuyên Kinh Bắc). Các triều sau đều theo thế. Năm Minh Mệnh 3 (1822) tách
3 huyện Yên Thế, Hữu Lũng, Yên Dũng lập mới phân phủ Lạng Giang. Năm Tự Đức 6 (1853) tách thêm huyện
Việt Yên từ phủ Thiên Phúc sang phân phủ Lạng Giang. Như vậy phủ và phân phủ Lạng Giang bao gồm hầu
hết tỉnh Bắc Giang trước đây và hiện nay.
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Núi sông:

Trong phủ hạt nhiều núi, nhưng có tên thì huyện Yên Dũng có núi Nham Biền, núi Tam Tằng, núi
Tượng Sơn (núi Voi); huyện Lục Ngạn có núi Phục Tượng (Voi Phục), núi Cô Sơn, Chủng Sơn, núi
Diên Chuỷ (Mỏ Diều), núi Huyền Đinh; huyện Bảo Lộc có núi Bảo Đài.

-Dòng giữa sông Nguyệt Đức: từ giang phận xã Lạc Khổng huyện Việt Yên đổ xuống đến địa phận
xã Hành Quán huyện Yên Dũng, thông ra sông Lục Đầu.

-Một dòng thượng lưu sông Nhật Đức: từ tỉnh Lạng Sơn chảy qua khe Xe Điếu (Xa Điếu khê) xã
Cần Dinh huyện Bảo Lộc đổ xuống, qua địa hạt phân phủ Lạng Giang và các huyện Bảo Lộc, Yên
Dũng đến xã Phượng Nhãn huyện Phượng Nhãn làm thành ngã ba sông, thông ra sông Lục Đầu.

-Một dòng thượng lưu sông Nhật Đức: từ huyện Lục Ngạn đổ xuống đến xã Phượng Nhãn làm
thành ngã ba sông, thông ra sông Lục Đầu.

-Một sông nhỏ từ xã Lại Thâm chảy ngược lên đến xã Xa Lý.

-Một sông nhỏ từ sông nhánh ở xã Lại Thâm chảy ngang đến địa phận tổng Vô Tranh.

Danh thắng:

-Đền Vạn Yên: ở huyện Lục Ngạn (nguyên thuộc huyện Phượng Nhãn, nay đổi thuộc huyện Lục
Ngạn).

-Đền Phượng Nhãn: ở huyện Phượng Nhãn, là danh thắng bậc nhất trong bản phủ.

Đường đi:

-Một đường quan báo từ xã Nam Ngạn huyện Việt Yên đi lên phía bắc đến xã Cần Dinh huyện Bảo
Lộc, giáp phân phủ Lạng Giang, dài 49 dặm 28 trượng 3 thước, rộng 1 trượng 1 thước.

-Một đường quan báo từ xã Thần Chúc huyện Việt Yên đi về phía tây đến xã Lương Phong giáp
huyện Hiệp Hoà, dài 3 dặm 160 trượng, rộng 9 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía đông bắc, qua huyện lỵ Lục Ngạn đến xã Gia Quan giáp phủ
Trường Khánh tỉnh Lạng Sơn, dài 127 dặm 145 trượng 6 thước, rộng từ 6 thước đến 1 thước rưỡi.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía tây nam đến xã Hoàng Hà giáp phân phủ Lạng Giang, dài 14
dặm 171 trượng 9 thước, rộng từ 1 trượng đến 5 thước.

Huyện Phượng Nhãn - Huyện Bảo Lộc

Do phủ Lạng Giang kiêm lý.

Phủ lỵ đặt tại địa phận hai xã Châu Xuyên và Dĩnh Uyên (chiều cao, rộng, dài, ngang của thành và
hào, xem ở mục phủ Lạng Giang).

Phủ hạt lấy sông Nhật Đức làm ranh giới, phía nam giáp huyện Yên Dũng, phía đông bắc giáp
huyện Lục Ngạn, phía tây nam giáp huyện Yên Thế, phía tây bắc giáp huyện Hữu Lũng.

Đông tây cách nhau 33 dặm. Nam bắc cách nhau 38 dặm.

Huyện Phượng Nhãn1 có 7 tổng, gồm 38 xã (trong đó trước đây xiêu tán, có ruộng nhưng không
có người ở 1 xã).

                                                     
1 Huyện Phượng Nhãn: Thời thuộc Minh là đất hai huyện Thanh Viễn  và Phượng Sơn  phủ Lạng

Giang. Năm Quang Thuận 7 (1466) đời Lê Thánh Tông gộp lại, đặt làm huyện Phượng Nhãn thuộc
phủ Lạng Giang. Các triều sau đều theo thế. Về sau bỏ, nhập vào 2 huyện Yên Dũng và Lục Nam tỉnh Bắc
Giang hiện nay.
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Lính tuyển: 147 người.

Nhân đinh: 1.318 người.

Ruộng đất: 18.129 mẫu có lẻ.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 5.500 quan có lẻ.
-Nộp bằng thóc:10.190 hộc vuông có lẻ.

1-Tổng Dĩnh Kế, 4 xã:
1.Xã Dĩnh Kế 2.Xã Dĩnh Uyên 3.Xã Dĩnh Trì 4.Xã Vu Giản

2-Tổng Thái Đào, 5 xã:
1.Xã Thái Đào 2.Xã Hương Giản 3.Xã Da Sơn 4.Xã Lạc Giản
5.Xã Thiếp Trì

3-Tổng Sơn Đình, 3 xã:
1.Xã Sơn Đình 2.Xã Vân Sơn 3.Xã Dĩnh Bạn

4-Tổng Xuân áng, 7 xã:
1.Xã Xuân áng 2.Xã Lũ Phú 3.Xã Toản Thanh 4.Xã Yên Trường
5.Xã Ngọc Sơn 6.Xã Quỳnh Sơn 7.Xã Đào Trường

5-Tổng Trí yên, 8 xã:
1.Xã Trí Yên 2.Xã Đông Loan1 3.Xã Mỗ Sơn 4.Xã Yên Sơn
5.Xã Đức La 6.Xã Phượng Nhãn 7.Xã Cổ Manh 8.Xã Lãng Sơn

6-Tổng Chu Điện, 4 xã:
1.Xã Chu Điện 2.Xã Thiếp Thượng 3.Xã Lạn Chàng 4.Xã Ngọc Trác

7-Tổng Lạn Mẫu, 7 xã (trong đó 1 xã xiêu tán, có ruộng không có người ở).
1.Xã Lạn Mẫu 2.Xã Phương Lạn 3.Xã Quất Lâm 4.Xã Thượng Lâm
5.Xã Mai Thưởng 6.Xã Lão Hộ 7.Xã Thanh ái (còn đang xiêu tán)

Huyện Bảo Lộc
2
:

7 tổng, 53 xã.

Lính tuyển: 220 người.

Lính mộ: 10 người.

Ruộng đất: 18.734 mẫu có lẻ.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 6.760 quan có lẻ.
-Nộp bằng thóc: 10.000 hộc vuông có lẻ.

1. Tổng Mỹ Thái, 9 xã:
1.Xã Mỹ Thái 2.Xã Chí Mỹ 3.Xã Chuyên Mỹ 4.Xã Xuân Mãn
5.Xã Thanh Lễ 6.Xã Dương Quan 7.Xã Đức Mại 8.Xã Tuấn Mại3

9.Xã Hương Mãn

                                                     
1 Xã Đông Loan , bản sao chép Đông Man , theo CTTX và ĐDBK, có thể xác định là chép nhầm.
2 Huyện Bảo Lộc : Theo ĐNNTC, Bảo Lộc  là tên huyện có từ trước đời Trần. Thời thuộc Minh là

huyện Bảo Lộc thuộc châu Lạng Giang (THQQ bản in trong PĐĐD, q.1, 25b in nhầm là Bảo Lệ ?). Đời
Lê đặt thuộc phủ Lạng Giang. Các triều sau đều theo tên cũ. Nay thuộc huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang.

3 Xã Tuấn Mại: Từ đầu đời Thiệu Trị về trước là xã Thì Mại . Từ 1848 kiêng chữ Thì  (tên huý vua Tự
Đức), đổi là Tuấn Mại .
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2-Tổng Đào Quan, 7 xã:
1.Xã Đào Quan 2.Xã Nghĩa Trang 3.Xã Khoát Dã 4.Xã Tiên Lục
5.Xã Cổ Trang 6.Xã Mỹ Phúc 7.Xã Mỹ Lộc

3.Tổng Thọ Xương, 7 xã:
1.Xã Thọ Xương 2.Xã Hòa An 3.Xã Đông Nham 4.Xã Cung Nhượng
5.Xã Châu Xuyên1 6.Xã Nam Xương 7.Xã Hà Vị

4-Tổng Thịnh Liệt, 7 xã:
1.Xã Thịnh Liệt 2.Xã Yên Thịnh 3.Xã Nghĩa Liệt 4. Xã Vĩ Liệt
5.Xã Liệt Hạ 6.Xã Mỹ Hoà 7.Xã Trị An

5-Tổng Phi Mô, 9 xã:
1.Xã Phi Mô 2.Xã Quảng Mô 3.Xã Hoành Mô 4.Xã Lễ Nhượng2

5.Xã Liên Xương 6.Xã Phú Xuyên 7.Xã Dĩnh Lục 8.Xã Dĩnh Cầu
9.Xã Dĩnh Xuyên

6-Tổng Cần Doanh, 6 xã:
1.Xã Cần Doanh 2.Xã Hàm Lạc 3.Xã Yên Lại 4.Xã Tiêu Nhược
5.Xã Trung Phụ 6.Xã Chu Nguyên

7-Tổng Tam Dị, 8 xã:
1.Xã Tam Dị 2.Xã Lôi Yên 3.Xã Hào Phú3 4.Xã Phú Lãm
5.Xã Thanh Dã 6.Xã An Thiện 7.Xã Bảo Lộc 8.Xã Đại Lãm

Phong tục:

Dân hai huyện phần nhiều cang cường mạnh tợn, ít học hành, tằn tiện keo xẻn, siêng năng cày cấy.
Theo đạo chỉ 4 xã Mỹ Lộc, Tiên Lục, Thanh Dã, Đại Lãm thuộc huyện Bảo Lộc mà thôi. Ngoài ra
phong tục các ngày lễ tết trong năm như tết Nguyên đán, tết Đoan ngọ, Trung thu cũng giống như các
huyện khác trong phủ.

Sản vật:

Thóc gạo có lúa nếp, lúa tẻ. Đậu có các loại đậu xanh, đậu đen. Quả có hương thị (quả lớn bằng
nắm tay mà không có hột, vị ngọt thơm)4, dứa (vị chua mà ngọt thơm).

Khí hậu:

Ba tháng mùa xuân gió nhẹ, mưa phùn. Ba tháng mùa hè mưa rào, sấm sét. Mùa thu sương móc.
Mùa đông lạnh rét. Đại để tuần tự khí hậu bốn mùa cũng bình thường. Riêng tháng 3 và tháng 9
chướng khí hun bốc khiến cho nhiều người bị bệnh sốt rét ngã nước. Tháng 7, 8 thường có gió bão.

Sông núi:

-Núi Bảo Đài: ở xã Cần Dinh tổng Cần Dinh huyện Bảo Lộc. Núi đất xen núi đá lởm chởm liền
nhau (phía bắc giáp huyện Hữu Lũng, phía nam giáp huyện Lục Ngạn), lại liên tiếp với các núi ở phủ
Trường Khánh tỉnh Lạng Sơn, cũng là một chỗ yết hầu quan trọng trong bản phủ.

-Một nhánh sông Nhật Đức từ khe Xe Điếu xã Cần Dinh (do sông ở tỉnh Lạng Sơn đổ xuống đó)
chảy đến các xã Hoàng Hà, Thọ Xương đến ngã ba sông, dài 81 dặm 1 trượng. Trong đó:

                                                     
1 Xã Châu Xuyên: Đầu đời Thiệu Trị về trước là xã Châu Triền . Từ năm Thiệu Trị 3 (1843) kiêng huý chữ

Triền  (cận âm với Tuyền, tên huý vua Thiệu Trị), đổi là Châu Xuyên .
2 Xã Lễ Nhượng: Từ đời Minh Mệnh về trước là xã Lễ Hoa . Năm 1841 kiêng chữ Hoa ,  (tên huý mẹ

vua Thiệu Trị), đổi là Lễ Nhượng .
3 Xã Hào Phú: Từ đời Minh Mệnh về trước là xã Hào Hoa . Năm 1841 kiêng chữ Hoa, đổi là Hào Phú .
4 Ngv.: Hương thị , tức là quả thị thơm, chín vàng (phân biệt với hồng thị là quả hồng).
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Đoạn sông từ khe Xe Điếu đến bến Hoàng Hà, dài 40 dặm 82 trượng. Bờ sông rộng từ 10
trượng đến 23 trượng, giữa sông có nhiều đá cuội, chỗ nông chỗ sâu không đều nhau, có chỗ
1, 2 thước, có chỗ trên dưới 8, 9 thước.

Đoạn sông từ bến Hoàng Hà đến bến Thọ Xương, dài 13 dặm 145 trượng, rộng 29 trượng 1
thước, sâu 1 trượng 1 thước.

Đoạn sông từ bến Thọ Xương đến ngã ba sông xã Phượng Nhãn dài 26 dặm 134 trượng, rộng
30 trượng 2 thước, sâu 1 trượng 6 thước.

-Một nhánh sông Nhật Đức từ giang phận xã An Sơn (do sông từ huyện Lục Ngạn đổ xuống) chảy
về phía đông nam đến ngã ba sông xã Phượng Nhãn, dài 15 dặm 20 trượng, rộng 23 trượng, sâu 1
trượng.

Ngoài ra đều là những khe nhỏ.

Danh thắng:

-Đền xã Phượng Nhãn: Đền này thờ hai anh em Trương (Trương Hống và Trương Hát). Anh em họ
Trương trước là bề tôi của Triệu [Việt vương]1, sau trả lại chức quan, về ở tại xã Phù Lan huyện Võ
Giàng. Lý Nam Đế nhiều lần vời hai ông ra giúp, nhưng hai ông không chịu ra, rồi tự tử. Thời Lý Nhân
Tông, quân Tống sang xâm lược nước ta, ban đêm nghe tiếng [hai ông] ngâm thơ, quân giặc phải tự
rút. (Xem kỹ ở mục danh thắng huyện Yên Phong). Hai ông được truy phong, ông anh được phong là
Đương giang hộ quốc linh thần, cho dựng đền thờ ở sông Như Nguyệt, sai dân các xã ven sông Nguyệt
Đức phụng thờ. Ông em được phong là Tiểu đương giang hộ quốc linh thần, cho dựng đền thờ ở cửa
ngã ba sông xã Phượng Nhãn để dân [các xã] Xương Giang, Bình Giang2 phụng thờ. Nay còn dấu tích
linh thiêng.

Đường đi:

-Một đường quan báo từ xã Thọ Xương đi lên phía bắc đến khe Xe Điếu xã Cần Dinh giáp huyện
Hữu Lũng, dài 38 dặm 155 trượng 7 thước, rộng 1 trượng 1 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi lên phía bắc đến địa phận xã Tam Dị giáp huyện lỵ Lục Ngạn, dài 37
dặm 145 trượng 6 thước, rộng 6 thước.

-Một đường đê từ phủ lỵ đi về phía tây đến xã Hoàng Hà huyện Yên Thế, dài 14 dặm 171 trượng 9
thước, rộng từ 5 thước đến trên dưới 1 trượng.

Huyện Yên Dũng
kiêm nhiếp

huyện Việt Yên

Yên Dũng3 và Việt Yên là hai huyện thống hạt của phủ Lạng Giang. Huyện lỵ đặt tại xã Sen Hồ
tổng Mật Ninh [huyện Việt Yên], xung quanh đắp luỹ đất hình chữ nhật, hai mặt trước sau đều dài 20

                                                     
1 Nguyên văn bản sao chép là Triệu Đà, xem liền câu sau xác định là chép nhầm.
2 Đền thờ hai tướng quân họ Trương ở cửa sông ngã ba xã Phượng Nhãn thường gọi là đền thờ thần Tam Giang,

hoặc đền thánh Tam Giang dựng năm Thái Ninh 7 (1076) đời Lý Nhân Tông, sử ghi tên cửa sông là sông Nam
Quận (x. Toàn thư, BK3-9b), tức là ngã ba sông này. Xương Giang và Bình Giang là địa danh đời Lê, đời Đồng
Khánh là xã Thọ Xương và xã Châu Xuyên tổng Thọ Xương huyện Bảo Lộc.

3 Huyện Yên Dũng: Từ đời Trần về trước là đất Cổ Dũng . Thời thuộc Minh là huyện Cổ Dũng
châu Lạng Giang. Năm Quang Thuận 7 (1466) đổi làm huyện Yên Dũng  thuộc phủ Lạng Giang, các
triều sau không đổi. Năm Minh Mệnh 13 (1832) đặt thuộc phân phủ Lạng Giang, đến đời Đồng Khánh lại tách
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trượng 7 thước; bên trái, bên phải mỗi chiều đều dài 14 trượng 5 thước; cao 5 thước 2 tấc; chu vi 80
trượng 4 tấc1. Bốn mặt có hào, rộng 8 thước, sâu 4 thước 5 tấc. Mở một cửa trước.

[Hai huyện] phía nam giáp giới huyện Võ Giàng, phía bắc giáp địa giới các phủ huyện Yên Thế,
Lạng Giang; phía đông giáp giới huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương và huyện Lục Ngạn; phía tây giáp
giới huyện Hiệp Hoà.

Đông tây cách nhau 29 dặm. Nam bắc cách nhau 13 dặm.

Huyện Yên Dũng:

11 tổng, gồm 79 xã, thôn, phường.

Lính tuyển: 404 người.

Nhân đinh: 3.302 người.

Ruộng đất: 38.450 mẫu có lẻ.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng thóc: 21.621 hộc vuông.
-Nộp bằng tiền: 12.480 quan có lẻ.

1-Tổng Mật Ninh, 8 xã:
1.Xã Mật Ninh 2.Xã Yên Ninh 3.Xã Sen Hồ 4.Xã Kha Lý
5.Xã Văn Ninh 6.Xã Cao Lôi 7.Xã Phúc Lâm 8.Xã Cộng Khánh

2-Tổng Dĩnh Sơn, 8 xã:
1.Xã Dĩnh Sơn 2.Xã Dục Quang 3.Xã Hùng Lãm 4.Xã Sơn Quang
5.Xã Đồn Lương 6.Xã Dương Huy 7.Xã Bích Động 8.Xã Tiên Nghiên2

3-Tổng Đa Mai, 7 xã:
1.Xã Đa Mai 2.Xã Thanh Mai 3.Xã Quảng Phúc 4.Xã Mai Khê
5.Xã Phương Đỗ 6.Xã Phú Dã 7.Xã Phù Liễn

4-Tổng Hoàng Mai, 4 xã, thôn, sở:
1.Xã Hoàng Mai 2.Xã My Điền 3.Xã Vân Cốc
4. Thôn Trung Đồng sở Đại Tảo

5.Tổng Mỹ Cầu, 4 xã, phường:
1.Xã Phụng Pháp 2.Xã Mỹ Cầu và phường á Lữ 3.Xã An Khê 4.Xã Ngọc Lâm

6-Tổng Tự Lạn, 6 xã:
1.Xã Tự Lạn 2.Xã Hương Lạn 3.Xã Lạn Trạch 4.Xã Yên Hà
5.Xã Hương Mai 6.Xã Xuân Trạch

7-Tổng Ngọc Cục, 5 xã:
1.Xã Ngọc Cục 2.Xã Ngọc Lý 3.Xã Ngọc Nham 4.Xã Mỗ Thổ
5.Xã Bằng Cục

8-Tổng Tư Mại, 6 xã:
1.Xã Tư Mại 2.Xã Đăng Mại 3.Xã Phú Mại 4.Xã Cảnh Thuỵ
5.Xã Cổ Pháp 6.Xã Hành Quán

                                                                                                                                                                     
ra không thuộc phân phủ. Nay là huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang.

1 Có lẽ cộng nhầm: mỗi chiều đã kê trên thì chu vi (thông thường) là 69 trượng 5 thước chứ không phải 80 trượng
4 tấc (?).

2 Xã Tiên Nghiên: Đầu đời Thiệu Trị về trước là xã Nhẫm Nghiên . Từ năm Tự Đức 1 (1848) kiêng chữ có
thiên bàng chữ Nhậm  (Hồng Nhậm, tiểu tự của Tự Đức), đổi là Tiên Nghiên .
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9-Tổng Phúc Tằng, 12 xã, sở:
1.Xã Phúc Tằng 2.Xã Phúc Long 3.Xã Liễu Đê 4.Xã Nội Hoàng
5.Xã Song Khê 6.Sở Phấn Trì 7.Xã Bình An 8.Xã ảm Trứ1

9.Xã Chu Liễn 10.Xã Liêm Xuyên 11.Xã Phấn Trì 12.Xã Phấn Sơn

10-Tổng Cổ Dũng 8, xã, phường:
1.Xã Cổ Dũng 2.Xã Khê Cầu 3.Xã Tiên La
4.Xã Bằng Lương và phường Cổ Phao 5.Xã Mại Xuyên 6.Xã Ninh Xuyên
7.Xã Mại Khê 8.Phường Ngã Ba xã Ngư Uyên

11-Tổng Thiết Sơn, 11 xã, thôn:
1.Xã Thiết Sơn 2.Xã Thiết Thượng 3.Xã Nghĩa Vũ 4.Xã Chuyết Dương
5.Xã Thiết Nham 6.Xã Tịnh Lộc 7.Xã Như Thiết 8.Xã Lý Nhân
9.Xã An Liễn 10.Thôn Thượng xã Nghĩa Mỹ 11.Thôn Hạ xã Nghĩa Mỹ

Huyện Việt Yên
2

5 tổng, gồm 34 xã, phường:

Lính tuyển: 209 người.

Lính mộ: 10 người.

Nhân đinh: 1.646 người.

Ruộng đất: 13.781 mẫu có lẻ.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng thóc: 8.461 hộc vuông.
-Nộp bằng tiền: 5.520 quan có lẻ.

1-Tổng Tiên Lát, 4 xã, phường:
1.Xã Tiên Lát 2.Xã Yên Viên 3.Xã Thổ Hà
4.Xã Thần Chúc và phường Nguyệt Đức

2-Tổng Đông Lỗ, 7 xã:
1.Xã Đông Lỗ 2.Xã Đoan Bái 3.Xã Bái Thượng 4.Xã Lỗ Hạnh
5.Xã Đăng Ngoại 6.Xã Vân Cẩm 7.Xã Lương Phong

3-Tổng Ngọ Xá, 7 xã:
1.Xã Ngọ Xá 2.Xã Lạc Khổng 3.Xã Ngọc Liễn 4.Xã Vụ Nông
5.Xã Bắc Lý 6.Xã Ngũ Phúc 7.Xã Lý Viên

4-Tổng Quang Biểu, 10 xã:
1.Xã Quang Biểu 2.Xã Nam Ngạn 3.Xã Đông Tiễn 4.Xã Phúc Ninh
5.Xã Mai Đường 6.Xã Hữu Lân 7.Xã Ninh Động 8.Xã Đạo Ngạn
9.Xã Giá Sơn 10.Xã Nội Ninh

5-Tổng Hương Tảo3, 6 xã, phường:
1.Xã Hương Tảo1 2.Xã Yên Điềm 3.Xã Lân Cường và phường Hạ Bì

                                                     
1 Xã ảm Trứ: Từ đời Thiệu Trị về trước là xã ảm Chương . Từ năm 1848 kiêng huý thuỵ hiệu của Thiệu

Trị (Chương Hoàng đế), đổi là ảm Trứ .
2 Huyện Việt Yên : Theo ĐNNTC, tên huyện từ đời Trần về trước là huyện Yên Việt . Thời thuộc

Minh là huyện Yên Việt châu Bắc Giang. Năm 1466 đời Lê Thánh Tông đổi đặt huyện Yên Việt thuộc phủ Bắc
Hà. Năm Minh Mệnh 1 (1820) đổi là huyện Việt Yên . Năm Minh Mệnh 13 (1832) đổi thuộc phân phủ
Thiên Phúc kiêm lý. Năm Tự Đức 5 (1852) đổi do huyện Yên Dũng kiêm nhiếp. Nay là huyện Việt Yên tỉnh
Bắc Giang.

3 Xem chú 1 trang sau.
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4.Xã Yên Tập2 5.Xã Sung Lư 6.Xã Phấn Lôi và phường Phấn Lôi

Phong tục:

Dân hai huyện đi học, làm nông, buôn bán không giống nhau. Kẻ sĩ chăm việc học, nhưng văn học
thì còn ít, ăn mặc chất phác mà cũng không hiếu chuộng gì khác. Từ núi Biền Sơn xuống phía nam
ruộng đất màu mỡ, dân hiền lành nhu thuận. Từ Biền Sơn lên phía bắc núi đất nhấp nhô trùng điệp, dân
chúng ngoan ngạnh hung hãn, tập tục cũng có khác. Theo đạo Thiên chúa thì Yên Dũng có 17 xã,
phường: Hoàng Mai, Cổ Pháp, Yên Ninh, Công Khánh, Yên Hà, Sen Hồ, Thiết Sơn, Thiết Nham, Như
Thiết, Ngọc Lâm, Mật Ninh, Nghĩa Mỹ, Mỹ Cầu, Phụng Pháp, Nghĩa Vũ; Việt Yên chỉ có Đạo Ngạn,
Đông Tiễn, Thổ Hà, Hạ Bì, Nguyệt Đức 5 xã phường mà thôi.

Sản vật:

Hai huyện nhiều lúa thu, ít lúa hè, có trồng xen rau, dưa, đậu, mạch, dâu, chè. Tương truyền ở xã
Phụng Pháp có giống cua đồng lạ hơn các nơi khác, nhưng thực ra giống cua ấy có mùi vị ngon hơn,
còn màu sắc hình thù thì cũng không có gì lạ mấy. Xã Thổ Hà có nghề làm đồ gốm (các loại chậu
sành, chum, vại, vò v.v...) khá bền đẹp.

Khí hậu:

Trong năm xuân hè nhiều mưa gió, mùa thu mùa đông ít hơn. Tháng 11 rét nhất. Tháng 6, tháng 7
nắng nóng nhất. Việc nhà nông vụ thu tháng 4 gieo mạ, tháng 5, 6 xuống cấy, tháng 9, 10 thu hoạch.
Vụ hè tháng 9 gieo mạ, tháng 11 xuống cấy, tháng 4, 5 thu hoạch.

Núi sông:

-Núi Tam Tằng: ở xã Nam Ngạn huyện Việt Yên, núi nhô lên như hình ba tầng, xung quanh là bãi
trống. Núi này giáp với đường dịch trạm thường có các sứ bộ qua lại.

-Núi Nham Biền: một dãy có 99 ngọn cao. Núi khởi đầu từ địa giới xã Vân Cốc huyện Yên Dũng,
chạy qua địa phận huyện Việt Yên đến địa phận xã Cảnh Thuỵ huyện Yên Dũng, dài vài dặm.

-Núi Tượng Sơn: ở xã Dĩnh Sơn, tổng Dĩnh Sơn, huyện Yên Dũng, thế núi giống hình con voi đang
quỳ, tục gọi là núi Voi.

-Sông Nguyệt Đức: thượng lưu từ huyện Yên Lãng tỉnh Sơn Tây chảy sang địa phận xã Lạc Khổng
huyện Việt Yên thông đến giang phận xã Hành Quán huyện Yên Dũng, chảy về phía đông đến sông
Lục Đầu, giáp phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương, dài 95 dặm 118 trượng. Trong đó:

Đoạn từ xã Lạc Khổng đến bến Nam Ngạn dài trên dưới 30 dặm 70 trượng, rộng 29 trượng, có
chỗ sâu hơn 1 trượng, có chỗ sâu 2 trượng.

Đoạn từ bến Nam Ngạn đến xã Hành Quán dài trên dưới 65 dặm 48 trượng, rộng 27 trượng, có
chỗ sâu hơn 2 trượng, có chỗ sâu hơn 1 trượng.

-Sông Nhật Đức: thượng lưu từ Lạng Giang chảy vào giang phận xã Phù Liễn huyện Yên Dũng,
thông đến giang phận xã Bằng Lương, chảy về phía đông đến sông Lục Đầu giáp phủ Nam Sách tỉnh
Hải Dương, dài trên dưới 42 dặm 135 trượng. Trong đó:

Đoạn từ xã Phù Liễn đến đền Ngã Ba dài 33 dặm 83 trượng, rộng 30 trượng 5 thước, sâu hơn 1
trượng.

Đoạn từ đền Ngã Ba đến địa phận xã Bằng Lương dài 9 dặm 53 trượng, rộng hơn 31 trượng,
sâu 1 trượng 8 thước.

                                                                                                                                                                     
1 Tổng và xã Hương Tảo: Đầu đời Minh Mệnh về trước là tổng và xã Hương Cảo . Từ năm Minh Mệnh 17

(1836) kiêng chữ Cảo  (huý biệt danh Gia Long), đổi là Hương Tảo .
2 Xã Yên Tập: Từ đầu đời Thiệu Trị về trước là xã An Hồng . Từ 1848 kiêng chữ Hồng  (Hồng Nhậm,

tiểu tự vua Tự Đức), đổi là Yên Tập .
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Danh thắng:

Trong hai huyện không có danh thắng.

Đường đi:

-Một đường quan báo từ bến sông xã Nam Ngạn huyện Việt Yên đi về phía đông bắc đến bến sông
xã Mỹ Cầu huyện Yên Dũng (giáp phủ hạt Lạng Giang), dài 10 dặm 52 trượng 6 thước, rộng 1 trượng.

-Một đường quan báo từ địa đầu xã Thần Chúc huyện Việt Yên đi về phía tây đến địa phận xã
Lương Phong (giáp địa phận xã Đức Thắng huyện Hiệp Hoà), dài 3 dặm 160 trượng, rộng 9 thước.

-Một đường nhỏ từ chợ xã Như Thiết (tục gọi là chợ Trai) đi về phía tây đến cầu xã Nghĩa Vũ (tục
gọi là cầu Còn, giáp địa phận huyện Yên Thế), dài 4 dặm rưỡi, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ về phía đông đến địa phận xã Bằng Lương giáp phủ Nam Sách tỉnh
Hải Dương, dài 32 dặm, rộng 5 thước 3 tấc.

Huyện Lục Ngạn

Lục Ngạn là huyện thống hạt thuộc phủ Lạng Giang. Huyện lỵ đặt tại xã Cương Sơn tổng Cương
Sơn, xung quanh đắp thành đất hình vuông, mỗi chiều dài 18 trượng, chu vi 72 trượng, cao 4 thước,
rộng 5 thước. Hào rộng 5 thước, sâu 2 thước. Mở một cửa ở mặt trước.

Huyện hạt1 phía đông giáp địa giới huyện Yên Bác tỉnh Lạng Sơn, phía tây giáp phủ Lạng Giang,
phía nam giáp phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương, phía bắc giáp phủ Trường Khánh tỉnh Lạng Sơn.

Đông tây cách nhau 17 dặm. Nam bắc cách nhau 80 dặm.

Huyện có 11 tổng, gồm 82 xã, thôn, phường (trong đó: 3 xã xiêu tán có ruộng mà không có người
ở; 229 xã mấy lần bị phỉ cướp phá, dân chúng sợ hãi chưa dám trở về).

Lính tuyển: 153 người.

Lính mộ: 7 người.

Nhân đinh: 1.317 người.

Ruộng đất: 16.154 mẫu có lẻ.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 3.435 quan.
-Nộp bằng thóc: 5.700 hộc vuông có lẻ.

1-Tổng Cang Sơn, 6 xã:
1.Xã Cang Sơn 2.Xã Nghĩa Phương 3.Xã Cẩm Lý 4.Xã Lệ Ngạc
5.Xã Chỉ Tác 6.Xã Đông Lạc

2-Tổng Vô Tranh, 7 xã:
1.Xã Đối Sơn 2.Xã Vô Tranh 3.Xã Tân Mộc 4.Xã Vĩnh Ninh
5.Xã áng Trì 6.Xã Hổ Lao 7.Xã Mai Sao

3-Tổng Mỹ Nương, 9 xã:
1.Xã Mỹ Nương 2.Xã Tòng Lệnh 3.Xã Nam Điện 4.Xã Chú Lãng
5.Xã Bằng Mãn 6.Xã Thủ Dương 7.Xã Thích Xá 8.Xã Mỹ Động

                                                     
1 Huyện Lục Ngạn: Đời Trần về trước là huyện Na Ngạn  (Thiền sư ẩn Không [cuối Lý-đầu Trần] từng trụ

trì ở Na Ngạn, người đương thời gọi là Na Ngạn đại sư, TUTA). Thời thuộc Minh lúc đầu tách làm hai huyện
Na Ngạn và Lục Na , sau lại nhập một vào huyện Lục Na. Năm Quang Thuận 7 (1466) đổi là huyện
Lục Ngạn  thuộc phủ Lạng Giang. Các triều đều theo thế. Nay là huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang.
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9.Xã Tuân Đạo

4-Tổng Kha Hộ, 8 xã (kinh sợ xiêu tán, chưa về).
1.Xã Kha Hộ 2.Xã Ninh Phong 3.Xã Gia Sơn 4.Xã Kỳ Công
5.Xã Phục Lạp 6.Xã Hữu Bằng 7.Xã Vân Lung 8.Xã Vân Trì

5-Tổng Niêm Sơn, 9 xã (kinh sợ xiêu tán, chưa về).
1.Xã Niêm Sơn 2.Xã Phì Điền 3.Xã Mai Tô 4.Xã Vật Phú
5.Xã Hạ Vấn 6.Xã Khổn Vi 7.Xã Phong Cốc 8.Xã An Phú
9.Xã Xa Lý

6-Tổng Kiên Lao, 5 xã (kinh sợ xiêu tán, chưa về).
1.Xã Kiên Lao 2.Xã Linh Sơn 3.Xã Cấm Sơn 4.Xã Hộ Đáp
5.Xã Khả Cửu

7-Tổng Bản Động, 7 xã (kinh sợ xiêu tán, chưa về).
1.Xã Bản Động 2.Xã Thảo Nhàn 3.Xã Cầm Đàn 4.Xã Quế Sơn
5.Xã Chiên Sơn 6.Xã Phú Nhuận 7.Xã Giáo Liêm

8-Tổng Đan Hội, 6 xã:
1.Xã Đan Hội 2.Xã Vũ Trù 3.Xã Hoàng Lạt 4.Xã Cung Bái
5.Xã Lịch Sơn 6.Xã Mai Điều

9-Tổng Trạm Điền1, 6 xã:
1.Xã Trạm Điền 2.Xã Vạn Yên 3.Xã Trung Khuê 4.Xã Đại Bộ
5.Xã Quất Bàng 6.Xã Cổ Mệnh

10-Tổng Bắc Lũng, 7 xã, phường:
1.Xã Bắc Lũng 2.Xã An Lũng 3.Xã Vân Động 4.Xã Lạn Khê
5.Xã Khám Lãng 6.Xã Tiên Nhiêu 7.Xã Tiên Nha và phường Nhật Đức

11-Tổng Trú Hựu, 12 xã, phường:
1.Xã Trú Hựu và phường Trú Hựu 2.Xã Đào Lãng 3.Xã Gia Quan
4.Xã Tư Thâm 5.Xã Đào Sơn 6.Xã Từ Xuyên 7.Xã Lại Thâm
8.Xã Phú Viên 9.Xã Lão Hương 10.Xã Lại Yên 11.Xã Đông Hương
12.Xã Phi Lễ

Phong tục:

Dân trong huyện một nửa làm ruộng, một nửa làm nghề kiếm củi, người có học thì rất ít. Lại có
người Man ở xen, nhưng họ di chuyển bất thường. Dân thường thì hiền lành, chất phác, nhưng kẻ hào
trưởng phần nhiều ngoan ngạnh hung hãn. Đàn ông thích chạy nhảy, ham săn bắn, con trai thường
đem theo pháo nhỏ bên mình để tránh nạn hổ. Con gái phần nhiều dắt dao nhỏ để chống lại ma quỷ.
Nếu bị ốm đau, người Kinh thì cầu đảo, người Man thì không dùng thuốc, chỉ dùng bùa chú cầu cúng,
khỏi bệnh thì mổ lợn gà để lễ tạ. Theo đạo Thiên chúa chỉ có 1 xã Tiên Nha mà thôi.

Sản vật:

Lúa, đậu, rau, dưa, đại thể cũng giống như các huyện ở miền xuôi. Tre có vầu, nứa. Gỗ có lim. Mỏ
Phong Hanh sản vàng cát, nay đã đóng cửa. Xã Nghĩa Phương sản xuất chè búp. Trong rừng có nhiều
thú dữ như hổ, sói, lợn rừng và các loài khác như hươu, nai.

Khí hậu:

                                                     
1 Tổng này sau về Chí Linh Hải Dương.
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Đất cằn khí ẩm. Tháng 4, 5 nhiều mưa lũ. Thu đông nhiều gió tây, hanh khô. Các xã phía bắc huyện
rét nhiều. Mùa đông và đầu xuân rét buốt, đến tháng 2 mới ấm dần. Tháng 3 gieo mạ, tháng 5 xuống
cấy, tháng 9 thu hoạch. Vì địa hình nhiều núi non thung lũng mà ít đất bằng, khí đất bốc ngùn ngụt,
lam chướng nặng nề nên dân phần nhiều mắc bệnh sốt rét.

Núi sông:

-Núi Huyền Đinh: từ núi Yên Tử ở Hải Dương chạy đến, nhiều ngọn liên tiếp.

-Núi Phục Tượng: ở xã Cẩm Lý. Mạch núi từ núi Huyền Đinh chạy đến. Thế núi giống hình voi
phục cho nên gọi tên như vậy, ở giữa có một chỗ lõm làm đường đi qua, nhưng rất hẹp và nguy hiểm.

-Núi Phong Hanh: ở địa phận tổng Niệm Sơn, gồm nhiều núi khoáng liên tiếp với nhau.

-Núi Cô Sơn: ở xã Cương Sơn, mạch núi từ núi Huyền Đinh chạy tới, một ngọn nổi lên cao vút.

-Núi Chúng Sơn: ở xã Mai Sảo, mạch núi từ núi Nham Phật chạy đến, đột khởi lên cao, bốn phía
đều là núi, dân men theo dưới chân núi làm nhà ở; rất cheo leo nguy hiểm.

-Núi Am Vãi: ở xã Nam Điện, mạch núi từ núi Nham Phật chạy đến. Thế núi cheo leo dốc đứng,
cây cối xanh tốt, phía bên trái có một cái giếng nước rất trong, bốn mùa không cạn, bên giếng có hai
chậu đá, phía trên có di tích nền chùa, nhưng hiện nay rêu phong mây phủ, không khảo được sự tích.

-Núi Diên Chuỷ (núi Mỏ Diều): ở xã Kỳ Công, mạch núi từ núi Bảo Đài chạy đến. Núi nhấp nhô
tầng tầng lớp lớp, đỉnh núi nghiêng nhọn như hình mỏ diều nên gọi tên ấy. Trên vách núi có chỗ lõm
khoảng non ba thước, sâu không đầy một trượng, hàng năm vào khoảng tháng ba, diều hâu thường đến
làm tổ, đó cũng là việc lạ.

-Sông Nhật Đức: từ xã Lại Thâm qua huyện lỵ rồi xuôi dòng chảy về phía đông nam đến xã Vạn
Yên giáp xã Dược Sơn [huyện Chí Linh] tỉnh Hải Dương, dài 17 dặm. Trong đó:

Đoạn từ xã Lại Thâm đến xã Tòng Lệnh, dài 1 dặm, rộng 20 trượng, triều lên sâu 1 trượng,
triều xuống sâu 8 thước.

Đoạn từ xã Chỉ Tác chảy qua huyện lỵ đến xã Tòng Lệnh, dài 6 dặm, rộng 20 trượng; triều lên
sâu 1 trượng 7 thước, triều xuống sâu 1 trượng 5 thước.

-Đoạn từ xã Chỉ Tác đến đền Ngã Ba, dài 6 dặm, rộng 40 trượng; triều lên sâu 1 trượng 7 thước,
triều xuống sâu 1 trượng 5 thước.

Đoạn từ đền Ngã Ba đến xã Vạn Yên, dài 4 dặm, rộng 60 trượng; triều lên sâu 1 trượng 9 thước,
triều xuống sâu 1 trượng 7 thước.

-Một dòng sông nhỏ từ xã Lại Thâm chảy ngược lên qua các xã Mỹ Nương, Trú Hựu đến giáp xã
Xuân Dương tỉnh Lạng Sơn, dài 204 dặm. Trong đó:

Đoạn từ xã Lại Thâm qua Mỹ Nương đến Trú Hựu dài 4 dặm, rộng 15 trượng, triều lên sâu
khoảng 8, 9 thước; triều xuống sâu khoảng 4, 5 thước.

Đoạn từ xã Trú Hựu đến xã Xuân Dương huyện Yên Bác tỉnh Lạng Sơn, dài 200 dặm, rộng 5, 6
thước, sâu 1 thước.

-Một dòng sông nhỏ từ phân lưu ở Lại Thâm chảy xuống đến xã Vô Tranh, dài 4 dặm, rộng trên
dưới 2 trượng. Triều lên sâu 1 trượng 4 thước, triều xuống sâu 1 trượng 2 thước.

Danh thắng:

-Đền Vạn Yên1: ở chỗ tiếp giáp hai tỉnh Hải Dương và Bắc Ninh (phía Bắc Ninh là xã Vạn Yên,
phía Hải Dương là xã Dược Sơn), núi bên trái có chùa Nam Tào, núi bên phải có chùa Bắc Đẩu. Phía
trước có doi đất Thần kiếm (gươm thần) cắt đôi lòng sông. Đây là nơi ở của Trần Hưng Đạo đại
vương, sau khi Vương mất, mộ táng tại đây. Cảnh trí thanh u, cây cỏ tươi tốt, từ vũ liên tiếp hơn 60

                                                     
1 Đền Vạn Yên, tức đền Vạn Kiếp.
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gian, do dân hai xã Vạn Yên và Dược Sơn phụng thờ, trộm cướp không dám xâm phạm. Dân đến cầu
tạnh cầu mưa, cầu tự, cúng trừ tà đều được linh thiêng ứng nghiệm. Trong đền có rất nhiều câu đối do
người các nơi cung tiến. Dân thập phương thường đến cúng khấn đổi chiếu thiêng, uống nước thánh để
cầu sinh con, xin đổi kiếm thiêng thay cờ thiêng để đem về trừ quỷ Phạm Nhan. Các triều đều sắc
phong đại vương làm Thượng đẳng thần. Hàng năm đến ngày 20 tháng 8 là ngày giỗ, dân bốn phương
già trẻ trai gái tụ hội hàng trăm hàng nghìn người, cùng nhau lễ bái la liệt trước đền, hai ba ngày mới
tan hội.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông, qua các xã Niêm Sơn, Bản Động đến địa giới huyện
Yên Bác tỉnh Lạng Sơn, dài 100 dặm, rộng 1 thước rưỡi.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây, qua xã Tiên Nhiêu đến địa giới phủ Lạng Giang, dài 1
dặm, rộng 3 thước rưỡi.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam, qua xã Trạm Điền đến địa giới phủ Nam Sách tỉnh Hải
Dương, dài 10 dặm, rộng 1 thước rưỡi.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc, qua xã Cấm Sơn đến địa giới phủ Trường Khánh tỉnh
Lạng Sơn, dài 90 dặm, rộng 1 thước rưỡi.

Phân phủ Lạng Giang

Phân phủ kiêm lý hai huyện Yên Thế và Hữu Lũng. Phủ lỵ ở về phía đông bắc thành tỉnh, trước đặt
ở địa phận xã Cao Thượng huyện Yên Thế, xung quanh đắp thành đất hình vuông. Ngày tháng giêng
năm nay bị quân "phỉ"1 đánh chiếm, nhưng ngay trong hôm ấy đã lấy lại được. Nay tạm dời đến đóng
ở thôn Bùi xã Hoàng Hà.

Địa thế phủ hạt2 phía đông giáp phủ Trường Khánh tỉnh Lạng Sơn và các huyện Lục Ngạn, Bảo Lộc
thuộc bản tỉnh; phía tây giáp huyện Hiệp Hoà; phía nam giáp huyện Yên Dũng; phía bắc giáp phủ Phú
Xuyên tỉnh Thái Nguyên.

Đông tây cách nhau 42 dặm. Nam bắc cách nhau 35 dặm.

Huyện Yên Thế3: 8 tổng, gồm 44 xã, thôn.

Lính tuyển: 172 người.

Nhân đinh: 1.454 người.

Ruộng đất: 14.055 mẫu có lẻ.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 4.690 quan có lẻ.
-Nộp bằng thóc: 8.160 hộc vuông có lẻ.

                                                     
1 Từ "phỉ" ở đây chỉ nghĩa quân Yên Thế của Hoàng Hoa Thám.
2 Phân phủ Lạng Giang: Năm Minh Mệnh 13 (1832) tách 3 huyện Yên Thế, Hữu Lũng, Yên Dũng lập thành phân

phủ Lạng Giang . Năm Tự Đức 6 (1853) lại tách huyện Việt Yên từ phủ Thiên Phúc (sau là Đa Phúc)
sang phân phủ Lạng Giang. Đời Đồng Khánh tách Yên Dũng và Việt Yên không thuộc phân phủ. Nay là đất
các huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang và huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn).

3 Huyện Yên Thế: Tên huyện Yên Thế  có từ đời Trần về trước. Thời thuộc Minh đổi là huyện Thanh
Yên thuộc châu Lạng Giang. Năm Quang Thuận 7 (1466) lấy lại tên cũ là huyện Yên Thế
(PĐĐD, q.2-9a ghi là huyện Yên Nhân  (?)) đặt thuộc phủ Lạng Giang. Các triều sau đều theo thế. Năm
Minh Mệnh 13 (1832) đặt thuộc phân phủ Lạng Giang. Nay là huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang.
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1-Tổng Mục Sơn, 8 xã:
1.Xã Cao Thượng 2.Xã Hòa Mục 3.Xã Hữu Mục 4.Xã Lục Liễu
5.Xã Quất Du 6.Xã Dương Sơn 7.Xã Cựu Phong 8.Xã Mục Sơn

2-Tổng Vân Cầu, 8 xã:
1.Xã Ngọc Cụ 2.Xã Trị Cụ 3.Xã Lam Quật 4.Xã Lạn Quật
5.Xã Thuý Cầu 6.Xã Ngọc Thành 7.Xã Sơn Quả 8.Xã Vân Cầu

3-Tổng Yên Lễ, 6 xã:
1.Xã Yên Lễ 2.Xã Khánh Giang 3.Xã Ngô Xá 4.Xã Lăng Xao
5.Xã Ước Lễ 6.Xã Thế Lộc

4-Tổng Bảo Lộc Sơn, 4 xã:
1.Xã Bảo Lộc Sơn 2.Xã Chung Sơn 3.Xã Kim Chàng 4.Xã Tưởng Sơn

5-Tổng Lạn Giới, 4 xã:
1.Xã Lạn Giới 2.Xã Giản Ngoại 3. Xã Đại Hóa 4.Xã Lý Quật

6-Tổng Nhã Nam, 3 xã:
1.Xã Nhã Nam 2.Xã Dương Lâm 3.Xã Lục Giới

7-Tổng Quế Nham, 5 xã:
1.Xã Quế Nham 2.Xã Lãn Tranh 3.Xã Liên Bộ 4.Xã Hoàng Hà
5.Xã Phú Khê

8-Tổng Yên Thế, 6 xã:
1.Xã Yên Thế 2.Xã Phồn Xương 3.Xã Dĩnh Tháp 4.Xã Nhạn Tháp
5.Xã Quỳnh Động 6.Xã Bảo Tháp

Huyện Hữu Lũng
1

4 tổng, gồm 30 xã, thôn, trại.

Lính tuyển: 15 người.

Lính mộ: 1 người.

Nhân đinh: 319 người.

Ruộng đất: 2.568 mẫu có lẻ.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 811 quan có lẻ.
-Nộp bằng thóc: 1.477 hộc vuông.

1-Tổng Vân Nham, 9 xã:
1.Xã Vân Nham 2.Xã Ngự Nhung 3.Xã Hữu Lân 4.Xã Chiêu Tuấn
5.Xã Vô Muộn 6.Xã Vi Sơn 7.Xã Gia Mỹ 8.Xã Bả Lộng
9.Xã Minh Lễ

2-Tổng Thốc Sơn, 10 xã:
1.Xã Thốc Sơn 2.Xã Cù Sơn 3.Xã Tiên Lệ 4.Xã Hòa Lạc
5.Xã Chi Quan 6.Xã Vạn Linh 7.Xã Nhật Lãng 8.Xã ỷ Tịch

                                                     
1 Huyện Hữu Lũng: Đời Trần về trước là đất Cổ Lũng . Thời thuộc Minh là huyện Cổ Lũng  thuộc

châu Lạng Giang. Năm Quang Thuận 7 (1466) đổi là huyện Hữu Lũng  thuộc phủ Lạng Giang. Các
triều sau đều theo thế. Năm Minh Mệnh 13 (1832) đặt thuộc phân phủ Lạng Giang. Năm 1960 tách huyện Hữu
Lũng sang tỉnh Lạng Sơn. Nay là huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn.
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9.Xã Khôn Lâu 10.Xã Đằng An

3-Tổng Hương Vĩ, 7 xã, trại:
1.Xã Hương Vĩ 2.Xã Bố Hạ 3.Xã Đồng Hưu 4.Trại Phú Nương
5.Xã Thiện Kỵ 6.Trại Bố Sơn 7.Xã Ngao Thượng

4-Tổng Hữu Thượng1, 4 xã:
1.Xã Hữu Thượng2 2.Xã Hữu Hạ 3.Xã Canh Nậu 4.Xã Phúc Đình

Phong tục:

Huyện Yên Thế phần lớn nhà dân dựa vào núi gò. Các nghề sĩ, nông, công, thương không giống
nhau. Rất ít người đi học, tục chuộng chất phác, dè xẻn. Tết Đoan ngọ đi hái các thứ lá cây trên núi
đem về làm thuốc, coi như thần dược. Ngoài ra về ăn mặc, đồ dùng, các ngày lễ tết trong năm cũng
giống như các huyện khác. Riêng tổng Yên Thế thì trang trí đồ dùng quần áo hơi giống với người Thổ
(Tày). Theo đạo Thiên chúa chỉ 3 xã Yên Lễ, Thế Lộc, Lục Giới mà thôi.

Huyện Hữu Lũng người Thổ (Tày) và người Mán nhiều, người Kinh ít. Dân ở nhà lán hoặc nhà sàn,
tục chuộng quê mùa, chất phác, rải rác cũng có những kẻ hung hãn, tiếng nói líu lô khó hiểu. Già trẻ
trai gái ai cũng đeo dao lưng. Quần áo phần nhiều dùng màu xanh, ốm đau không uống thuốc bắc, chỉ
vào rừng hái lá thuốc sắc uống.

Sản vật:

Núi Chung Sơn có giống sâm lâu năm (gần đây ít người tìm được). Hữu Thượng có chim công núi
(gần đây ít người bắt được). Các xã Quỳnh Động, Bố Sơn, Yên Thế có mỏ sắt. Chín xã Đằng An, Bả
Lộng, Thiện Kỵ, Hương Vĩ, Vân Nham, Đồng Hưu, Chiêu Tuấn, Hữu Lân, Vô Muộn có mỏ diêm tiêu.
Các xã gần rừng có dầu trám, gỗ lim.

Khí hậu:

Khí trời mùa xuân mát mẻ, mưa phùn, dân trồng khoai, trồng đậu. Mùa hè nhiều nắng, nhiều mưa
rào. Nhà nông tháng 4 gieo mạ, tháng 5, 6 xuống cấy. Mùa thu sau tiết sương giáng lúa bắt đầu chín,
có khi gặp bão to đổ nhà, mùa màng bị tổn thất.

Sông núi:

-Một dãy núi đất ở phía nam phủ lỵ, thế núi trải rộng, cây cỏ tươi tốt, cách phủ lỵ cũ 8 dặm.

-Một dãy núi đá ở phía đông phủ lỵ, thế núi gồ ghề, cỏ cây um tùm, cách phủ lỵ cũ 15 dặm.

-Sông Nhật Đức: thượng nguồn từ Lạng Sơn chảy xuống xã Hòa Lạc thông đến xã Quế Nham.
Đoạn trên (từ xã Bố Hạ trở lên) rộng 5 trượng 3 thước; đoạn dưới (từ xã Bố Hạ trở xuống) rộng 8
trượng, sâu 5 thước.

-Một dòng sông nhánh của sông Nhật Đức từ địa phận xã Vô Muộn chảy đến hợp dòng ở xã Vi
Sơn. Đoạn trên (từ xã Minh Lễ trở lên) rộng 3 trượng, sâu 2 thước; đoạn dưới (từ xã Minh Lễ trở
xuống) rộng 5 trượng, sâu 3 thước.

-Một dòng sông nhánh của sông Nhật Đức từ địa phận xã Quỳnh Động chảy đến hợp lưu ở xã Hữu
Hạ. Đoạn trên (từ xã Hữu Thượng trở lên) rộng 2 trượng, sâu 1 thước; đoạn dưới (từ xã Hữu Thượng
trở xuống) rộng 3 trượng, sâu 2 thước.

                                                     
1 Xem chú sát dưới.
2 Tổng và xã Hữu Thượng: Đầu đời Tự Đức về trước là xã Nguyễn Xá . Từ năm Tự Đức thứ 5 (1852) kiêng

chữ quốc tính Nguyễn, đổi là Hữu Thượng .
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Danh thắng:

-Đền núi Bảo Lộc: ở đỉnh núi Chung Sơn (núi Chuông) huyện Yên Thế rất linh thiêng. Sau đền có
khoảng hơn một sào đất rải rác có giống sâm tốt gọi là Chung sâm, tương truyền người nào tìm được
củ sâm này mà ăn thì khí vị rất tốt.

Đường đi:

-Một đường quan báo từ xã Cù Sơn đến xã Hòa Lạc, dài 14 dặm, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ phủ thành cũ đi về phía tây nam đến xã Kim Chàng, dài 4 dặm, rộng 3 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ thành cũ đi về phía đông nam đến xã Hoàng Hà, dài 3 dặm, rộng 2 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ thành cũ đi về phía tây bắc đến xã Ngọc Thành, dài 10 dặm, rộng 2 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ thành cũ đi về phía bắc đến mỏ Đồng Hòa, dài 16 dặm, rộng 2 thước.
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